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Mở đầu 
 

1. Tên đề tài 

Phát triển Khu công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam  

2. Tính cấp thiết của đề tài 

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Vùng KTTĐPN) gồm 8 tỉnh, thành phố: 

thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình 

Phước, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang. Với định hướng tập trung đầu tư phát triển 

những ngành, lĩnh vực, sản phẩm mũi nhọn có lợi thế so sánh của từng khu vực trong 

vùng, huy động cao nhất các nguồn lực, chủ yếu là nội lực, trước hết là nguồn lực tại 

chỗ để khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của vùng, thúc đẩy sự phát triển của 

các tỉnh trong vùng, nhanh chóng đưa Vùng KTTĐPN trở thành một vùng động lực, đi 

đầu trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, từng bước hiện đại hóa trong 

từng lĩnh vực cụ thể; lôi kéo sự phát triển chung của cả nước, đặc biệt là khu vực phía 

Nam, trước mắt cũng như dài hạn Vùng KTTĐPN vẫn là một trung tâm công nghiệp 

chủ lực của cả nước.  

Năm 1991, KCN đầu tiên của Việt Nam ra đời là KCX Tân Thuận tại thành phố 

Hồ Chí Minh, ngay sau đó hoạt động của KCX Tân Thuận đã đạt được những kết quả 

đáng mừng, sự thành công của KCX Tân Thuận đã tạo tiền đề cho sự ra đời của hàng 

loạt KCX, KCN hiện đại hơn, hoàn chỉnh hơn sau này, như Amata (Đồng Nai), Việt 

Nam – Singapore (Bình Dương)�  

Trong những năm vừa qua các KCN đã đóng góp phần không nhỏ cho sự nghiệp 

phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, giúp đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá của đất nước. Trong giai đoạn mới, tại Đại hội lần thứ IX Đảng ta một lần nữa 

đã khẳng định “Phát triển kinh tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá là nhiệm vụ trung 

tâm” và phải “Xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế 

quốc tế”, thì vai trò của các KCN càng được củng cố như một cầu nối kinh tế Việt Nam 
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với kinh tế quốc tế. Đại hội X tiếp tục nhấn mạnh: “Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển 

các khu, cụm, điểm công nghiệp trên cả nước; hình thành các vùng công nghiệp trọng 

điểm; gắn việc phát triển sản xuất với bảo đảm các điều kiện sinh hoạt cho người lao 

động. Chuyển các cơ sở công nghiệp trong nội thành, nội thị, gần khu đông dân cư 

không bảo đảm tiêu chuẩn môi trường vào các KCN tập trung hoặc vùng ít dân c−�. 

Từ kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới và của các tỉnh, thành trong nước thời 

gian qua, việc phát triển các KCN, KCX là một hướng đi đúng đắn giúp các địa phương 

đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, sự thành công trong phát triển KCN, KCX của từng 

địa phương trong vùng thì có, nhưng làm thế nào để gắn kết những thành công trong 

phát triển KCN, KCX  của các địa phương trong vùng, tạo nên một sự cộng hưởng thúc 

đẩy tốc độ phát triển chung của cả vùng? Bài toán này chưa có lời giải.  

Năm 1998, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch Vùng KTTĐPN; tháng 

2/2004, quyết định thành lập Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng 

điểm� thể hiện rõ sự quan tâm của Chính phủ đến vùng dất này. Mặc dù được xác định 

“Vùng KTTĐPN phải đi đầu về công nghiệp”, phát triển nhanh, vững chắc, đi tiên 

phong rồi tạo tác động lan tỏa, lôi cuốn để cả nước đạt mục tiêu cơ bản công nghiệp 

hóa theo hướng hiện đại vào năm 2020, nhưng thực tế phát triển của các địa phương 

trong vùng tuy đã có những bước tiến rõ rệt song vẫn chưa có một cơ chế phối hợp rõ 

ràng, chưa đảm bảo quy trình để tạo sự đồng bộ giữa quy hoạch từng địa phương với 

quy hoạch chung của vùng; chưa tạo được mối liên kết cần thiết trong phát triển, chưa 

phát huy hết lợi thế của vùng như một không gian kinh tế thống nhất. Những năm qua, 

mục tiêu và định hướng phát triển của nhiều tỉnh trong vùng tương tự nhau “tỉnh này có 

biên giới, xin phát triển kinh tế cửa khẩu, thì tại sao tỉnh khác lại không được”. Chúng 

ta đã có bài học đắt giá về quy hoạch cảng biển, phát triển công nghiệp ô tô� là do 

thiếu quy hoạch bài bản, nặng tính “xin – cho”, những lập luận tương tự như vậy ảnh 

hưởng không nhỏ cho sự phát triển trước mắt và tương lai sau này. Quy hoạch được phê 

duyệt, nhưng lại thiếu kiểm tra, dẫn tới sự chồng chéo, luôn phải điều chỉnh theo hướng 

tiêu cực, phá vỡ quy hoạch chung�; hay những sự cạnh tranh kiểu tỉnh này “đổi đất lấy 
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hạ tầng”, tỉnh kia “trải thảm đỏ đón các nhà đầu tư” tuy có những mặt tích cực nhưng 

xét tổng thể hiệu quả kinh tế không cao, nhiều tác động tiêu cực về môi trường về kinh 

tế – xã hội nảy sinh mà việc khắc phục rất tốn kém. Thêm nữa, chính những “ưu đãi” 

đó tạo nên một cuộc chạy đua, cạnh tranh không lành mạnh trong từng địa phương, 

giữa các địa phương trong vùng. 
Để tiếp tục phát huy những lợi thế của từng địa phương, cần xác định rõ điểm 

mạnh của từng tỉnh/thành để cùng bổ sung cho nhau hơn là cạnh tranh lẫn nhau,  trong 

một quy hoạch thống nhất chung, có cơ chế điều phối giữa các địa phương trong vùng 

giúp con thuyền Vùng KTTĐPN vượt sóng tiến lên phía trước một cách vững chắc tiếp 

tục giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nước. 

 3. Các công trình nghiên cứu có liên quan 

Bàn về các vấn đề liên quan đến việc phát triển các KCN, KCX, tác giả tham 

khảo Đề tài khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu những giải pháp phát triển các KCN 

ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay” của GS.TS Võ Thanh Thu (2005). Đây là công 

trình nghiên cứu toàn diện, có giá trị về các KCN trên địa bàn cả nước; Cuốn sách 

“Phát triển các KCN, KCX trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa” của các tác 

giả VS,TS Nguyễn Chơn Trung và PGS, TS Trương Giang Long bàn về phát triển của 

các KCN, KCX; Những kinh nghiệm thành công từ mô hình KCX Tân Thuận qua cuốn 

“Nhà Bè hồi sinh từ công nghiệp” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Kích- Phan Chánh 

Dưỡng – Tôn Sĩ Kinh. 

Tuy nhiên, vấn đề cụ thể của các KCN Vùng KTTĐPN, các tác giả chưa đề cập 

nhiều, vai trò động lực của Vùng KTTĐPN, đi đầu trong phát triển công nghiệp chưa 

được bàn cụ thể, vấn đề liên kết vùng cũng chưa được làm rõ. 

Ngoài các tác công trình, tác phẩm có giá trị có liên quan nêu trên,  tác giả tham 

khảo thêm những kinh nghiệm phát triển của một số nước Đông á qua cuốn “Suy ngẫm 

lại sự thần kỳ Đông á” của Josheph E. Stigliz và Shahid Yusuf (2002), do Nxb Chính trị 

Quốc gia, Hà Nội ấn hành; cuốn “Bốn mươi năm kinh nghiệm Đài Loan” của Cao Hy 
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Quân – Lý Thành (1992) do ủy ban Kinh tế Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội và 

tạp chí Người đại biểu nhân dân, tài liệu tham khảo dịch từ nguyên bản tiếng Trung 

Quốc; các Báo cáo, tổng kết của các địa phương trong Vùng KTTĐPN và nhiều tài liệu, 

các tác phẩm khác có liên quan đến việc hình thành, phát triển của các KCN trong nước 

và thế giới.  

4. Mục tiêu nghiên cứu 

  1. Phân tích thực trạng các KCN của Vùng KTTĐPN trước yêu cầu hội nhập.   

2. Phân tích các nội dung hợp tác phát triển vùng trong tăng trưởng công nghiệp 

ở Vùng KTTĐPN . 

3. Đề xuất các giải pháp chủ yếu phát triển các KCN trong vùng 

5. Phương pháp nghiên cứu  

1. Cách tiếp cận của đề tài: tiếp cận vĩ mô, về thể chế, chính sách có kế thừa các  

cuộc điều tra, các tài liệu, báo cáo tổng kết, các đề tài nghiên cứu có liên quan. 

2. Các phương pháp: thống kê phân tích, ma trận SWOT, phương pháp chuyên 

gia; tiếp xúc trực tiếp với các Ban Quản lý các KCN của các địa phương Vùng 

KTTĐPN và một số doanh nghiệp trong các KCN. 

3. Dữ liệu của đề tài: dữ liệu từ nguồn số liệu của Vụ Quản lý các KCN, KCX 

Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Ban Quản lý các KCN của các tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng 

điểm phía Nam, trang web của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các KCN Đồng 

Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, KCX Tân Thuận, KCN Việt Nam – Singapore� 

4. Các chỉ tiêu phân tích chính 

Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động: tỷ lệ lấp đầy, số dự án, tổng vốn đầu tư, 

tỷ lệ vốn/đơn vị diện tích, số lao động Việt Nam thu hút được.  

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của các KCN: đóng góp cho ngân sách, 

kim ngạch xuất khẩu 

6. Kết cấu đề tài  

Mở đầu 

Chương I: Một số vấn đề lý luận chung về KCN 
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Chương II: Thực trạng phát triển và vai trò của các KCN ở Vùng KTTĐPN  

Chương III: Một số đề xuất nhằm phát triển các KCN ở Vùng KTTĐPN 

Kết luận và kiến nghị 

7. Các điểm mới và đóng góp của đề tài 

- Các điểm mới: 

Hệ thống đầy đủ các quan niệm về KCN từ sơ khai tới hiện đại 

Phân tích, đánh giá hoạt động của KCN các địa phương, kể cả các địa phương 

mới gia nhập sau này như  Tây Ninh, Long An, Tiền Giang 

Nhận xét về thực trạng liên kết vùng từ khi có quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ đến nay, đưa ra một số đề xuất trên quan điểm phát triển KCN trên bình diện vùng, 

không phụ thuộc vào địa dư hành chính  

- Đóng góp của đề tài: 

Chương I 

Hệ thống lại những khái niệm về KCN trên thế giới từ cảng tự do (thế kỷ 16) đến 

những KCN sinh thái hiện đại ngày nay và đặc điểm, phân loại KCN ở Việt Nam. Nêu 

một số mô hình thành công từ các nước láng giềng có nhiều điểm tương đồng với Việt 

Nam. 

Chương 2 

Tổng quan về bức tranh kinh tế Vùng KTTĐPN (8 thành viên). 

Tổng hợp kết quả phát triển các KCN trong vùng dựa trên các tiêu chí: số lượng, 

quy mô, tỷ lệ diện tích lấp đầy, tỷ lệ vốn đầu tư trên một đơn vị diện tích, số lao động, 

hiệu qủa hoạt động. 

Sự liên kết giữa các địa phương trong vùng 

Phân tích kinh nghiệm của các địa phương trong vùng về phát triển các KCN 

Vai trò của các KCN trong vùng KTTĐPN 

Chương 3 

Các kiến nghị và đề xuất với Trung ương, địa phương, Ban quản lý các KCN để 

phát triển các KCN ở các địa phương trong vùng dưới góc độ vùng. 
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Cơ chế phát triển các KCN dưới góc độ vùng; 

Đề xuất về công tác đào tạo nguồn nhân lực và một số vấn đề xã hội  

8. Giới hạn vấn đề nghiên cứu  

Nghiên cứu sự phát triển của các KCN của các địa phương trong Vùng 

KTTĐPN, trong đó, tập trung vào vấn đề cơ chế, chính sách; chủ yếu đề cập đến nội 

dung kinh tế, các vấn đề xã hội, môi trường được đề cập trên quan điểm phát triển bền 

vững. 
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Chương 1  

Một số vấn đề lý luận chung về KCN  

1.1. Khái quát chung về KCN 

1.1.1. Sự ra đời của KCN 

KCN hiện nay có nguồn gốc từ dạng cổ điển, sơ khai là “cảng tự do�, bắt đầu 

được biết đến từ thế kỷ 16 như Leghoan và Genoa ở Italia. Cảng tự do - cảng mà tại đó 

áp dụng “quy chế ngoại quan“, cảng tự do được thành lập với mục đích ủng hộ tự do 

thông thương, hàng hóa từ nước ngoài vào và từ cảng đi ra, được vận chuyển một cách 

tự do mà không phải chịu thuế. Chỉ khi hàng hóa vào nội địa mới phải chịu thuế quan.  

Các cảng tự do đã đóng vai trò quan trọng thúc đẩy nền ngoại thương của các nước, 

hình thành các đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, như New York, Singapore và dần 

dần khái niệm cảng tự do đã được mở rộng, vận dụng thành loại hình mới là KCN, 

KCX.  

Trên bình diện thế giới, có thể nói KCN hiện đại của thế giới là KCX Shannon 

(Cộng Hoà Ireland) ra đời vào năm 1959. ở châu á bắt đầu từ KCX Cao Hùng của Đài 

Loan ra đời năm 1966, tiếp đến ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia�lần lượt cũng 

áp dụng hình thức này. Nhờ sự thành công vượt trội của loại hình KCX ở Châu ¸ đã 

kích thích nhiều quốc gia lần lượt đến với mô hình này: Trung Quốc, Thái Lan,... 

Vào thời gian đó, KCX đã trở thành một công cụ, một thử nghiệm chính sách 

được thực tế khảo nghiệm mà Chính phủ tại nhiều nước cần vận dụng để giảm nhẹ sự 

phiền hà của tình trạng trì trệ, nạn quan liêu, giấy tờ,  Khởi đầu, các khu này được 

Chính phủ sở tại sử dụng để thực nghiệm các chính sách kinh tế có tính chất sáng tạo 

trong một phạm vi địa lý giới hạn vốn có nhiều điểm khác với chính sách được áp dụng 

phần còn lại của quốc gia. 

1.1.1.1.  Khu chế xuất  
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 KCX là thuật ngữ có nguồn gốc tiếng Anh là “Export Processing Zone”. Thông 

thường nội hàm của khái niệm này thường thay đổi tùy theo thời gian và không gian cụ 

thể. Cho đến nay các nhà kinh tế học còn nhiều ý kiến khác nhau về khái niệm KCX. 

Tuy không có sự nhất trí nhau về định nghĩa KCX, nhưng số đặc điểm chung đối với 

KCX đã được thống nhất: 

 - Sản phẩm nhất loạt xuất khẩu;  

 - Được giảm hoặc miễn một số loại thuế; 

  - Thủ tục đơn giản.  

Tại Việt Nam, KCX thường được hiểu theo nghĩa hẹp, theo đó, KCX là một khu 

vực công nghiệp tập trung sản xuất hàng hoá xuất khẩu và thực hiện các dịch vụ liên 

quan đến sản xuất hàng xuất khẩu. KCX là khu khép kín, có ranh giới địa lý được xác 

định trong quyết định thành lập KCX. KCX được hưởng một quy chế quản lý riêng quy 

định tại Quy chế KCN, KCX, KCN cao (Nghị định 36/CP ngày 24/4/1997 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế KCN, KCX, KCN cao). 

Như vậy, về cơ bản KCX là khu kinh tế tự do. ở đó, các xí nghiệp công nghiệp 

được tổ chức ra để chuyên sản xuất hàng xuất khẩu. Thông thường, nước chủ nhà đứng 

ra xây dựng các cơ sở hạ tầng của KCX, xây dựng công trình sản xuất và phục vụ đời 

sống ở đây, sau đó kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài mang vốn, thiết bị, nguyên vật 

liệu từ nước ngoài vào và thuê nhân công của nước chủ nhà tổ chức thành lập KCX, tiến 

hành sản xuất hàng hoá để bán trên thị trường thế giới. Các mặt hàng dưới dạng máy 

móc, thiết bị, nguyên liệu nhập khẩu vào KCX và hàng hoá xuất khẩu từ KCX ra thị 

trường thế giới đều được miễn thuế. Tuy nhiên, ở một số KCX, cũng có hoạt động kinh 

doanh mua bán lại công nghệ, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu trong nội bộ KCX 

hoặc giữa các KCX với nhau và việc bán hàng hoá do KCX sản xuất ra trên thị trường 

nước chủ nhà. Chính vì vậy, nó được gọi là khu chế biến xuất khẩu (hay còn gọi là 

KCX). Tuy nhiên, còn có một số tên gọi khác như: Khu mậu dịch tự do (Malaysia), đặc 

khu kinh tế (Trung Quốc), KCX tự do (Hàn Quốc)...  Mặc dù cách gọi tên cụ thể là rất 
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khác nhau, nhưng nhìn chung ở các khu vực này chủ yếu là các hoạt động sản xuất và 

chế biến còn hoạt động mua bán thì rất ít hoặc không thấy.    

Luật đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 đã hiệu chỉnh 

lại khái niệm về KCX như sau: 

 �KCX  là KCN chuyên sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, có 

ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo quy định của Chính phủ �.  

 1.1.1.2.  Khu công nghiệp  

Hình thức đầu tư vào KCN còn gọi là KCN tập trung xuất hiện tại Việt Nam sau 

khi Chính phủ cho phép thực hiện đầu tư theo hình thức KCX. Đây là khu vực tập trung 

những nhà đầu tư vào các ngành công nghiệp mà Nhà nước cần khuyến khích, ưu đãi. 

Tại đây, Chính phủ nước sở tại sẽ dành cho các nhà đầu tư những ưu đãi cao về thuế, về 

các biện pháp đối xử phi thuế quan, về quyền chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, để họ 

đưa công nghệ vào rồi tiến tới chuyển giao công nghệ cho nước chủ nhà. KCN là một 

lãnh địa được phân chia và phát triển có hệ thống theo một kế hoạch tổng thể nhằm 

cung ứng các thiết bị kỹ thuật cần thiết, cơ sở hạ tầng, phương tiện công cộng phù hợp 

với sự phát triển của một liên hiệp các ngành công nghiệp nhằm đạt hiệu quả cao trong 

sản xuất công nghiệp và kinh doanh. 

Tại Việt Nam, Điều 2: “Quy chế KCN, KCX, khu công nghệ cao”, được Chính 

phủ ban hành năm 1997 có quy định: 

KCN là khu tập trung các doanh nghiệp công nghiệp, chuyên sản xuất hàng 

công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác 

định, không có dân cư sinh sống, do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định 

thành lập. Trong KCN có thể có doanh nghiệp chế xuất. 

Luật đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 đã hiệu chỉnh 

lại khái niệm về KCN như sau: 
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�KCN là khu chuyên sản xuất hàng hàng công nghiệp, và thực hiện các dịch vụ 

cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo quy định 

của Chính phủ “. 

1.1.1.3.  Khu công nghệ cao 

 Khu công nghệ cao ra đời với nhiều tên gọi khác nhau như: trung tâm công 

nghệ, trung tâm khoa học, thành phố khoa học, khu phát triển công nghiệp, công nghệ 

cao ... Đây là một loại hình KCN mới được hình thành ở một số nước trong khu vực 

Châu á như: Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc�   

 Mục đích và ý nghĩa chung của loại hình này là trên cơ sở một hạt nhân nào đó, 

người ta huy động vào khu này các trường Đại học công nghiệp, các trung tâm nghiên 

cứu để thực hiện việc nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm mới, các tính năng tác dụng 

mới của sản phẩm. Các trung tâm nghiên cứu này sau khi đã sáng chế ra các đề tài mới 

thì được ứng dụng ngay vào cuộc sống bởi các nhà máy xí nghiệp của họ đặt ngay trong 

khu vực này. Nghiên cứu và ứng dụng là một thể hữu cơ, tại đây chỉ có những ngành kỹ 

thuật cao như: vi tính (phần cứng và phần mềm), điện tử các loại (loại cao cấp như vô 

tuyến Plasma), thiết bị viễn thông (nghiên cứu và sản xuất các loại thiết bị viễn thông, 

cáp quang và loại máy điện thoại nghe và nhìn). 

 Đây là nơi được Chính phủ nước sở tại dành rất nhiều điều kiện ưu đãi để 

khuyến khích các nhà đầu tư, các nhà khoa học vào làm việc và nghiên cứu, ứng dụng 

và cho ra đời các sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao. 

Khu công nghệ cao là khu tập trung các doanh nghiệp công nghiệp kỹ thuật cao 

và các đơn vị hoạt động phục vụ cho phát triển công nghệ cao, gồm nghiên cứu triển 

khai khoa học công nghệ, đào tạo và các dịch vụ có liên quan, có ranh giới địa lý xác 

định, không có dân cư sinh sống, được hưởng một chế độ ưu tiên nhất định, do Chính 

phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. 

 Nghị định số 99/2003/NĐ - CP, ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ về 

ban hành Quy chế khu công nghệ cao đã xác định : 
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 �Khu công nghệ cao là khu kinh tế kỹ thuật đa chức năng, có ranh giới xác 

định do Thủ tướng chính phủ quyết định thành lập, nhằm nghiên cứu, phát triển và ứng 

dụng công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ 

cao và sản xuất kinh doanh sản phẩm công nghệ cao. Trong khu công nghệ cao có thể 

có KCX, khu ngoại quan, khu bảo thuế và khu nhà ở� 

Liên quan đến khái niệm KCNC, gần đây có thêm khái niệm Khu sản xuất công 

nghệ cao: trên cơ sở KCN, KCX có năng lực và điều kiện chuyển hoá thành. 

1.1.1.4. KCN sinh thái 

Gần đây, do những bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường mà một phần 

không nhỏ do phát triển công nghiệp gây ra nên người ta quan tâm hơn đến sinh thái 

công nghiệp và khái niệm KCN sinh thái ra đời.  

Mục đích của KCN sinh thái nhằm xây dựng một hệ công nghiệp gồm nhiều nhà 

máy hoạt động độc lập nhưng kết hợp với nhau một cách tự nguyện, hình thành quan hệ 

cộng sinh giữa các nhà máy với nhau và với môi trường. Như vậy, các nhà máy trong 

KCN sinh thái cố gắng đạt được những lợi ích kinh tế, hiệu quả bảo vệ môi trường 

chung thông qua việc quản lý hiệu quả năng lượng, nước và nguyên liệu sử dụng.  

Theo nghiên cứu của trường Đại học Cornell, một KCN sinh thái phải bao gồm 

các nhà máy cộng tác với nhau trên cơ sở phối hợp: 

- Trao đổi các loại sản phẩm phụ; 

- Tái sinh, tái chế, tái sử dụng sản phẩm phụ tại nhà máy, với các nhà máy khác 

và theo hướng bảo toàn tài nguyên thiên nhiên; 

- Các nhà máy phấn đấu sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường (sản phẩm 

sạch); 

- Xử lý chất thải tập trung; 

- Các loại hình công nghiệp phát triển trong KCN được quy hoạch theo định 

hướng bảo vệ môi trường của KCN sinh thái; 
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- Kết hợp giữa phát triển công nghiệp với các khu vực lân cận (vùng nông 

nghiệp, khu dân cư,...) trong chu trình trao đổi vật chất (nguyên liệu, sản phẩm, phế 

phẩm, chất thải). 

Khi xây dựng KCN sinh thái cần đạt các yêu cầu: 

- Sự tương thích về loại hình công nghiệp theo nhu cầu nguyên vật liệu- năng 

lượng với sản phẩm - phế phẩm - chất thải tạo thành. 

- Sự tương thích về quy mô. Các nhà máy phải có quy mô sao cho có thể thực 

hiện trao đổi vật chất theo nhu cầu sản xuất của từng nhà máy, nhờ đó giảm được chi 

phí vận chuyển, chi phí giao dịch, tăng chất lượng của vật liệu trao đổi. 

- Giảm khoảng cách (vật lý) giữa các nhà máy. Giảm khoảng cách giữa các nhà 

máy sẽ giúp hạn chế thất thoát nguyên vật liệu trong quá trình trao đổi, giảm chi phí 

vận chuyển và chi phí vận hành đồng thời dễ dàng hơn trong việc truyền đạt và trao đổi 

thông tin. 

Do giới hạn của đề tài nghiên cứu, xin không đề cập đến các khái niệm, đặc 

khu kinh tế, khu kinh tế mở; do những điểm tương đồng giữa KCX và KCN nên 

trong luận văn xin được sử dụng cụm từ KCN đại diện cho cả hai loại hình này.   

1.1.2. Đặc điểm cơ bản của KCN ở Việt Nam và phân loại các KCN ở Việt Nam  

1.1.2.1. Đặc điểm cơ bản của KCN ở Việt Nam 

KCN là một tổ chức không gian lãnh thổ công nghiệp luôn gắn liền phát triển 

công nghiệp với xây dựng cơ sở hạ tầng và hình thành mạng lưới đô thị, phân bố dân cư 

hợp lý. KCN có những đặc điểm chính sau đây: 

KCN có chính sách kinh tế đặc thù, ưu đãi, nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài, 

tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn cho phép các nhà đầu tư nước ngoài sử dụng 

những phạm vi đất đai nhất định trong khu để thành lập các nhà máy, xí nghiệp, các cơ 

sở kinh tế, dịch vụ với những ưu đãi về thủ tục xin phép và thuê đất (giảm hoặc miễn 

thuế). 

 ở các nước, Chính phủ thường bỏ vốn xây dựng cơ sở hạ tầng như san lấp mặt 

bằng, làm đường giao thông... Tại Việt Nam, Nhà nước không có đủ vốn đầu tư xây 



 - 17 -

dựng cơ sở hạ tầng, vì vậy, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN được hiểu là tiến 

hành kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài và cá nhân trong nước.  

 KCN có vị trí địa lý xác định nhưng không hoàn toàn là một vương quốc nhỏ 

trong một vương quốc như KCX. Các chế độ quản lý hành chính, các quy định liên 

quan đến việc ra, vào KCN và quan hệ với doanh nghiệp bên ngoài sẽ rộng rãi hơn. 

Hoạt động trong KCN sẽ là các tổ chức pháp nhân, các cá nhân trong và ngoài nước 

tiến hành theo các điều kiện bình đẳng. 

KCN là mô hình tổng hợp phát triển kinh tế với nhiều thành phần và nhiều hình 

thức sở hữu khác nhau cùng tồn tại song song: doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

dưới các hình thức hợp đồng, hợp tác kinh doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, 

doanh nghiệp liên doanh và cả doanh nghiệp 100% vốn trong nước. 

Ra đời cùng với loại hình KCX, KCN cũng sớm gặt hái được nhiều thành công ở 

các quốc gia khác nhau, đặc biệt là các nước đang phát triển. 

1.1.2.2. Phân loại các KCN ở Việt Nam hiện nay 

Mặc dù có những đặc điểm chung, những KCN còn có những nét đặc thù thể 

hiện tính đa dạng của nó, một cách tổng quát có thể chia KCN thành 4 loại: 

 Một là: các KCN được thành lập trên khuôn viên đã có một số doanh nghiệp 

công nghiệp đang hoạt động, KCN Tân Tạo, Bình Chiểu (TP Hồ Chí Minh) ... nhằm 

đáp ứng nhu cầu phát triển KCN theo đúng quy hoạch mới, đồng thời tạo hạ tầng kỹ 

thuật phục vụ tốt việc phát triển KCN, có điều kiện xử lý chất thải công nghiệp.   

Hai là: các KCN được hình thành nhằm đáp ứng yêu cầu cho việc di dời các nhà 

máy, xí nghiệp đang ở trong nội thành các đô thị lớn, do nhu cầu chỉnh trang đô thị và 

bảo vệ môi trường, môi sinh mà phải chuyển vào KCN. Việc mở rộng các cơ sở, đổi 

mới công nghệ khó thực hiện do không còn diện tích đất và xử lý hạ tầng, bảo vệ môi 

trường tốn kém, không phù hợp với mô hình đô thị hiện đại, do đó việc hình thành các 

KCN phục vụ nhu cầu di dời các cơ sở sản xuất là yêu cầu khách quan, cấp thiết.  

Ba là: các KCN hiện đại và có quy mô lớn, xây dựng mới. Các KCN thuộc loại 

này do các công ty nước ngoài đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng theo Luật Đầu tư 
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nước ngoài tại Việt Nam, như KCN Hải Phòng - Nomura, KCN Việt Nam - Singapore, 

KCN Long Bình - Amata,... Nhìn chung các KCN này có tốc độ xây dựng hạ tầng 

tương đối nhanh, chất lượng hạ tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống xử lý chất thải 

công nghiệp tiên tiến, đồng bộ và một số khu vực có nhà máy phát điện riêng, tạo điều 

kiện hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước muốn làm ăn lâu dài tại Việt Nam, có 

khả năng tài chính, công nghệ tiên tiến cần KCN đạt tiêu chuẩn quốc tế.   

Bốn là: Các KCN có quy mô nhỏ gắn liền với nguồn nguyên liệu nông, lâm, 

thủy sản được hình thành ở một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng Trung 

du Bắc Bộ và Duyên hải miền Trung. 

Quá trình phát triển kinh tế nói chung và công nghiệp nói riêng trong thế kỷ 21 

đặt ra những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, tạo những đặc trưng mới cho bộ mặt các 

KCN. Cách phân loại đa dạng theo quy mô, tính năng, sự hiện đại của hạ tầng� như 

trên sẽ phục vụ cho việc tạo ra những thông tin phong phú,  hữu ích cho các cấp quản lý 

và hoạch định chính sách. Việc phân loại cũng tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nhanh 

chóng tiếp cận được thông tin cần thiết, phù hợp với nhu cầu của mình.  

1.2. Phát triển các KCN mô hình công nghiệp hóa thành công của nhiều nền kinh 

tế trên thế giới  

1.2.1. Phát triển KCN từ lý luận đến thực tiễn  

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển lực lượng sản xuất, chuyển từ sản 

xuất nhỏ lên sản xuất lớn là vấn đề có tính quy luật chung của nhiều nước trên thế giới. 

Với xu thế toàn cầu hóa kinh tế, mỗi sản phẩm trên thị trường không còn là sản phẩm 

riêng của từng nước, nó là sự kết tinh chung của tri thức mang tính nhân loại. Đảng ta 

đã lựa chọn con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khai thác triệt để những thuận 

lợi, kết quả của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, đi tắt, đón đầu bằng nhiều 

phương cách, trong đó, phát triển KCN, KCX là một lựa chọn đã được thực tế phát triển 

thời gian qua kiểm nghiệm là hết sức đúng đắn. 

Nước ta là một nước nông nghiệp với hơn 80% dân số làm nghề nông. Công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình phân công lại lao động cho phép chúng ta khai 
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thác tốt nhất tài nguyên, nguồn lực con người và những lợi thế hiện có, nâng cao sức 

cạnh tranh và đẩy nhanh tốc độ phát triển chung của nền kinh tế. 

Phân tích lý luận tái sản xuất của Mark, mô hình Harrod - Domar và lý thuyết 

“cất cánh" qua tác phẩm "những giai đoạn tăng trưởng kinh tế” của Rostow đi đến kết 

luận rằng: Đầu tư là động lực, là yếu tố cơ bản của tăng trưởng kinh tế. Mà KCN là một 

hình thức thu hút đầu tư do đó nó cũng là một yếu tố của tăng trưởng. 

ở các địa phương Vùng KTTĐPN trước 1975 đã có một KCN “Khu Kỹ nghệ 

Biên Hòa” được thành lập năm 1963 và đến 1975 đã có gần 100 nhà máy được xây 

dựng và đi vào hoạt động. Sau giải phóng miền Nam, Khu Kỹ nghệ Biên hòa được đổi 

tên thành KCN Biên Hòa. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế nước ta lúc đó còn nhiều khó 

khăn nên KCN này không được quan tâm đúng mức ngày càng xuống cấp. Đến năm 

1990, cùng với sự mở cửa của nền kinh tế, Công ty phát triển KCN Biên Hòa được 

thành lập để quản lý, khai thác KCN này. Năm 1991, KCX đầu tiên ở Việt Nam được 

thành lập là KCN Tân Thuận, Tp. HCM. Từ đó đến nay, các KCN được thành lập ngày 

càng nhiều, tốc độ phát triển công nghiệp, những đóng góp của ngành công nghiệp, xây 

dựng trong GDP các địa phương ngày càng tăng, chiếm tỷ trọng lớn trong GDP các địa 

phương.  

Từ lý luận và thực tiễn cho thấy, việc phát triển KCN là nhân tố quan trọng cho 

tăng trưởng kinh tế. Là nơi tập trung các xí nghiệp sản xuất, chế biến công nghiệp 

nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài và trong nước; đưa nhanh kỹ thuật mới vào sản 

xuất, thúc đẩy tiến bộ khoa học công nghệ; xây dựng các ngành công nghiệp mũi nhọn, 

nâng cao vị trí chủ đạo của công nghiệp trong nền kinh tế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng 

bền vững; phát triển công nghiệp nông lâm hải sản, hỗ trợ các ngành này trong việc 

hoạch định chính sách, đảm bảo ổn định thị trường xuất khẩu; phân bố lại các khu vực 

sản xuất và sinh hoạt, thực hiện đô thị hoá nông thôn; chuyển dời các cơ sở sản xuất từ 

nội đô ra ngoại vi vào khu quy hoạch sản xuất dài hạn, không làm ảnh hưởng đến sự 

phát triển của đô thị, cải tạo môi trường sống cho dân cư đô thị; tạo nhiều việc làm cho 

dân cư thành thị và nông thôn. 
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1.2.2. Kinh nghiệm từ mô hình thành công của một số nước  

 1.2.2.1.  KCX  ở Đài Loan 

 KCX Cao Hùng là KCX đầu tiên được thành lập với diện tích 66 ha tiếp theo là 

KCX Nam Tử, 90 ha, KCX Đài Trung nhỏ nhất với diện tích 23,5 ha. Tuy nhiên, do khí 

hậu ở khu vực này tốt nên KCX Đài Trung được bố trí các ngành hàng cao cấp tinh vi, 

còn 2 khu kia sắp xếp làm KCN tổng hợp. Trong các KCX có 25 ngành công nghiệp 

khác nhau như đồ điện và điện tử cao cấp, dụng cụ quang học, hàng kim khí, hóa học, 

in ấn, dụng cụ văn phòng. Sau này, một số mặt hàng như mỹ phẩm, dụng cụ y học, đồ 

dùng dạy học, đồ cao su đã bị loại bỏ. KCX ở Đài Loan đã th−c hiện xuất sắc sứ mạng 

sản xuất hàng xuất khẩu. Những năm 1967- 1968 còn phải nhập siêu thì thời gian ngắn 

sau đó luôn xuất siêu, năm 1989, lũy kế kim ngạch xuất khẩu là 28,488 tỷ USD, nhập 

khẩu là 15,567 tỷ USD. Thị trường của KCX gồm 140 nước ở khắp các châu lục. Các 

KCX đã tạo việc làm cho số lớn người lao động, năm 1967 mới thu hút 1.600 người thì 

đến năm 1986, con số này đã đạt 90.000 người. KCX của Đài Loan đã sản xuất được 

nhiều mặt hàng cao cấp như mạng ra-đa dùng trong hệ thống ra-đa là sản phẩm yêu cầu 

có trình độ kỹ thuật cao; tấm bảo ôn dùng trong ngành luyện thép.   

 KCX ở Đài Loan đã có nhiều đóng góp về thu hút đầu tư, cân bằng mậu dịch đối 

ngoại, đẩy mạnh xuất khẩu, tạo công ăn việc làm. Đối với các nước  đang phát triển, 

trong thời kỳ đầu phát triển kinh tế, thành lập KCX sẽ tạo được thuận lợi là quyền lực 

được tập trung, thủ tục giản đơn, tạo môi trường tốt để thu hút vốn đầu tư. 

1.2.2.2. Kinh nghiệm của Thái Lan 

 Khác với mô hình của Đài Loan, KCN của Thái Lan không nằm tách biệt mà là 

một bộ phận nằm trong KCN tập trung. Các KCN của Thái Lan đang xây dựng có diện 

tích khoảng từ 70 ha đến trên 1.000 ha, phổ biến từ 150 đến 250 ha.   

  Thái Lan đã sớm hình thành Ban quản lý các KCN Thái Lan – IAET. Đây là 

một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp Thái Lan, được thành lập năm 

1962. IEAT không nặng về chức năng quản lý nhà nước: cấp giấy phép; thống kê tình 

hình hoạt động như các Ban quản lý các KCN của Việt Nam mà giữ vai trò quan trọng 
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trong việc phát triển công nghiệp lẫn bảo vệ môi trường. IEAT phục vụ tốt cho các 

khách hàng muốn đầu tư vào KCN. Tiết kiệm thời gian cho khách hàng bằng cách cung 

cấp các thông tin cần thiết như: giới thiệu mạng lưới KCN, ngành nghề khuyến khích 

đầu tư, vị trí các KCN, các ngành nghề được ưu đãi. Các thủ tục giấy tờ thực hiện sau 

một ngày được hướng dẫn và làm thủ tục, một tuần sau, họ được nhận giấy phép đầu tư 

để bắt tay vào việc xây dựng nhà xưởng. Mặc dù có cơ chế Một cửa nhưng nếu để 

khách hàng chờ đợi lâu cũng có nghĩa là nhiều cửa, nên việc xây dựng cơ chế Một cửa 

nhằm mục đích phục vụ cho khách hàng nhanh chóng, kịp thời để tiết kiệm thời gian 

cho nhà đầu tư. 

 Với mục tiêu lấp đầy KCN và phát triển công nghiệp đồng đều trong cả nước, 

Thái Lan áp dụng các chính sách ưu đãi tài chính khác biệt để khuyến khích đầu tư vào 

những vùng xa trung tâm Thành phố, ở vùng sâu, vùng xa của đất nước. Khi thành lập 

KCN phải có thiết kế xây dựng hệ thống xử lý nước thải và được cơ quan có thẩm 

quyền về môi trường xem xét và phê duyệt. Mọi chất thải phải được xử lý và nhà đầu tư 

phải chi trả cho chi phí xử lý chất thải. Thái Lan đưa ra nguyên tắc công bằng: �Người 

gây ô nhiễm  môi trường phải đền bù thiệt hại. 

 Những cố gắng trong phát triển các KCN của Thái Lan như trên đã được đền bù 

xứng đáng. Năm 1960, Thái Lan là nước nông nghiệp chiếm 38% GDP và 28,2% lao 

động toàn xã hội, con số tương ứng của công nghiệp là 13% và 4%, GDP 

94USD/người. Qua 3 thập kỷ công nghiệp hoá, năm 1994, công nghiệp đã lên ngôi với 

34% GDP và nông nghiệp chỉ còn 10%, 70% giá trị xuất khẩu do các ngành công 

nghiệp đảm nhận, thu nhập GDP bình quân đầu người năm 1995 đạt 2.600 USD.   

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành và các chỉ tiêu đánh giá khả năng 

phát triển của các KCN 

1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành các KCN 

1.3.1.1. Điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý  
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KCN phải được xây dựng ở vị trí địa lý thuận lợi, đảm bảo cho giao lưu hàng hoá 

giữa KCN với thị trường quốc tế và các vùng còn lại trong nước. Đây là một trong 

những điều kiện cần thiết đối với sự thành công của bất kỳ KCN nào để đảm bảo cho 

việc vận chuyển hàng hoá và nguyên liệu ra vào các KCN được nhanh chóng và thuận 

tiện nhất nhằm giảm chi phí lưu thông và tăng khả năng cạnh tranh của hàng hoá sản 

xuất ra.  

 Tuy nhiên, các KCN không nhất thiết xây dựng ở gần các khu vực đô thị, gần 

các trung tâm văn hoá - xã hội... khi KCN mọc lên thì tất yếu nơi đó, các dịch vụ xã hội 

sẽ xuất hiện theo.  Ngoài ra, về khí hậu, thời tiết, nhiệt độ, sông, hồ... cũng cần phải lưu 

tâm để tránh gây khó khăn cho quá trình xây dựng và hoạt động sau này. 

1.3.1.2.  Cơ chế chính sách 

Nơi dự kiến xây dựng KCN phải có sự ổn định về chính trị, an ninh và trật tự xã 

hội để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho 

các chủ thể tham gia kinh doanh và đầu tư. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, các nhà 

đầu tư nước ngoài nhiều khi không coi những ưu đãi về kinh tế là quan trọng hàng đầu, 

mà cái chính là sự ổn định về chính trị, xã hội của nước tiếp nhận đầu tư.  

Chủ trương chính sách đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công hay thất 

bại của việc phát triển KCN, vì nếu có chính sách ưu đãi thì các nhà đầu tư sẽ giảm 

được chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận kinh doanh gây nên sự hấp dẫn cho các nhà đầu 

tư. Sự vượt trội của Bình Dương trong thu hút đầu tư nước ngoài cũng nhờ có những ưu 

đãi (đôi khi vượt quá quy định).  

Do đó chính sách đầu tư có mối liên hệ chặt chẽ với việc thu hút đầu tư vào KCN. 

Các chính sách ưu đãi như: miễn giảm thuế; không hạn chế việc chuyển vốn và lợi 

nhuận của các nhà đầu tư ra nước ngoài; xác định rõ quyền sử dụng đất của các nhà đầu 

tư... sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư. Đồng thời, phải có quy chế hoạt động của KCN rõ ràng, 

cụ thể và ổn định. Có như vậy, các nhà đầu tư mới an tâm đầu tư vào KCN và nước chủ 

nhà mới có thể quản lý tốt được hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN. 
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Chính sách kinh tế vĩ mô cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự thành công của KCN. 

Đó là các chính sách về: đầu tư, thương mại, lao động, ngoại hối và các chính sách 

khác.   

1.3.1.3.  Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của vùng 

Về điều kiện kinh tế, các KCN phải nằm trong khu vực có chính sách ưu tiên của 

Nhà nước, đặc biệt là trong các khu vực làm đòn bẩy phát triển kinh tế của cả nước. 

Những khu vực này có thể được Nhà nước hỗ trợ trong quá trình xây dựng cơ sở hạ 

tầng, các công trình phục vụ chung nhưng có lợi cho cả KCN như: nâng cấp sân bay, 

mở rộng cảng biển, cải tạo và nâng cấp đường bộ, đường sắt...và được các Bộ, các 

ngành tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ trong việc xây dựng các công trình cung cấp 

điện, nước, thông tin liên lạc... Không phải tự nhiên mà các địa phương như Tp. HCM, 

Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu lại thu hút được số lượng lớn các nhà đầu tư về đây, 

chính cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội thuận lợi của các địa phương này là một trong những 

lý do cơ bản hấp dẫn các nhà đầu tư.  

KCN là nơi không có dân cư sinh sống. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của các 

khu đô thị, các thành phố lân cận, nơi cung cấp đủ nguồn lao động về số lượng và chất 

lượng. Người lao động phải có đủ trình độ cần thiết để tiếp thu công nghệ, kỹ thuật hiện 

đại. Đây là yếu tố hỗ trợ rất hiệu quả cho hoạt động của KCN. 

Đối với các nhà đầu tư, vấn đề cũng rất được quan tâm là nguồn nguyên liệu sẵn 

có ở địa phương có đủ cung cấp thường xuyên cho các doanh nghiệp, địa chất khu vực 

KCN phải đảm bảo khả năng để xây dựng các xí nghiệp, các công trình phục vụ sản 

xuất công nghiệp.  

1.3.1.4. Vấn đề giải phóng mặt bằng và giá thuê đất 

Một yếu tố nữa cũng có ảnh hưởng là trong việc giải phóng mặt bằng quy hoạch 

ngoài việc cần giải phóng nhanh mặt bằng mà cần phải lưu ý đến khả năng đền bù 

không quá cao để tránh việc đẩy giá đất lên cao làm kém đi tính hấp dẫn đối với nhà 

đầu tư. 
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Giá thuê đất phải được cân đối với khung giá đất ở các địa phương lân cận và của 

khu vực sao cho thật sự hợp lý, có sức cạnh tranh cao. Phải có những ưu đãi cần thiết để 

thu hút những mặt hàng có hàm lượng chất xám, sức cạnh tranh cao, tiềm năng lớn, nếu 

cần thiết có thể giảm, miễn tiền thuê đất trong một số năm. 

1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng khai thác các KCN 

1.3.2.1. Tỉ lệ diện tích được lấp đầy  

Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả khai thác về việc sử dụng mặt bằng các KCN 

Diện tích đã cho thuê
% Diện tích lấp đầy =

Tổng diện tích KCN 
*100% 

Chỉ tiêu này được đưa ra nhằm  xác định tính hiệu quả của việc khai thác và sử 

dụng đất có ích trên tổng diện tích đất được cấp phép theo dự án của KCN. Đồng thời 

qua đó có thể so sánh được thành công trong việc khai thác sử dụng diện tích đất giữa 

các KCN với nhau. 

1.3.2.2. Số dự án đầu tư, tổng số vốn đầu tư 

Chỉ tiêu số dự án đầu tư chỉ ra số dự án được đầu tư vào từng KCN và khả năng 

thu hút các nhà đầu tư đồng thời nó còn dùng để so sánh hiệu quả khai thác giữa các 

KCN với nhau. Bên cạnh đó, chỉ tiêu tổng số vốn đầu tư dùng để xác định tổng số vốn 

đã được các nhà đầu tư cho từng KCN đồng thời qua đó cũng so sánh được hiệu quả thu 

hút vốn đầu tư giữa các KCN với nhau. 

1.3.2.3.  Tỉ lệ vốn đầu tư trên một đơn vị diện tích đất KCN 

Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng) 
Tỉ lệ VĐT (tỷ ®ång/ha) = 

Tổng diện tích KCN (ha) 

Chỉ tiêu này được dùng để đánh giá, so sánh hiệu quả thu hút vốn đầu tư trên 

một đơn vị diện tích giữa các KCN với nhau để từ đó chúng ta có thể đánh giá được tính 

hấp dẫn thu hút vốn của các KCN một cách chính xác hơn. 

1.3.2.4. Số lao động 

Chỉ tiêu này dùng để đánh giá khả năng thu hút lao động và giải quyết việc làm 

giữa các KCN về số lượng lao động làm việc tại KCN. Qua chỉ tiêu này, chúng ta có thể 
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thấy được lợi ích của việc xây dựng các KCN trong việc giải quyết tình trạng thất 

nghiệp và lao động dôi dư ở các địa phương có KCN, góp phần xóa đói giảm nghèo. 

1.3.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của các KCN 

- Về kinh tế – tài chính: chỉ tiêu này đánh giá mức đóng góp của các KCN cho 

xuất khẩu, các khoản nộp vào ngân sách. Chỉ tiêu này đánh giá khả năng và năng lực 

đóng góp của KCN vào việc tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng GDP. Qua chỉ tiêu này 

chúng ta có thể thấy được ảnh hưởng của KCN đối với việc tăng trưởng GDP và tăng 

trưởng kinh tế, từ đó có cách nhìn nhận đúng trong việc cần thiết phải đẩy nhanh quá 

trình xây dựng và khai thác sử dụng các KCN. 

   - Về xã hội: chỉ tiêu này cho biết, ngoài khả năng giải quyết việc làm thì những 

vấn đề về xã hội, môi trường sống, sinh hoạt, giải trí...  

 - Về công nghệ – môi trường: chỉ tiêu này cho biết các KCN được quy hoạch ra 

sao, trình độ công nghệ hiện đại đến đâu, thiết kế hệ thống xử lý nước thải như thế nào.  

 - Về cơ chế tổ chức quản lý: chỉ tiêu này đánh giá quyết tâm của các địa phương 

có KCN trong việc đổi mới cơ chế quản lý sao cho đạt hiệu quả nhất, hấp dẫn nhất cho 

nhà đầu tư. 
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Tóm tắt chương 1 

 Hơn nửa thế kỷ, nhiều nước trên Thế giới đã áp dụng nhiều mô hình kinh tế 

dạng KCN, KCX, Khu kinh tế tự do,... Trong giai đoạn đầu, mô hình kinh tế này giới 

hạn trong một khu vực được xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các doanh nghiệp đầu tư 

chủ yếu để gia công sản xuất hàng xuất khẩu, với cơ chế quản lý và các chính sách 

khuyến khích áp dụng đặc biệt khác với các doanh nghiệp bên ngoài. Quá trình hoạt 

động, theo thời gian mô hình này biến đổi, các doanh nghiệp không chỉ sản xuất gia 

công hàng xuất khẩu, mà hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất ra còn được tiêu thụ ở thị 

trường của nước sở tại. KCN được xem như một công cụ của chính sách kinh tế đối 

ngoại, một cửa ngõ thu hút và ưu đãi của doanh nghiệp nước ngoài đến đây đầu tư sản 

xuất kinh doanh.   

 Một số nước Châu á thành công trong xây dựng KCN đóng góp vào sự phát 

triển kinh tế quốc dân như: Đài Loan,Thái Lan... Nhiều yếu tố có tác động ảnh hưởng 

đến sự thành công của KCN, có yếu tố mang tính quyết định và thay đổi theo thời gian. 

Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, bộ phận sản phẩm được sản 

xuất tách rời ở các địa điểm, quốc gia khác nhau, do đó vị trí, địa điểm xây dựng KCN 

bớt quan trọng hơn. Hai yếu tố hiện đang chi phối đến sự thành công của KCN là vai 

trò các chính sách khuyến khích của Chính phủ và nguồn nhân lực của nước sở tại. 

ở Việt Nam, tuy mới có 15 năm xây dựng và phát triển, loại hình KCN đã có 

những thành công nhất định.  Sự thành công này được đánh giá qua các chỉ tiêu: tỷ lệ 

diện tích lấp đầy, quy mô dự án đầu tư, số lao động và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả 

như xuất khẩu, nộp ngân sách� ảnh hưởng đến việc hình thành các KCN có các yếu tố: 

vị trí địa lý, cơ chế chính sách, cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng.  
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chương 2 

Thực trạng phát triển và vai trò của các kCN vùng kTTĐPN  

 

2.1. Tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam  

Theo Quyết định số 44/1998/QĐ-Ttg, ngày 23 tháng 2 năm 1998 về phê duyệt 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010, vùng KTTĐPN là một 

tổng thể không gian kinh tế thống nhất gồm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng 

Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương. Quyết định 146/QĐ-TTg về phương hướng chủ 

yếu phát triển KT - XH của vùng KTTĐPN đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020, ban 

hành ngày 13/08/2004 mở rộng vùng KTTĐPN thêm các tỉnh: Long An, Tây Ninh, 

Bình Phước. Gần đây nhất, Công văn số 4973/VPCP-ĐP ngày 03/9/2005 của Văn 

phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ bổ sung tỉnh Tiền Giang 

vào Vùng KTTĐPN. Như vậy, hiện nay Vùng KTTĐPN gồm: Tp.HCM và các tỉnh: 

Đồng Nai, Bà Rịa  Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Bình Phước và Tiền 

Giang. 

Diện tích tự nhiên toàn Vùng khoảng 30.000 Km2, bằng 9,24% diện tích tự 

nhiên của cả nước. Dân số năm 2005 khoảng 14,8 triệu người, bằng 17,8% dân số cả 

nước. Tỷ lệ đô thị hóa của Vùng đạt 47,6% và bằng 1,78 lần trung bình của cả nước. 

    2.1.1. Những kết quả đạt được 

Vùng KTTĐPN bao gồm Tp. HCM và 7 tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, 

Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang với bán kính khoảng 70km 

từ tâm Tp. HCM. Vùng KTTĐPN nằm trên trục giao thông quan trọng của cả nước, khu 

vực và quốc tế về đường biển có cụm cảng số 5 (Cái Mép, Thị Vải�), về đường hàng 

không có sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, trong tương lai gần sân bay quốc tế Long 

Thành có quy mô lớn trong khu vực Đông Nam á, về đường bộ có trục đường Xuyên ¸ 

chạy qua, là đầu mối giao thông, và giao lưu lớn của cả nước.  
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Trong giai đoạn vừa qua, Vùng KTTĐPN đã có bước phát triển nhanh, tốc độ 

tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2001-2005 của vùng cao gấp hơn 1,15 lần so với 

mức bình quân chung của cả nước. GDP bình quân đầu người cao gấp 2,4 lần so với 

trung bình của cả nước. GDP toàn Vùng chiếm 1/3 GDP cả nước. Cơ cấu kinh tế 

chuyển dịch khá nhanh theo hướng phi nông nghiệp và sản xuất hàng hóa xuất khẩu. 

Năm 2005, tỷ trọng ngành nông nghiệp và thủy sản chỉ còn chiếm 7,6%, dịch vụ chiếm 

34,8%, công nghiệp và xây dựng đã giữ vị trí chủ chốt với 57,6%. 

Kim ngạch xuất khẩu của toàn Vùng tăng bình quân 21,4%. Giai đoạn 2001-

2005, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn Vùng đạt trên 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của 

cả nước. Năm 2005, giá trị xuất khẩu đạt xấp xỉ 25 tỷ USD, chiếm 75% kim ngạch xuất 

khẩu của cả nước. 

Môi trường đầu tư được các tỉnh, thành phố tích cực cải thiện nên giai đoạn 

2001-2005 toàn Vùng thu hút trên 50% vốn đầu tư nước ngoài của cả nước. 

Công nghiệp toàn Vùng phát tiển nhanh nhờ vào hoạt động có hiệu quả của các 

KCN, KCX. Hiện nay, toàn Vùng đã có 45 KCN, KCX đi vào hoạt động, với tỷ lệ lấp 

đầy gần 67,5%, thu hút 1420 dự án đầu tư nước ngoài và trên 800 dự án trong nước. 

Công nghiệp khai thác và chế biến dầu và sản phẩm khí là thế mạnh của Vùng và đã 

đóng góp một tỷ lệ lớn trong GDP cho toàn Vùng cũng như cả nước. 

Bảng 2.1 Giá trị sản xuất công nghiệp Vùng KTTĐPN 2001-2005  
(Đơn vị: tỷ đồng, giá 1994) 

Địa phương 2000 2005 Tăng trưởng 2001-2005 (%) 
Bà Rịa – Vũng Tàu 29.063 49.101 10,6 
Bình Dương 9.282 42.398 35,5 
Bình Phước 497 1.691 27,7 
Đồng Nai 17.949 42.474 18,8 
Tp. Hồ Chí Minh 57599 110.901 14,0 
Long An 2.689 6.653 19,8 
Tây Ninh 1.577 3.862 19,6 
Tiền Giang 1.178 2.890 19,7 
Toàn vùng 120.375 259.971 16,6 
Cả nước 198.326 416.552 16,0 
Nguồn: Vụ Quản lý KCN, KCX -Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
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2.1.2. Một số mô hình thành công  

2.1.2.1. KCX  Tân Thuận Tp. HCM 

 KCX Tân Thuận với diện tích 300 ha, tổng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng là 89 triệu 

USD sau 15 năm xây dựng, phát triển có mức tăng trưởng cao và toàn diện từ kim 

ngạch xuất khẩu đến mở rộng, ổn định thị trường, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn 

quốc tế. Cơ cấu đầu tư đang chuyển từ công nghệ thâm dụng lao động sang công 

nghiệp có hàm lượng vốn và kỹ thuật cao. Đây thực sự là mô hình kinh tế hướng ngoại 

rất thành công ở Việt Nam. Nó có sức lan tỏa mạnh mẽ, sức lan tỏa không chỉ là sự 

nhân ra nhanh chóng mô hình KCX mà nó còn góp phần hình thành các dự án mới khơi 

dậy tiềm năng phát triển của các khu vực lân cận. Những thành công của KCX Tân 

Thuận có thể tóm lược là: 

- KCX Tân Thuận là một mô hình trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ 

và ngày càng hoàn thiện, góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng của địa phương. 

Mặc dù là KCX đầu tiên được thành lập, nhưng đến nay, cơ sở hạ tầng của KCX Tân 

Thuận vần là một trong các KCN, KCX có cơ sở hạ tầng đồng bộ và hoàn thiện nhất 

nước. Toàn bộ 300 ha đất đã được san lấp và có tường rào bao quanh, hệ thống giao 

thông trong khu gồm 22km đường tráng nhựa với hệ thống thoát nước, hệ thống thu 

gom nước thải, hệ thống cấp nước, cấp điện và hệ thống cây xanh, thảm hoa đi kèm. 

Các công trình hỗ trợ như nhà máy xử lý nước thải, khu phân loại và vận chuyển rác, 

nhà máy xử lý nước dự phòng�phòng khám đa khoa với các trang thiết bị hiện đại, 

công viên văn hóa, khu thể thao cho công nhân, khu kỹ túc xá nữ�đạt tiêu chuẩn. 

- KCX Tân Thuận là mô hình kinh tế có sức tích tụ tập trung vốn cao và hoạt 

động hiệu quả. Mặc dù đến cuối năm 2005, chỉ có 108/158 xí nghiệp đi vào hoạt động, 

nhưng KCX Tân Thuận đã tạo ra kim ngạch xuất khẩu lớn đạt 879 triệu USD năm 

2004, đạt trên 1,1 tỷ USD năm 2005. 

- KCX Tân Thuận là nơi tiếp nhận công nghệ mới, tập trung những ngành nghề 

mới góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Tp. HCM theo hướng CNH, HĐH. Từ khi 

thành lập, KCX Tân Thuận đã thu hút các ngành công nghiệp chủ yếu sau: điện và điện 
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tử, cơ khí chính xác (33%), dệt sợi may mặc (30%), nhựa (8%), thực phẩm chế biến 

(5%)�Trình độ công nghệ các doanh nghiệp đều thuộc loại tiên tiến, sản phẩm có khả 

năng cạnh tranh, hiện sản phẩm của KCX Tân Thuận đã được xuất khẩu sang 43 nước 

và vùng lãnh thổ. 

- KCX Tân Thuận là mô hình của sự phát triển bền vững các KCN, KCX ở Việt 

Nam. Ngay từ những năm đầu xây dựng và phát triển, KCX Tân Thuận rất quan tâm 

đến việc trồng cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái. Trạm tập trung rác thải công 

nghiệp và chất thải rắn được đầu tư xây dựng kết hợp với Công ty môi trường đô thị Tp. 

HCM vận chuyển, xử lý đúng theo quy định. KCX Tân Thuận luôn nâng cao các dịch 

vụ phúc lợi cho công nhân, nhà văn hóa, phòng khám đa khoa, khu vui chơi thể thao, ký 

túc xá, được quan tâm và nâng cấp thường xuyên. Đời sống vật chất, văn hóa của công 

nhân được nâng cao cùng với mức thu nhập, tiền thưởng giúp đời sống công nhân ổn 

định.  

2.1.2.2. KCN Việt Nam- Singapore, Bình Dương (VSIP) 

VSIP được khởi công xây dựng năm 1996 tại Thuận An, Bình Dương với quy mô 

500 ha, tổng vốn đầu tư xây dựng qua 3 giai đoạn xấp xỉ 140 triệu USD. Từ khi khởi 

công xây dựng đến nay VSIP đã trở thành một trong những KCN dẫn đầu trong cả nước 

về việc thu hút đầu tư nước ngoài, mặc dù trong quá trình phát triển KCN, chịu ảnh 

hưởng không nhỏ bởi cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ của châu ¸. 

Tuy nhiên, được xem là biểu tượng của hữu nghị và hợp tác, VSIP nhận được sự 

hỗ trợ đặc biệt từ Chính phủ Việt Nam. Lợi thế cạnh tranh của VSIP là được thành lập 

Ban quản lý riêng, Ban quản lý có thể tư vấn cho các nhà đầu tư, thẩm định dự án, cấp 

giấy phép cho dự án đầu tư đến 40 triệu USD cũng như cấp giấy phép xuất nhập 

khẩu�Đồng thời, Chính phủ cũng cho phép thành lập Hải quan VSIP để tiến hành các 

thủ tục hải quan, giúp các nhà đầu tư rút ngắn được nhiều thời gian� Đây là cơ chế 

“một cửa” có hiệu quả và thuận lợi nhất cho khách hàng với phong cách hiện đại theo 

tiêu chuẩn quốc tế. 
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Vấn đề nhân lực cho VSIP cũng được hai Chính phủ quan tâm: Trung tâm đào 

tạo kỹ thuật Việt Nam – Singapore được thành lập và quản lý bởi các cơ quan của Việt 

Nam, Singapore và VSIP. Với năng lực đào tạo và cung ứng 500 công nhân có tay nghề 

hàng năm với đủ các chuyên ngành để cung ứng cho các khách hàng của VSIP nên 

doanh nghiệp đầu tư vào VSIP rất an tâm về nguồn nhân lực với tay nghề bảo đảm. 

Với những ưu đãi có được trong 10 năm qua, đến nay VSIP thu hút được 230 nhà 

sản xuất từ 22 quốc gia, trong đó 172 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng số vốn 

đầu tư hơn 1,4 tỷ USD, đã cho thuê được 80% tổng diện tích, ước tính 40.000 người lao 

động Việt Nam đang làm việc tại đây. 

Sự thành công của VSIP là nền tảng cho sự phát triển của VSIP II. VSIP II có 

diện tích xây dựng 345 ha với kết cấu hạ tầng hiện đại và hoàn chỉnh giống như VSIP. 

Tuy VSIP II mới được xây dựng tròn một năm nhưng đã thu hút 28 nhà đầu tư đến từ 10 

quốc gia và đăng ký đến 45% diện tích đất công nghiệp của KCN này. 

10 năm thành lập và phát triển VSIP đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể góp 

phần quan trọng cho các KCN, KCX Vùng KTTĐPN thực hiện sứ mệnh là mũi nhọn 

kinh tế hội nhập.  

2.2. Khái quát tình hình phát triển các KCN tại Vùng KTTĐPN đến tháng 6/2006 

2.2.1. Kết quả phát triển các KCN của  Vùng KTTĐPN đến tháng 6/2006 

2.2.1.1. Số lượng và quy mô các KCN ở các địa phương Vùng KTTĐPN  

Hầu hết các KCN ở Vùng KTTĐPN ra đời đã gặp ngay cơn khủng hoảng kinh tế 

trầm trọng của khu vực, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam từ 1998 giảm sút liên tục. Nhờ 

các công ty phát triển hạ tầng kiên trì vận động đầu tư nước ngoài và áp dụng nhiều 

cách làm sáng tạo để vận động đầu tư vốn trong nước nên hầu hết các KCN đã triển 

khai giải toả mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng thu hút được các nhà đầu tư.  

Tính đến cuối tháng 6/2006, Vùng KTTĐPN có 45 KCN, KCX đã hoàn thành 

xây dựng cơ bản và đi vào vận hành với tổng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng khoảng 425 triệu 

USD và 12.824 tỷ đồng, vốn thực hiện đạt khoảng 242 triệu USD và trên 5,7 nghìn tỷ 

đồng; 21 KCN, KCX còn lại đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây 
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dựng cơ bản. Nhìn chung, các KCN triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng khá nhanh, các 

KCN hiện đang xây dựng cơ bản chủ yếu được thành lập trong 3 năm trở lại đây. Một 

số KCN có hệ thống cơ sở hạ tầng triển khai nhanh và đồng bộ phải kể đến như KCN 

Biên Hòa do Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (Sonadezi) làm chủ đầu tư, KCN Tân 

Tạo do Công ty cổ phần KCN Tân Tạo làm chủ đầu tư.  

Biểu đồ 2.1: Số lượng các KCN thành lập ở Vùng KTTĐPN những năm qua   

1 1

0

1

4

10

13

4

1 1

2

5

9

7

6

1

0

2

4

6

8

10

12

14

Số lượng

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Năm

SỐ LƯỢNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH LẬP

Năm

 

Nguồn: Vụ Quản lý KCN, KCX -Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Nhìn chung các KCN ở các địa phương Vùng KTTĐPN trong thời gian qua phát 

triển tương đối thành công, nhưng bên cạnh đó còn tồn tại nhiều mặt chưa làm được, 

điều này được thể hiện ở một số các chỉ tiêu sau: 

2.2.1.2. Tỷ lệ lấp đầy 

Trong thời gian qua, Ban Quản lý các KCN, KCX và chính quyền địa phương tại 

Vùng KTTĐPN đã thực hiện nhiều biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

tiến hành xúc tiến vận động đầu tư có hiệu quả. Các KCN Vùng KTTĐPN đạt tỷ lệ lấp 

đầy tương đối cao so với mặt bằng chung của cả nước, bình quân cho tất cả các khu đạt 

khoảng 53,9%, đặc biệt, một số KCN đã lấp đầy 100% như Biên Hòa II, Hố Nai, Tam 

Phước, Nhơn Trạch II (Đồng Nai), Việt Hương (Bình Dương), Linh Trung I, Bình 
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Chiểu, Lê Minh Xuân, Tân Bình, Vĩnh Lộc, Cát Lái II (Tp. HCM)� riêng các KCN đã 

vận hành đạt tỷ lệ 71,2%, xấp xỉ tỷ lệ lấp đầy các KCN đã vận hành của cả nước. Hiệu 

quả sử dụng đất tại các KCN Vùng KTTĐPN khá cao, bình quân 1 ha đất công nghiệp 

đã cho thuê thu hút được 3,07 triệu USD, cao hơn mức trung bình của cả nước (2,7 triệu 

USD/ha). Tuy nhiên, đây chưa thể coi là một kết quả khả quan. Bởi lẽ tỉ lệ diện tích 

được lấp đầy ở các KCN là không đồng đều giữa các khu và giữa các địa phương.  

Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ lấp đầy của các KCN Vùng KTTĐPN  
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Nguồn: Vụ Quản lý KCN, KCX -Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

2.2.1.3. Số dự án đầu tư, quy mô dự án đầu tư 

Các KCN của Vùng KTTĐPN có số dự án đầu tư dẫn đầu cả nước, điều này 

phần nào thể hiện sự hấp dẫn của các KCN Vùng KTTĐPN đối với các nhà đầu tư.   

Mặc dù gặp phải khó khăn do bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu 

¸, nhưng với nỗ lực của các địa phương với những ưu đãi về thuế, về thủ tục cùng với 

sự cố gắng của các đơn vị xúc tiến đầu tư, đến 30/6/2006, các KCN Vùng KTTĐPN đã 

thu hút được 1758 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 13.786 triệu 

USD (thực hiện là 8.272 triệu USD)  và 1175 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng 

ký là 64.490 tỷ đồng (thực hiện 47.986 tỷ đồng).  
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Về diện tích, KCN Vùng KTTĐPN đạt 252,3 ha/KCN, cao hơn so với quy mô 

trung bình các KCN cả nước (210,5 ha/KCN). Nhìn chung, các dự án đầu tư vào các 

KCN của các địa phương Vùng KTTĐPN tuy trung bình là lớn nhưng phân bố không 

đồng đều giữa các KCN, bên cạnh những khu có quy mô dự án lớn, đại đa số các KCN 

có quy mô dự án nhỏ. 

2.2.1.4. Tỉ lệ vốn đầu tư trên một đơn vị diện tích đất KCN 

Trung bình vốn đầu tư trên một đơn vị diện tích đất KCN của các KCN trong 

vùng bình quân đạt 8,54 tỷ đồng/ha, đây là một tỷ lệ không lớn. Chứng tỏ diện tích đất 

trong các KCN của các địa phương chưa được tận dụng triệt để, còn rất nhiều đất trong 

KCN chưa được sử dụng cho đầu tư. Tuy nhiên, bên cạnh đó có những dấu hiệu đáng 

mừng, là KCN Bình Chiểu Tp.HCM đạt chỉ tiêu vốn đầu tư trên một đơn vị diện tích đất 

KCN là 48,15 tỷ đồng/ha, đây là con số đáng mừng,  ngoài ra KCN Vĩnh Lộc và KCN 

Lê Minh Xuân cũng đạt tỷ lệ khá lớn là 13,7 tỷ đồng/ha và 13,15 tỷ đồng/ha, như vậy 

đất trong các KCN này đã được tận dụng khá tốt cho đầu tư.   

2.2.1.5.  Số lao động Việt Nam làm việc tại các KCN 

Đến nay, các KCN tại Vùng KTTĐPN đã thu hút được trên 543 nghìn lao động 

trực tiếp, chiếm tới 62,8% tổng số lao động trực tiếp trong các KCN trên cả nước góp 

phần không nhỏ trong việc giải quyết tình trạng thất nghiệp không chỉ của cả vùng mà 

rộng hơn là cả nước. Phát triển các KCN tại Vùng KTTĐPN đã góp phần hình thành và 

phát triển mạnh mẽ thị trường lao động, nhất là thị trường lao động trình độ cao ở nước 

ta. Nhiều doanh nghiệp KCN có mô hình tổ chức và quản lý nhân lực tiên tiến. Đây là 

môi trường tốt để đào tạo, chuyển giao khoa học quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý 

doanh nghiệp của Việt Nam. 

 Trong 15 năm qua các KCN ở các địa phương Vùng KTTĐPN đã đạt được 

những thành tựu đáng mừng trong quá trình phát triển, đóng góp không nhỏ vào sự phát 

triển kinh tế- xã hội của cả vùng. Song bên cạnh đó, quá trình phát triển các KCN của 

của Vùng KTTĐPN vẫn còn những tồn tại lớn, không những không khai thác hết khả 
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năng của các KCN, mà còn có những tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội 

của vùng và cả nước. 

2.2.1.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của các KCN 

Trong giai đoạn vừa qua, Vùng KTTĐPN đã có bước phát triển nhanh, tốc độ 

tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2001-2005 của vùng cao gấp hơn 1,15 lần so với 

mức bình quân chung của cả nước. GDP bình quân đầu người cao gấp 2,4 lần so với 

trung bình của cả nước. GDP toàn Vùng chiếm 1/3 GDP cả nước. Cơ cấu kinh tế 

chuyển dịch khá nhanh theo hướng phi nông nghiệp và sản xuất hàng hóa xuất khẩu. 

Năm 2005, tỷ trọng ngành nông nghiệp và thủy sản chỉ còn chiếm 7,6%. 

Kim ngạch xuất khẩu của toàn Vùng tăng bình quân 21,4%. Giai đoạn 2001-

2005, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn Vùng đạt trên 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của 

cả nước. Năm 2005, giá trị xuất khẩu đạt xấp xỉ 25 tỷ USD, chiếm 75% kim ngạch xuất 

khẩu của cả nước. 

Ngành được các doanh nghiệp đầu tư ở Vùng KTTĐPN vẫn chủ yếu tập trung ở 

các ngành thâm dụng lao động, công nghệ ở mức trung bình và hầu hết những nguyên 

liệu chính đều phải nhập ngoại, điều này đặt ra cho các địa phương khi tiếp nhận các dự 

án đầu tư cần xem xét, chọn lựa. Ngoài sự cần thiết phải lấp đầy, không để lãng phí 

từng mét vuông đất đã được quy hoạch, đầu tư phát triển KCN thì yếu tố hiệu quả đã 

đến lúc phải được đặt lên trên.  

2.2.2. Sự liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong Vùng 

2.2.2.1.Những mặt được 

 Nhìn chung, các tỉnh thống nhất các lĩnh vực chủ yếu cần liên kết hợp tác bao 

gồm: kết nối liên tỉnh giao thông; bảo vệ môi trường nước, lưu vực sông Đồng Nai và 

sông Sài Gòn; xử lý chất thải rắn (nhất là chất thải độc hại); liên kết đầu tư phát triển 

sản xuất, xúc tiến đầu tư. 

Các tỉnh phối kết hợp phát triển đường vành đai của Tp. HCM, đường kết nối 

Thủ Dầu Một với Biên Hòa, đường kết nối Bình Phước với đường 51 qua địa phận tỉnh 

Đồng Nai� 
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Tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu cùng nghiên cứu, đề xuất xây dựng tuyến 

giao thông ven biển, cung cấp nước. 

Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Tây Ninh, Long An nghiên cứu xây 

dựng khu đô thị mới, tổng hợp, hiện đại ở phía Tây Bắc Thành phố. 

2.2.2.2. Mặt hạn chế 

Bên cạnh những việc đã làm được, trong lĩnh vực liên kết giữa các tỉnh trong 

Vùng KTTĐPN còn bộc lộ một số hạn chế và điểm yếu, cụ thể là: 

Việc phát triển các trường Đại học, các trung tâm đào tạo, cơ sở dạy nghề chưa 

có sự liên kết chặt chẽ, nên kết quả đầu ra trùng lặp và chất lượng chưa thật tốt. 

Vấn đề liên kết giữa các tỉnh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nước, xử lý chất 

thải, trên thực tế chưa được triển khai. 

Một số chính sách mà các địa phương ban hành chưa đảm bảo sự thống nhất cần 

thiết. Rõ nhất là chính sách đền bù khác nhau giữa Tp. HCM và những tỉnh kề cận 

Thành phố, gây tâm lý không tốt cho nhân dân các tỉnh xung quanh. 

Nhìn chung, các địa phương chưa chủ động phối hợp, kết hợp với nhau để giải 

quyết những vấn đề vướng mắc hoặc cần thống nhất mà còn chờ đợi vào sự điều phối 

của Ban Chỉ đạo.  

Vấn đề xác định các nội dung cần phối hợp và cơ chế phối hợp nhằm phát huy 

cao nhất lợi thế của mỗi nơi, tạo điều kiện để hình thành cơ cấu kinh tế Vùng, phù hợp 

với vai trò động lực của Vùng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

đặc đặt ra cấp bách hơn lúc nào hết. Trước mắt cũng như dài hạn vai trò trung tâm công 

nghiệp chủ lực của cả nước của Vùng KTTĐPN là không thay đổi. Do đó, cần điều 

chỉnh lại hướng phân bố công nghiệp trên địa bàn toàn vùng trên cơ sở khai thác nguồn 

tài nguyên và dư địa của các tỉnh chưa phát triển (có mật độ sản xuất công nghiệp tập 

trung chưa cao, môi trường thiên nhiên chưa bị hủy hoại) - Bình Phước, Tây Ninh, Long 

An, Tiền Giang – phù hợp với đặc điểm của từng lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Các 

chính sách, cơ chế phối hợp cần đặt trên quan điểm của Vùng chứ không phải của riêng 

tỉnh, thành phố nào. 
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2.3. Kinh nghiệm của các địa phương Vùng KTTĐPN về phát triển các KCN 

2.3.1. Các KCN Tp. Hồ Chí Minh 

2.3.1.1. Những thành tựu hoạt động của các KCN Tp. Hồ Chí Minh 

 Qua 15 năm hình thành và hoạt động, Tp. Hồ Chí Minh đã có 15 KCX, KCN 

được thành lập thu hút được 1098 dự án, tổng vốn đầu tư là trên 3 tỷ USD với 828 

doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất, giải quyết việc làm cho 188.057 lao động, 

kim ngạch xuất khẩu do các doanh nghiệp tạo ra đạt trên 8 tỷ USD. Trong tháng 9 năm 

2006, Tổng cục Hải quan đã thống kê danh sách 85 doanh nghiệp có giá trị xuất nhập 

khẩu lớn nhất trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, 14 doanh nghiệp đang hoạt động tại 

các KCX, KCN Tp. HCM, đó là các doanh nghiệp: 

Bảng 2.2: Các doanh nghiệp có giá trị XNK lớn trong 6 tháng đầu năm 2006 

TT Tên Doanh nghiệp KCX/KCN Giá trị XNK 

(1.000 USD) 

1 Cty TNHH Furukawa Automotive Part VN Tân Thuận 83.261 

2 Cty TNHH Nidec Tosok VN Tân Thuận 59.483 

3 Cty TNHH Nidec Copal VN Tân Thuận 23.588 

4 Cty TNHH Nissei Electric VN Linh Trung I 48.638 

5 Cty TNHH Nissey VN Tân Thuận 20.253 

6 Cty TNHH Nobland VN Tân Thới Hiệp 22.549 

7 Cty TNHH Always Tân Thuận 42.786 

8 Cty TNHH Freetrend Industrial A VN Linh Trung I 18.344 

9 Cty TNHH Freetrend Industrial  VN Linh Trung I 50.839 

10 Cty TNHH Hansae VN Tây Bắc Củ chi 48.376 

11 Cty TNHH Proceeding Tân Thuận 19.468 

12 Cty TNHH Upgain Manufacture Linh Trung I 17.844 

13 Cty TNHH Saigon Precision Linh Trung I 13.571 

14 Cty TNHH Koda International Tân Tạo 12.152 

(nguồn: HEPZA) 
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Hiện tại đã có 11 KCN cho thuê hết đất hoặc đạt tỷ lệ lấp đầy 80- 90%; tỷ lệ lấp 

đầy bình quân các KCN ở Tp. Hồ Chí Minh là 81,97%. 

Bảng 2.3: Kết quả kinh doanh 2001-2005 của các KCN Tp. HCM 

TT Chỉ tiêu ĐVT Đến 
2001 

2002 2003 2004 2005 

1 Vốn đầu tư thu hút 
luỹ kế  

Tr. USD 327,40 365,09 376,39 472,39 354,06

2 Xuất khẩu Tr. USD 812,34 943,87 1.154,45 1.644,00 1.199,98

3 Nhập khẩu Tr.USD 651,79 900,00 1.120,73 1.365,00 1603,00

4 Nộp ngân sách  Tr. VND 148,74 150,15 241,87 303,22 530,00

5 Lao động thu hút  người 93.627 108.384 132.997 145.696 188.761

(nguồn: HEPZA) 

Biểu đồ 2.3: Cơ cấu vốn đầu tư theo khu vực của các KCN Tp. HCM đến tháng 

6/2006 

CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ THEO KHU VỰC
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6%

Châu Âu
13%
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(nguồn: HEPZA) 
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 2.3.1.2. Phân tích những ưu nhược điểm của sự phát triển các KCN Tp. HCM  đặt 

trong Vùng KTTĐPN   

Thế mạnh 

S1: Tính năng động và tiên phong của lãnh 
đạo Thành phố, 

S2: Chính sách phát triển kinh tế tư nhân, 
thu hút đầu tư đã có truyền thống, 

S3: Có cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao, 

S4: Dịch vụ bưu chính viễn thông, ngân 
hàng đều phát triển 

Điểm yếu 

W1: Giá thuê đất cao, 

W2: Nguồn lao động kỹ thuật còn thiếu 

W3: Nhu cầu nhà ở, các dịch vụ cho công 
nhân các KCN còn thiếu  

Cơ hội 

O1: Thu hút lực lượng lao động rẻ từ các 
tỉnh lân cận; 

O2: Di dời được các KCN ra khỏi các khu 
dân cư; 

O3: Thu hút các dự án có công nghệ tiên 
tiến 

Thách thức 

T1: Nguồn lao động chất lượng cao có thể 
bị thu hút sang các tỉnh khác trong vùng 
có ưu đãi hơn; 

T2: Nguồn đất đai cho phát triển không 
còn nhiều 

Chiến lược phát huy các điểm mạnh để tận dụng các cơ hội 

S1S2S3S4 O1O3 - Di dời các KCN trong thành phố ra ngoại ô và các KCN thích hợp ở 

các tỉnh lân cận 

S1S2S3S4 O3 - Thu hút các doanh nghiệp kỹ thuật cao 

 Chiến lược phát huy các điểm mạnh để hạn chế nguy cơ  

S1S2S4 T1 - Có chính sách ưu đãi hợp lý thu hút nguồn lao động có chất lượng 

S1S2S4 T2 - Chọn lựa kỹ trước khi cấp phép cho các dự án đảm bảo đất phải được sử 

dụng với khả năng sinh lợi cao 

Chiến lược khắc phục điểm yếu để tận dụng các cơ hội 

W1 W3 O2 O3 - Hạn chế các doanh nghiệp thâm dụng lao động 

W2 W3 O1O2 O3 - Có chính sách ưu đãi thu hút lao động chất lượng cao cho các KCN 

kỹ thuật cao  

Chiến lược khắc phục điểm yếu để hạn chế nguy cơ 
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W1 W2 W3 T1 - Tạo điều kiện xây dựng nhà ở thu hút lực lượng lao động có chất lượng 

cao 

W1 W2 W3 T2 - Chú trọng ưu đãi các doanh nghiệp đầu tư vào các KCN chuyên ngành 

kỹ thuật cao  

Những thành tựu trong hình thành, phát triển các KCN, thu hút đầu tư của Tp. 

HCM trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận. Tp. HCM vừa là đầu tàu, vừa là hạt nhân 

phát triển của Vùng và cả nước. Trong thời gian tới, với những lợi thế mà mình có được, 

Tp. HCM tập trung nguồn lực đẩy mạnh thu hút đầu tư vào những ngành công nghiệp 

công nghệ cao. Những tín hiệu khả quan trong thu hút đầu tư vào KCNC của Thành phố 

rất đáng mừng. Tuy nhiên, công việc còn lại rất nhiều, mặc dù có hệ thống giáo dục, 

đào tạo phát triển trong vùng nhưng nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn còn chưa đáp 

ứng được nhu cầu; các ngành dịch vụ nói chung và dịch vụ phục vụ nhu cầu của KCN 

phát triển nhưng giá thành còn cao so với khu vực cũng tạo nên những bất lợi trong thu 

hút đầu tư. Việc Thành phố đặt mục tiêu năm tới tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính 

là tin mừng cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp. Các KCN gây ô nhiễm trong Thành 

phố đang được di dời ra ngoại ô và các tỉnh lân cận, tuy nhiên việc tạo nền móng cho sự 

phát triển bền vững tiếp theo của các doanh nghiệp này cần được chú trọng. Thành phố 

nên có những ưu đãi cần thiết nhằm thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào các dịch vụ phục 

vụ cho nhu cầu của công nhân các KCN.  

2.3.2. Các KCN tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu 

2.3.2.1. Kết quả hoạt động của các KCN tỉnh Bình Dương 

Đến nay Bình Dương đã có hệ thống 15 KCN được cấp giấy phép hoạt động với 

tổng diện tích 2.846ha. Hiện đã có 11 KCN cơ bản hoàn thành công tác đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng đó là các KCN: Sóng Thần I, Sóng Thần II, Việt Hương I, Việt 

Hương II, Đồng An, Bình Đường, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, Mỹ Phước I, 

Mỹ Phước II, Dệt may Bình An. Các KCN còn lại đang trong giai đoạn thực hiện đầu tư 

xây dựng cơ sở hạ tầng. 

Với chủ trương đa dạng hóa các thành phần kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng KCN, Bình Dương có nhiều mô hình xây dựng KCN bao gồm: 6 KCN do các 

doanh nghiệp nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như công ty Thanh Lê, 1 KCN do 
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doanh nghiệp nhà nước liên doanh với tư nhân trong nước đầu tư, 2 KCN  do doanh 

nghiệp tư nhân trong nước đầu tư như KCN Việt Hương, 1 KCN do nhà nước liên 

doanh với nước ngoài đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.  

Với phương châm “trải chiếu hoa” để mời gọi các nhà đầu tư đến nay tỉnh Bình 

Dương tạo được sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư. Các chủ đầu tư vào KCN rất đa 

dạng dưới nhiều hình thức liên doanh giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp 

nước ngoài như KCN Việt Nam-Singapore, công ty trách nhiệm hữu hạn như KCN Việt 

Hương, các KCN còn lại do nhà nước đầu tư xây dựng.  

Nhìn chung các KCN của Bình Dương hoạt động có hiệu quả. Năm 2005, Bình 

Dương tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng trong thu hút đầu tư vào các KCN.   

Bảng 2.4: Kết quả kinh doanh 2001-2005 của các KCN Bình Dương 

TT Chỉ tiêu ĐVT Đến 
2001 

2002 2003 2004 2005 

1 Vốn đầu tư FDI  Tr. USD 120 153 150 223 300 

2 Xuất khẩu Tr. USD 191 248 394 523 747 

3 Nhập khẩu Tr.USD 248 388 420 684 1012 

4 Nộp ngân sách  Tr. USD 10 14 27 28 43,8 

5 Lao động thu hút  Người 5.864 23.314 15.379 20.197 17.000

(nguồn: Ban quản lý các KCN tỉnh Bình Dương) 

Với 15 KCN đã được Chính phủ cho phép thành lập, Bình Dương là một trong 

những tỉnh đạt tỷ lệ lấp đầy KCN cao. Phần lớn các KCN trên địa bàn đã cơ bản hoàn 

thành công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, có diện tích lấp đầy cao như KCN Sóng 

Thần I đạt tỷ lệ 96,6%, Sóng Thần II 89,3%, Đồng An 90,8%, Bình Đường 90,2%, Tân 

Đông Hiệp A 89,3%, Dệt may Bình An 98,9%, đặc biệt KCN Việt Hương đạt tỷ lệ 

103,7%. Tính đến nay các KCN Bình Dương có 673 dự án còn hoạt động, bao gồm 190 

dự án đầu tư trong nước với tổng vốn điều lệ xấp xỉ 100triệu USD và 483 dự án có vốn 

đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký tới 1,35 tỷ USD, giải quyết việc làm cho 

gần 135 nghìn lao động.  

Các KCN tỉnh Bình Dương có được những thành công như vậy là do được sự 

quan tâm đúng mức của chính quyền địa phương trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng 
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ngoài hàng rào, đa dạng hoá các thành phần kinh tế cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng: 

nhà nước, tư nhân, liên doanh, chính điều này khiến cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại 

các KCN này diễn ra nhanh chóng. Đồng thời chú trọng trong việc thu hút vốn vào các 

KCN thông qua việc ban hành danh mục gọi vốn đầu tư nước ngoài, thông qua việc giới 

thiệu tiềm năng của tỉnh trên các lĩnh vực mà các nhà đầu tư quan tâm, UBND tỉnh 

thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo gặp gỡ các nhà đầu tư để xúc tiến gọi thầu. Ban 

hành quy định về trình tự xét duyệt dự án đầu tư theo cơ chế đầu tư một cửa, đã tạo ra 

sức hấp dẫn mạnh mẽ các nhà đầu tư.   

Bài học thành công của Bình Dương là đa dạng hoá các thành phần kinh tế để 

xây dựng cơ sở hạ tầng KCN và rất chú trọng trong việc thu hút vốn đây là việc làm rất 

cần thiết đối với các KCN. Sở dĩ đạt được những kết quả như vậy là do có sự quan tâm 

đúng mức của chính quyền địa phương, coi trọng công tác quy hoạch, định hướng kêu 

gọi đầu tư nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng trong và ngoài hàng rào, đồng thời ban hành các 

danh mục gọi vốn đầu tư nước ngoài. Đây là việc làm rất cần thiết đối với các KCN đòi 

hỏi chính quyền địa phương phải quan tâm. Trong thời gian tới, phát huy những mặt  

mạnh, hạn chế điểm yếu, tận dụng cơ hội vượt qua những thách thức Bình Dương cần 

thận trọng hơn trong công tác tiếp nhận đầu tư, tập trung thu hút những ngành công 

nghiệp có hàm lượng vốn, tri thức công nghệ, tận dụng hữu ích quỹ đất còn lại không 

nhiều của mình; hình thành những KCN chuyên ngành kỹ thuật cao. Chú trọng công tác 

xử lý chất thải; xây dựng thêm nhà chung cư, trung tâm dịch vụ đời sống cho người lao 

động. Tăng cường giáo dục, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật của công nhân, đồng 

thời duy trì sự kiểm tra, thanh tra lao động nhằm đảo bảo quyền lợi, nghĩa vụ của các 

doanh nghiệp. 

2.3.2.2. Kết quả hoạt động của các KCN tỉnh Đồng Nai 

Do những lợi thế về vị trí địa lý và cơ sở hạ tầng, Đồng Nai là một trong những 

tỉnh phát triển mạnh các KCN. Tính đến cuối năm 2005 đã có 18 KCN được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt trong đó 13 KCN đã vận hành và 5 KCN đang trong thời kỳ xây 

dựng cơ bản. Hình thành sau KCX Tân Thuận và một số KCN khác nhưng đến nay 

Đồng Nai được coi là một trong những nơi hấp dẫn nhất thu hút các nhà đầu tư nước 

ngoài hoạt động trong các KCN. Tính đến cuối năm 2005 Đồng Nai đã thu hút được 
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763 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đăng ký 7,56 tỷ USD, trong đó có 

592 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vốn đăng ký là 7,11 tỷ USD (84%); tạo công ăn 

việc làm cho 239.000 lao động (2.900 lao động là người nước ngoài). Đồng Nai là một 

trong những địa phương có khả năng  thu hút đầu tư nước ngoài cao nhất cả nước. 

Bảng 2.5: Kết quả kinh doanh 2001-2005 của các KCN Đồng Nai 

TT Chỉ tiêu ĐVT Đến 
2001 

2002 2003 2004 2005 

1 Vốn đầu tư thu hút 
luỹ kế  

Tr. USD 477 367 625 840 816 

2 Xuất khẩu Tr. USD 1.120 1.175 1.400 1.700 2.100 

3 Nhập khẩu Tr.USD 1.400 1.481 1.800 2.100 2.700 

4 Nộp ngân sách  Tr. VND 101 120 145 155 179 

5 Lao động thu hút  người 20.000 22927 25.839 36.285 30.000

(nguồn:BQL các KCN tỉnh Đồng Nai)) 

Để phát triển bền vững các KCN, trong thời gian tới tỉnh cần coi trọng hơn nữa 

công tác quy hoạch, đặt các KCN của tỉnh trong mối liên hệ với cả Vùng KTTĐPN đặc 

biệt là thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng, tìm cơ chế 

thích hợp để gọi vốn đầu tư để sớm lấp đầy phủ kín KCN. Tuy nhiên, không chỉ chạy 

theo số lượng, lấp đầy diện tích các KCN mà cần chọn lọc những dự án mang lại hiệu 

quả cao. Cùng với việc hình thành các KCN tỉnh cần khẩn trương hỗ trợ xây dựng các 

khu dân cư tập trung, mở rộng đào tạo nghề để phục vụ KCN, xây dựng chế độ quản lý 

hành chính mở cửa, cải tiến thủ tục hải quan, tổ chức các dịch vụ có chất lượng và giá 

cả hợp lý thuận lợi cho việc triển khai sau khi cấp giấy phép. Tận dụng lợi thế về vị trí 

địa lý và hạ tầng đã được đầu tư tương đối tốt, cộng với kinh nghiệm thu hút đầu tư 

trong những năm qua tập trung hình thành các KCN chuyên ngành, kỹ thuật cao. 

2.3.2.3. Kết quả hoạt động của các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 Bà Rịa – Vũng Tàu là địa phương có vị trí địa lý cùng điều kiện tự nhiên thuận 

lợi cho phát triển công nghiệp và các loại hình dịch vụ cảng biển, đóng tàu, du lịch� 

Việc khai thác các tiềm năng, thế mạnh về phát triển công nghiệp chỉ khởi sắc sau khi 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hình thành và phát triển các KCN và hàng loạt các dự án 

thuộc hệ thống cảng nước sâu Thị Vải – Cái Mép. Cho đến nay Bà Rịa – Vũng Tàu 
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có 7 KCN đang hoạt động với tổng diện tích 3.181 ha. Các KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu tuy ra đời muộn hơn so với các KCN trong Vùng KTTĐPN từ 3-5 năm, song nếu 

xét về quy mô diện tích KCN thì Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc nhóm các địa phương dẫn 

đầu cả nước về phát triển KCN. Đến nay, tổng số dự án đầu tư được cấp phép còn hiệu 

lực tại 7 KCN là 108 dự án với tổng số vốn đăng ký là 4,682 tỷ USD, gồm 50 dự án 

FDI, vốn đăng ký 2,3 tỷ USD, 58 dự án trong nước vốn đầu tư quy đổi là 2,382 tỷ USD. 

Tổng diện tích đất đã cho thuê là 849,54 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy là 40,14%. Trong đó, 

KCN Phú Mỹ I và Mỹ Xuân A đã lấp đầy 90% diện tích đất công nghiệp (dự kiến lấp 

đầy 100% vào năm 2007); KCN Đông Xuyên và Mỹ Xuân A2 đã lấp đầy được 70% 

diện tích. Các KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tạo việc làm cho 8.600 lao động Việt 

Nam. 

Bảng 2.6: Tổng hợp một số kết quả hoạt động các KCN tỉnh Bà Rịa � Vũng Tàu  
giai đoạn 2001-2005 

TT Chỉ tiêu ĐVT Đến 
2001 

2002 2003 2004 2005 

1 Số lượng KCN lũy kế KCN 4 5 6 7 8 

2 Số dự án đầu tư lũy kế dự án 46 71 80 90 103 

3 Vốn đầu tư thu hút 
luỹ kế  

Tr. USD 2,267 3,683 3,760 3,890 4,650 

4 Tỉ lệ lấp đầy  % 32.00 33.35 37.41 43.97 47.70 

5 Giá trị sản xuất công 
nghiệp (Giá CĐ 94) 

tỷ đồng 6,228.58 8,949.80 11,396.5
7 

14,884.8
6 

18,971.8
0 

6 Doanh thu Tr. USD 387.22 1,086.80 1,107.96 1,461.81 1,999.45

7 Thuế và các khoản 
nộp ngân sách  

Tr. USD 61.99 70.23 142.58 164.07 182.18

8 Kim ngạch XNK 
Trong đó XK 

Tr. USD 45,9 
0 

240,2 
3,71 

395,91 
12,49 

331,02 
26,13 

472,5 
70,85 

9 Lao động thu hút  người 2,810 1,443 1,947 2,620 6,232 

(Nguồn: BIZA) 

  Ngoài thế mạnh phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ phục vụ công nghiệp 

dầu khí, Bà Rịa-Vũng Tàu còn có thuận lợi là gần nguồn khí đốt, nguyên liệu của nhiều 

ngành công nghiệp khác. Phát triển các KCN ở Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung có nhiều 
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điểm thuận lợi, chính vì thế, lựa chọn đối tác nào, thu hút những ngành công nghiệp 

nào đạt hiệu quả cao nhất phải được sự quan tâm hàng đầu. 

2.3.2.4. Phân tích những ưu nhược điểm của sự phát triển các KCN của Bình 

Dương, Đồng Nai, Bà Rịa � Vũng Tàu  đặt trong Vùng KTTĐPN  

Thế mạnh  

S1:Nhận thức đúng, thống nhất của lãnh 

đạo tỉnh về vai trò quan trọng của KCN 

trong phát triển kinh tế của địa phương; 

S2: Vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống giao 

thông tương đối phát triển; 

S3: Có chính sách thông thoáng; 

S4: Thực hiện tốt cơ chế một cửa, tạo 

thuận lợi thu hút các nhà đầu tư;  

S5: Có cơ sở đào tạo nguồn nhân công có 

chất lượng cho các KCN ; 

S6: Sự thành công của một số KCN trong 

nhóm này; 

S7 : Là các địa phương hấp dẫn đầu tư 

Điểm yếu 

W1: Chất lượng quy hoạch KCN chưa cao; 

W2: Chưa có KCN chuyên ngành; 

W3: Đầu tư các công trình ngoài KCN 

chưa theo kịp sự phát triển; 

W4: Chưa chú trọng chọn lọc các dự án 

đầu tư; 

W5: Các KCN có hệ thống xử lý nước thải 

đồng bộ, triệt để chưa nhiều; 

W6: Hệ thống nhà ở, các dịch vụ phục vụ 

công nhân các KCN còn thiếu, yếu 

W7: Có một số chính sách ưu đãi vượt quá 

quy định tạo sự cạnh tranh chưa lành 

mạnh với các địa phương khác; 

Cơ hội 

O1: Thu hút nguồn nhân công rẻ của các 

địa phương trong và ngoài vùng; 

O2: Có điều kiện chọn lựa các dự án có 

chất lượng;  

O3: Tiếp cận với trình độ khoa học công 

nghệ cao của thế giới qua thu hút đầu tư 

O4: Hiện đại hóa các vùng nông thôn; 

 

Thách thức 

T1: Phát triển công nghiệp kết hợp với bảo 

vệ môi trường; 

T2: Phát triển đồng bộ các khu dân cư, 

công trình công cộng và các dịch vụ phục 

vụ cho sự phát triển của các KCN; 

T3: Quỹ đất dành cho phát triển tiếp các 

KCN còn ít 

T4: Cạnh tranh thu hút đầu tư 
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Chiến lược phát huy các điểm mạnh để tận dụng các cơ hội 

S1S2S3 S4 S5 O1 O2 O3 - Lựa chọn, thành lập các KCN chuyên ngành kỹ thuật cao 

S6S7O4 – Phát triển các vùng nông thôn lân cận các KCN, giảm khoảng cách giàu 

nghèo  

Chiến lược phát huy các điểm mạnh để hạn chế nguy cơ  

S1S2S3 S6 T1 T3 - Kiểm soát chặt chẽ môi trường trong các KCN, việc thành lập mới các 

KCN  

S1S3S4 S5 S6 S7 T2T3 T4  - Nâng cao khả năng cạnh tranh của các KCN 

Chiến lược khắc phục điểm yếu để tận dụng các cơ hội 

W1 W2 W3 W4 W5W6 W7O1O3   - Xây dựng KCN chuyên ngành, chú trọng giải quyết 

nhà ở cho công nhân 

W3 W6 O2O4  - Chú trọng thu hút các dự án sử dung nguồn nguyên liệu nông nghiệp địa 

phương 

Chiến lược khắc phục điểm yếu để hạn chế nguy cơ 

W1 W2 W4 W5 W6 T1 T2 T3  - Chấn chỉnh công tác quy hoạch, cấp phép 

W1 W3 W4 T3  - Đẩy nhanh công tác đền bù giải tỏa 

 2.3.3. Các KCN tỉnh Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Bình Phước 

2.3.3.1. Những thành tựu hoạt động của các KCN nhóm các địa phương này 

So với 4 tỉnh, thành phố đã nêu trên, các địa phương thuộc nhóm này có thể nói 

là mới qua được bước khởi động xây dựng các KCN (tuy cũng đã có một số KCN đi 

vào hoạt động, thậm chí có KCN đã cho thuê hết đất), nhưng còn rất nhiều khó khăn 

trong việc phát triển các KCN. Cho đến nay, Long An đã có 2 KCN đã vận hành (KCN 

Thuận Đạo - Bến Lức đã cho thuê hết 90 ha đất, đạt tỷ lệ lấp đầy 100%) và 4 KCN đang 

trong thời kỳ xây dựng cơ bản tạo việc làm cho hơn 6000 lao động. Dự kiến đến năm 

2020 trên địa bàn toàn tỉnh có 25 KCN với tổng diện tích khoảng 10.000 ha. 

Tiền Giang hiện có KCN Mỹ Tho (đã cho thuê hết 79 ha đất, thu hút 37 dự án, 

trong đó có 9 dự án đầu tư nước ngoài), KCN Tân Hương đang trong giai đoạn giải 
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phóng mặt bằng xây dựng cơ bản nhưng vẫn còn thiếu vốn trong đầu tư xây dựng hạ 

tầng và khu xử lý nước thải của cả 2 KCN này. Dự kiến đến 2015, định hướng đến 2020 

thành lập thêm KCN Tàu thủy Soài Rạp diện tích 290 ha. 

Tây Ninh đã có KCN Trảng Bàng với diện tích 191 ha, trong đó có 135 ha đất 

công nghiệp, đã cho thuê được 95,4 ha, đạt tỷ lệ 70,5%; giải quyết việc làm cho gần 12 

nghìn lao động. Dự kiến đến 2015, định hướng đến 2020 thành lập thêm KCN Trâm 

Vàng với diện tích 375 ha. 

Bình Phước là địa phương khó khăn nhất trong vùng, cũng là địa phương hiện 

chưa có KCN nào hoạt động mà chỉ có 1 KCN đang được xây dựng trên diện tích 115 

ha và hiện đã tạo việc làm cho hơn 200 công nhân. Dự kiến đến 2015, định hướng đến 

2020 thành lập thêm các KCN Nam Đồng Phú, Tân Khai, Minh Hưng, Đồng Xoài, Bắc 

Đồng Phú với tổng diện tích là 2.450 ha. 

2.3.3.2. Phân tích những ưu nhược điểm của sự phát triển các KCN tại 4 địa 

phương khi gia nhập Vùng KTTĐPN  

Thế mạnh  

S1: Vị trí địa lý thuận lợi, là vành đai vòng 

ngoài của Vùng KTTĐPN 

S2: Kinh nghiệm xây dựng vận hành của 

các địa phương khác trong vùng, 

S3: Chính sách ngày một thông thoáng, 

S4: Đất đai còn nhiều, tương đối rẻ 

S5: Nhìn chung, giao thông khá thuận lợi 

như Tây Ninh có đường Xuyên á, mạng 

lưới sông ngòi chằng chịt như Long An, 

Tiền Giang; 

S6: Một số địa phương có cửa khẩu như 

Tây Ninh, Long An, Bình Phước 

Điểm yếu 

W1: Trình độ công nghệ lạc hậu, 

W2: Môi trường đầu tư kém hấp dẫn, 

W3: Cơ cấu kinh tế nông nghiệp còn quá 

lớn, 

W4: Hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém, 

các dịch vụ bưu chính viễn thông, ngân 

hàng chưa phát triển 

W5: Trình độ quản lý của cán bộ chưa 

theo kịp nhu cầu phát triển, trình độ học 

vấn của lao động thấp 
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Cơ hội 

O1: Các Doanh nghiệp của các KCN trong 

các đô thị lớn trong vùng sẽ di dời ra xung 

quanh, nhu cầu lao động sẽ rất cao, 

O2: Các ngành công nghiệp phụ trợ có thể 

phát triển hỗ trợ cho vùng 

O3: Nguồn nguyên liệu truyền thống của 

các địa phương có thể được sử dụng làm 

nguyên liệu cho một số ngành công 

nghiệp. 

O4: Việc phát triển các KCN sẽ làm tốc độ 

đô thị hóa nhanh hơn 

O5: Nếu có chính sách phù hợp sẽ hồi 

hương được số lao động có tay nghề của 

địa phương đang làm việc ở các KCN các 

tỉnh bạn  

Thách thức 

T1: Lao động giỏi sẽ di chuyển về Tp. 

HCM và các địa phương trong vùng có ưu 

đãi hơn; 

T2: Chưa tìm được đặc trưng riêng của 

từng tỉnh để thu hút đầu tư; 

T3: Dễ biến thành bãi thải các KCN có 

trình độ công nghệ lạc hậu, ô nhiễm môi 

trường; 

T4: Phức tạp về xã hội phát sinh do chưa 

có đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu phát sinh 

của lực lượng lao động trong KCN như 

nhà ở, các dịch vụ khác�; 

T5: Các nhà đầu tư hạ tầng có thể ghim 

đất, đợi giá lên cao cho thuê lại; 

T6: Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 

lực lượng lao động nông nghiệp bị mất đất

Chiến lược phát huy các điểm mạnh để tận dụng các cơ hội 

S1S2S4 S6O1O2O3O5 � Xây dựng mới các KCN chuyên ngành 

S1S2S3 S4S5S6O2O3O5 � Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ 

Chiến lược phát huy các điểm mạnh để hạn chế nguy cơ  

S1S2S3 S5 T1 T6 - Xây dựng các trung tâm đào tạo nghề 

S1S4S5 T2 � Thu hút các ngành công nghiệp tận dụng các nguồn nguyên liệu của địa 

phương 

Chiến lược khắc phục điểm yếu để tận dụng các cơ hội 

W1 W2 W3 W4 O1 O2 O3 O5 -  Thu hút các doanh nghiệp di dời từ các đô thị, chú trọng 

công tác xử lý ô nhiễm 
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W1 W2 W4 W5 O2 O3 O4 O5 � Phát triển các khu kinh tế cửa khẩu 

Chiến lược khắc phục điểm yếu để hạn chế nguy cơ 

W1 W2 W4 W5 T1 T2 T3 T4 T6 - Ưu đãi các nhà đầu tư, hoàn thiện hạ tầng trong, ngoài 

KCN, xây dựng nhà ở, các dịch vụ cho công nhân các KCN 

W2 W3 W4 W5 T1 T1 T1 – Hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh công tác đền bù giải tỏa 

Tận dụng những cơ hội có được khi tham gia Vùng KTTĐPN, nhóm các tỉnh này 

nên tập trung phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ vừa tận dụng được lực lượng lao 

động chưa được đào tạo chuyên sâu, vừa sử dụng được những nguồn nguyên liệu sẵn có 

của địa phương như cao su ở Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh... Các địa phương có cửa 

khẩu (Tây Ninh, Long An, Bình Phước) tận dụng thế mạnh này phát triển kinh tế cửa 

khẩu. Là những địa phương phát triển chậm hơn so với nhóm Tp. HCM, Đồng Nai, 

Bình Dương, Bà Rịa -Vũng Tàu trong Vùng KTTĐPN, nhóm này có điều kiện nhìn lại 

kinh nghiệm của các địa phương đi trước từ đó có thể bớt được những bước đi không 

cần thiết, rút ngắn quá trình phát triển.   

2.4 Những nhận xét và đánh giá về vai trò của các KCN đối với phát triển kinh tế - 

xã hội ở các địa phương Vùng KTTĐPN  

2.4.1. Sự cần thiết phát triển các khu công nghiệp trong Vùng KTTĐPN  

2.4.1.1. Phát triển các KCN là nội dung không thể tách rời trong tổng thể phát 

triển kinh tế xã hội của các địa phương Vùng KTTĐPN 

Có nhiều hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất công nghiệp khác nhau như điểm 

công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp. Nhiều nước 

trong đó có Việt Nam nhấn mạnh đến việc hình thành các KCN, KCX là một dạng đặc 

thù của KCN. 

Để làm tốt vai trò “đầu tàu” trong phát triển kinh tế của Vùng KTTĐPN nói 

riêng và cả nước nói chung, Vùng KTTĐPN cần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp 

đặc biệt là những ngành mà các địa phương trong vùng có thế mạnh về nguồn lao động 

kỹ thuật cao, là đầu mối giao thông quan trọng, có cảng biển, sân bay, và đường sông. 
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Nhưng việc lựa chọn sản xuất theo mô hình nào phải căn cứ theo định hướng, quy 

hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của cả nước và quy hoạch của vùng.   

KCN trở thành một công cụ hữu hiệu thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước 

ngoài để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế nhằm thực hiện 

kế hoạch phát triển vùng của Chính phủ, đồng thời tạo ra sự phân công lao động theo 

hướng chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ, góp phần tích cực vào việc 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tạo ra một hệ thống cơ sở hạ tầng mới, hiện đại, có giá trị 

lâu dài ở địa phương. Không ít vùng nông thôn nghèo, đất đai sình lầy, hoang hoá, ít có 

khả năng sinh lợi, sau khi xây dựng KCN thu hút các nhà đầu tư kinh doanh, đã trở nên 

sầm uất, đời sống kinh tế xã hội của vùng như được “lột xác”, Nhà Bè, Quận 7 của Tp. 

HCM là minh chứng rất rõ ràng cho kết quả này.  

2.4.1.2. Quy hoạch khu công nghiệp Vùng KTTĐPN phù hợp với quy hoạch phát 

triển hệ thống khu công nghiệp trong cả nước 

Trên cơ sở quán triệt định hướng phát triển công nghiệp theo vùng, lãnh thổ đã 

được nghị quyết Đại hội lần thứ IX, X của Đảng xác định hướng phát triển các KCN, 

Chính phủ đã cụ thể hóa các định hướng này thành quy hoạch phát triển KCN đến năm 

2015, định hướng đến 2020, việc hình thành phát triển các KCN trên địa bàn Vùng 

KTTĐPNT có thể tiến hành theo hai hướng: một là, dựa vào quy hoạch phát triển của 

địa phương, của Chính phủ, hai là, chưa có quy hoạch nay đặt vấn đề bổ sung, xây dựng 

mới KCN. Nhưng dù hình thành KCN theo hướng nào cũng phải đảm bảo phù hợp với 

quy hoạch phát triển của hệ thống các KCN trong cả nước. Việc quyết định chủ trương 

này là vấn đề lớn, phức tạp nên cần phải xây dựng dự án khả thi và được duyệt một 

cách thận trọng, vững chắc, trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng và trong quá trình 

xây dựng đầu tư chế xuất: từ vị trí mặt bằng đến định hướng sản phẩm, khả năng tiêu 

thụ sản phẩm của KCN, khả năng hình thành các khu dân cư mới và xử lý các vấn đề 

nảy sinh trong quá trình xây dựng. Đây là vấn đề trong thực tiễn ít được địa phương 

quan tâm từ đầu thường và lúng túng khi quyết định triển khai xây dựng KCN mới 
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Phát triển KCN là nhân tố quan trọng cho tăng trưởng kinh tế mà chỉ tiêu cơ bản 

dễ nhận thấy đó là sự tăng trưởng của GDP, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. KCN là 

những tụ điểm tập trung các xí nghiệp sản xuất, chế biến công nghiệp nhằm thu hút vốn 

đầu tư nước ngoài và trong nước; đưa nhanh kỹ thuật mới vào sản xuất, thúc đẩy tiến bộ 

khoa học công nghệ; xây dựng các ngành công nghiệp mũi nhọn, nâng cao vị trí chủ 

đạo của công nghiệp trong nền kinh tế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng bền vững; phát triển 

công nghiệp chế biến nông lâm hải sản, hỗ trợ các ngành này và phục vụ xuất khẩu; 

phân bố lại các khu vực sản xuất và sinh hoạt, thực hiện đô thị hoá nông thôn; chuyển 

dời các cơ sở sản xuất từ nội đô ra ngoại vi, cải tạo môi trường sống cho dân cư đô thị; 

tạo nhiều việc làm cho dân cư thành thị và nông thôn� 

2.4.1.3. Phát triển khu công nghiệp - nhân tố quan trọng nhằm tăng năng lực 

cạnh tranh của công nghiệp Vùng KTTĐPN  

Việc hình thành và phát triển các KCN là tất yếu kinh tế của nhiều quốc gia nhất 

là các nước đang phát triển như nước ta nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trong quá trình hội nhập khu 

vực và thế giới. Quan điểm phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước ta trong chiến lược 

phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001 - 2010 là: “Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ 

và chủ động hội nhập với kinh tế quốc tế” thì việc phát triển KCN là một giải pháp 

quan trọng làm dây nối hội nhập các bộ phận của nền kinh tế nội địa với nền kinh tế thế 

giới. 

Phát triển KCN là một trong những giải pháp nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn 

lực xã hội, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Phát triển từng bước và nâng cao hiệu quả các KCN và coi phát triển KCN là 

một giải pháp quan trọng mang tính đột phá nhằm tạo thuận lợi thu hút đầu tư, tiết kiệm 

nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, bảo vệ 

môi trường sinh thái tạo ra một cục diện mới về công nghiệp tập trung trong một 

khoảng thời gian dài. 
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Thực chất công nghiệp hóa ở nước ta cũng như Vùng KTTĐPN là chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, đẩy 

nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Việc phát triển KCN là giải pháp thực tế để khắc 

phục tình trạng lạc hậu cả về cơ cấu sản xuất và công nghệ, tình trạng đầu tư dàn trải. 

Về mặt phân bố sự không đồng bộ giữa sản xuất và cơ sở hạ tầng, tập trung các nguồn 

lực vào các KCN để nâng cao sức cạnh tranh tăng cường khả năng hội nhập với kinh tế 

khu vực và thế giới.  

2.4.2. Những đóng góp tích cực của KCN ở Vùng KTTĐPN 

2.4.2.1. Góp phần tăng trưởng kinh tế 

Các KCN ở Vùng KTTĐPN, đã làm cho quá trình sản xuất công nghiệp được tập 

trung, và do đó các doanh nghiệp công nghiệp có cơ hội tận dụng năng lực sản xuất của 

nhau, làm tăng khả năng công suất hoạt động của các công trình hạ tầng giúp các 

doanh nghiệp công nghiệp trong KCN tiết kiệm được các đầu vào và vì vậy có cơ hội 

nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng lợi nhuận, mở rộng sản xuất, góp phần quan trọng 

làm tăng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp. Thông qua đó góp phần làm cho kinh 

tế các địa phương tăng trưởng. Riêng trong năm 2005, các dự án đang triển khai hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong KCN Vùng KTTĐPN đã tạo ra giá trị sản xuất công 

nghiệp xấp xỉ 12 tỷ USD, chiếm gần 80% tổng giá trị sản xuất của các KCN cả nước và 

29,5% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của Vùng KTTĐPN, cao hơn tỷ trọng giá trị 

sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp KCN so với giá trị sản xuất công nghiệp cả 

nước là 28%. Trong đó, giá trị xuất khẩu đạt gần 3,8 tỷ USD, chiếm khoảng 18% tổng 

giá trị xuất khẩu của Vùng KTTĐPN (năm 2005, tổng giá trị xuất khẩu của vùng đạt 

hơn 21 tỷ USD), chiếm hơn 65% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. 

2.4.2.2. Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu 

Quá trình mở rộng và phát triển KCN là quá trình góp phần đáng kể vào chiến 

lược chuyển dịch cơ cấu kinh tế các địa phương, chuyển từ một vùng nông nghiệp lạc 

hậu với năng suất thấp thành vùng công nghiệp phát triển toàn diện về kinh tế, văn hoá, 

xã hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch khá nhanh theo hướng phi nông nghiệp và sản xuất 
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hàng hóa xuất khẩu. Năm 2005, tỷ trọng ngành nông nghiệp và thủy sản chỉ còn chiếm 

7,6%, dịch vụ chiếm 34,8%, công nghiệp và xây dựng chiếm 57,6%. 

Rõ ràng, các KCN ở các địa phương Vùng KTTĐPN trở thành mũi nhọn đột phá 

để chuyển hướng chiến lược từ một vùng nông nghiệp lạc hậu trở thành một vùng công 

nghiệp phát triển quy mô lớn trong tương lai, làm động lực cho cả nước . 

2.4.2.3. Tăng nguồn thu ngoại tệ, góp phần cải thiện cán cân ngoại thương 

Hàng hoá sản xuất tại các KCN phần lớn để tiêu thụ nội địa. Song kim ngạch 

xuất khẩu cũng đang tăng dần, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài ở các KCN  đã góp phần không nhỏ làm tăng nguồn thu ngoại tệ cải thiện 

cán cân ngoại thương của các địa phương. Nếu năm 2003, xuất khẩu của các KCN 

Vùng KTTĐPN mới đạt 3123 triệu USD thì sang năm 2004, con số này đã tăng lên 

3814 triệu USD và đến năm 2005, con số này đã là 4950 triệu USD. 

2.4.2.4. Du nhập kỹ thuật và công nghệ mới 

Sự ra đời của các KCN là một nhân tố vô cùng quan trọng du nhập kỹ thuật và 

công nghệ mới. Bởi lẽ, các KCN là nơi thu hút nhất các nhà đầu tư nước ngoài khi họ 

muốn đầu tư vào Việt Nam, trong quá trình đó, họ phải đem công nghệ, kỹ thuật tiên 

tiến, hiện đại cùng với kinh nghiệm quản lý của họ vào hoạt động sản xuất kinh doanh 

tại các KCN, nhằm đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận tối đa. Vì vậy, các KCN là nơi du nhập 

kỹ thuật và công nghệ mới. 

2.4.2.5. Góp phần xoá đói giảm nghèo và phát triển nguồn nhân lực 

Trong những năm vừa qua, các KCN của các địa phương Vùng KTTĐPN đã thu 

hút được trên 543.000 lao động tực tiếp (chiếm tới 62,8% tổng số lao động trực tiếp 

trong các KCN cả nước) và hàng chục vạn lao động hoạt động trong khâu xây dựng cơ 

bản và cung cấp bán thành phẩm, dịch vụ cho các KCN. Việc này đã tác động tích cực 

đến việc hình thành và phát triển mạnh mẽ thị trường lao động, nhất là thị trường lao 

động trình độ cao ở nước ta và góp phần:  

- Xoá đói, giảm nghèo,   

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.  
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Các KCN Vùng KTTĐPN đã tạo sức ép cho việc đào tạo nguồn nhân lực nhằm 

đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp hoạt động trong các KCN. 

Đồng thời tay nghề, trình độ kỹ thuật và chuyên môn của người lao động làm việc trong 

KCN được nâng lên. Đây là môi trường rất tốt để đào tạo, chuyển giao khoa học quản 

lý cho đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp của Việt Nam để có thể thay thế dần lao 

động quản lý là người nước ngoài. 

2.4.3. Những tác động tiêu cực 

2.4.3.1. ¤ nhiễm môi trường tại các địa phương có KCN 

Theo số liệu thống kê đến cuối tháng 6/2006, trong số 134 KCN trên cả nước 

mới chỉ có 33 KCN đã xây dựng xong và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải tập 

trung, 10 KCN đang xây dựng, các KCN còn lại chưa xây dựng. Thậm chí, ngay cả ở 

những KCN đã có trạm xử lý nước thải thì chất lượng thực tế của các công trình này 

còn hết sức hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu xử lý nguồn nước thải đa dạng trong 

KCN. Tại nhiều KCN, nước thải sau khi xử lý cục bộ đều thải trực tiếp ra sông, gây « 

nhiễm nghiêm trọng môi trường nước, đất và ảnh hưởng tới dân cư xung quanh KCN. 

Đặc biệt, ở một số KCN tập trung các ngành công nghiệp nhẹ thì lượng nước thải, thải 

ra môi trường rất lớn và có tính độc hại cao. 

Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm khí, bụi và tiếng ồn tại các KCN cũng rất đáng 

báo động. Theo Vụ Quản lý KCN & KCX , Bộ KH&ĐT thì tác động tổng hợp của các 

chất thải rắn, lỏng, khí và chất thải nguy hại từ các KCN thải ra môi trường là lớn và 

ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt, các KCN đã góp phần không nhỏ làm gia tăng mức 

độ ô nhiễm ở các nguồn nước ngầm.  

Trong số 45 KCN Vùng KTTĐPN đã đi vào hoạt động mới chỉ có 21 KCN có 

công trình xử lý nước thải tập trung, 2 KCN đang xây dựng công trình xử lý nước thải 

và vẫn còn 22 KCN chưa có công trình xử lý nước thải tập trung. Trong 21 KCN đang 

trong thời kỳ xây dựng cơ bản mới chỉ có 5 KCN đang xây dựng công trình xử lý nước 

thải tập trung, số còn lại 16 KCN chưa có công trình này. Đó là chưa kể những công 

trình xử lý nước thải tập trung đã xây dựng không phải công trình nào cũng đạt tiêu 
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chuẩn, không gây ảnh hưởng cho môi trường KCN và xung quanh. Điều này đòi hỏi 

yêu cầu có trạm xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn phải được đặt quyết liệt trước 

khi cấp giấy phép thành lập cho các KCN. 

2.4.3.2. Diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp 

Việc lấy đất canh tác làm KCN của các địa phương Vùng KTTĐPN trước hết 

làm cho diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, nếu không có sự phối hợp chặt chẽ với 

ngành nông nghiệp sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng của ngành nông nghiệp, làm 

cho sản lượng một số mặt hàng của ngành nông nghiệp giảm. 

Mặt khác, việc lấy đất canh tác nông nghiệp làm KCN là lấy đi nguồn sống của 

người nông dân các vùng nông thôn. Mặc dù, người nông dân bị lấy đất được đền bù 

thoả đáng, nhưng thực tế cho thấy, hầu hết những người nông dân đã bị thu hồi đất để 

làm KCN dùng thu nhập từ tiền đền bù vào việc mua sắm tiêu dùng, ít có cơ hội tái tạo 

nguồn sống mới và họ đứng trước nguy cơ trở thành người nghèo. Đây là một nghịch 

lý, làm gay gắt thêm sự bất ổn định kinh tế- xã hội ở nông thôn. 

2.4.3.3. Di chuyển lao động làm phức tạp một số vấn đề xã hội 

Quá trình thu hút lao động vào các KCN ở các địa phương đã tạo ra hiện tượng 

di chuyển lao động “dao động con lắc” và hiện tượng dân di cư. Kiểu “dao động con 

lắc” là hiện tượng di chuyển lao động hàng ngày hay hàng tuần từ nơi thừa đến nơi làm 

việc mà không thay đổi chỗ ở. Sự di chuyển này làm tăng đối tượng tham gia giao 

thông và sự tập trung các dịch vụ công cộng. 

 Trong thời gian qua, do các KCN hầu hết chưa đáp ứng được nhà ở trong khu 

lân cận KCN cho người lao động, nên đã tạo ra hiện tượng “dao động con lắc” cùng với 

hiện tượng như vận chuyển hàng hoá, nguyên vật liệu... đã tạo nên áp lực về cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật và dịch vụ công cộng cho khu vực có KCN.   

Cần phải đề ra những phương hướng và giải pháp nhằm phát huy những đóng 

góp tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực trong quá trình phát triển các khu công 

nghiệp tới sự phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương Vùng KTTĐPN. 

2.4.3.4. ảnh hưởng của việc thành lập các KCN đến cuộc sống người dân 
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Đối với dân địa phương 

 Các KCN trong thời gian qua được xây dựng trên quan điểm tách rời các khu 

dân cư, lại chủ yếu bám vào các vùng ven những đô thị sẵn có. Việc phát triển các KCN 

hiện nay còn chưa giúp được nhiều cho sự nghiệp hiện đại hóa nông nghiệp. Chưa hình 

thành được mối liên kết trong họat động sản xuất kinh doanh giữa nông nghiệp với 

công nghiệp thông qua các KCN. 

Tuy các nhà đầu tư, các doanh nghiệp chủ trương ưu tiên tuyển dụng con em các 

gia đình có đất giao cho Nhà nước làm KCN, nhưng thực tế đa số này không đáp ứng 

được yêu cầu nên được tuyển dụng rất ít. Điều này gây ra hệ quả số lượng thất nghiệp 

đã ly nông nhưng không ly hương tăng lên, gây phức tạp về trật tự xã hội.  

Các địa phương mới phát triển KCN hầu hết đều chưa lường được những phức 

tạp phát sinh khi có một số lượng lớn người từ nơi khác đồn về gây những xáo trộn về 

lối sống, sinh hoạt� 

Đối với người nhập cư 

Sự gia tăng nhanh về số lượng lao động nhập cư đến làm việc tại các KCN đã 

nảy sinh nhiều vấn đề bức xúc cho các địa phương có các KCN, đặc biệt là vấn đề nhà ở 

cho người lao động có mức thu nhập thấp, cụ thể như sau: 

- Việc quy hoạch phát triển các KCN thường chưa đồng bộ với quy hoạch phát 

triển đô thị, khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dẫn tới ảnh hưởng đến tính 

bền vững trong phát triển; chưa chú trọng gắn việc xây dựng quy hoạch chi tiết từng 

KCN với quy hoạch nhà ở, công trình công cộng phục vụ đời sống người lao động làm 

việc trong KCN, đặc biệt là đối với người lao động nhập cư.  

- Từ thực tế phát triển các KCN thời gian qua đã đặt ra vấn đề nhà ở cần phải 

được giải quyết phù hợp với thu nhập của công nhân, đặc biệt là công nhân nhập cư.  

Tại một số địa phương như: Đồng Nai, Bình Dương, v.v. đã bắt đầu triển khai song 

song với các đề án phát triển KCN là các dự án phát triển nhà nhằm tạo tiện ích công 

cộng cho công nhân yên tâm và có điều kiện làm việc. Đây là vấn đề khá bức bách đặt 
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ra đối với các địa phương khi tiến hành phát triển các KCN. Hiện tại Thủ tướng Chính 

phủ đã giao Bộ Xây dựng nghiên cứu đề án này để đưa ra chính sách giải quyết.  

-  Hiện tại các KCN Vùng KTTĐPN thu hút được gần 55 vạn lao động trực tiếp, 

trong đó có gần 30 vạn lao động nhập cư. Do lao động nhập cư làm việc tại các KCN 

tăng mạnh về số lượng dẫn tới nhu cầu nhà ở của số lao động này tăng cao trong khi 

hầu hết các chính quyền địa phương và các chủ đầu tư hạ tầng KCN và các doanh 

nghiệp đều chưa chú trọng tới việc xây dựng nhà ở cho công nhân thuê với chi phí thấp. 

Điều này chủ yếu là do việc xây dựng nhà ở đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thu hồi vốn chậm, 

hiệu quả đầu tư thấp, nên rất ít doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở cho công nhân 

thuê. Các địa phương phát triển nhanh về KCN cũng chưa giải quyết được vấn đề nhà ở 

cho công nhân nhập cư như Bình Dương mới chỉ đảm bảo nhà cho 15% số lao động, 

tỉnh Đồng Nai mới đảm bảo được 6,5% lao động, thành phố Hồ Chí Minh chỉ bảo đảm 

khoảng 4% lao động. Hiện nay, nhiều địa phương mới chỉ có dự kiến quy hoạch phát 

triển nhà ở cho người lao động trong các KCN nhưng chưa có định hướng rõ và có 

chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động.  

- Số lao động nhập cư thường phải thuê nhà trọ1 ở khu vực xung quanh KCN để 

cư trú với chất lượng thấp, không đảm bảo điều kiện vệ sinh và điều kiện sống tối thiểu. 

Điều này đang ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người lao động nhập cư và vấn đề vệ 

sinh và môi trường sống của những khu vực xung quanh KCN do thường nảy sinh nạn 

trộm cắp, trấn lột tài sản, đánh lộn, gây mất trật tự an ninh xã hội.  

- Với mức thu nhập thấp và điều kiện nhà ở khó khăn hiện nay, người lao động 

rất thiếu điều kiện để thoả mãn nhu cầu vui chơi, giải trí, thể thao, nghỉ ngơi, học tập, 

giao lưu tình cảm. Đặc biệt, trong các KCN số lao động nữ nhiều thì vấn đề hôn nhân 

và gia đình trở nên bức xúc chưa được các doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể quan tâm. 

                                           
1 Theo Báo cáo kết quả nghiên cứu đánh giá chính sách di dân tới đô thị năm 2005 của ủy ban các vấn đề xã hộ 
của Quốc hội khóa XI thì tại Đồng Nai: đa số công nhân ngoại tỉnh đến Đồng Nai vẫn phải thuê nhà với mức thuê 
tối thiểu 50.000 đồng/người/tháng với diện tích bình quân 4,4 m2/người. Mỗi căn phòng không dưới 4-5 người. 
Chất lượng nhà cho thuê, điều kiện vệ sinh, nước, điện chưa đảm bảo yêu cầu. Đời sống văn hóa tinh thần đối với 
số lao động này còn nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó thiếu nhiều nhất là các cơ sở sinh 
hoạt văn hóa, thể dục thể thao, giải trí... 
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2.4.4. Nguyên nhân 

Nguyên nhân của những tồn tại trên : 

       + Thứ nhất : Do các KCN phát triển nhanh và thiếu hệ thống  

         Các KCN không chỉ nhiều về số lượng mà diện tích quy hoạch rất rộng. Chính 

và thế dẫn tới tình trạng phân tán các dự án đầu tư làm tỷ lệ thu hút vốn vào KCN chưa 

cao.   

         Các KCN đua nhau ra đời trong tình trạng “Trăm hoa đua nở“, quy hoạch phát 

triển các KCN trên tổng thể địa bàn cả nước và riêng Vùng KTTĐPN còn thấp, nhiều 

vấn đề chưa được xử lý, thiếu sự phối hợp giữa ngành và lãnh thổ trong công tác chỉ đạo 

thực hiện quy hoạch các ngành các cấp. Đặc biệt một số chính quyền địa phương, vì 

mục đích trước mắt, thiếu tính toán các điều kiện cần thiết và đầy đủ khi quyết định đầu 

tư xây dựng KCN tại địa phương mình. Có địa phương quy hoạch phát triển KCN chưa 

xác định được hướng thu hút phát triển những loại doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh 

vực nào cho phù hợp với địa phương mình, chỉ cốt sao phải có công nghiệp để chuyển 

đổi cơ cấu, bất kể hiệu quả kinh tế, xã hội. 

         Vẫn còn tồn tại nhược điểm khi quy hoạch là thích quy mô lớn, thu hút đa ngành 

nên KCN, KCX nào quy hoạch lớn mà chưa tính đến các yếu tố khác.  

+ Thứ hai: Đó là cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ và bảo đảm. Một trong những 

nguyên nhân gây ra tình trạng chưa đồng bộ trong xây dựng cơ sở hạ tầng có lẽ do 

nguồn vốn còn hạn hẹp. Bên cạnh  một số ít các KCN làm tốt việc đầu tư xây dựng cơ 

sở hạ tầng nhưng nhiều KCN còn thể hiện sự yếu kém.   

+ Thứ ba: Thiếu nguồn lao động có tay nghề tại các KCN. Thực tế này đang làm 

đau đầu các nhà quản lý và đầu tư. Việc chậm thực hiện chính sách đào tạo nguồn nhân 

lực dẫn tới lao động cho các KCN xuất hiện nghịch lý thừa lao động giản đơn, thiếu lao 

động có tay nghề. Ngoài số lao động đang làm việc tại các KCN vẫn có hàng vạn lao 

động tại địa phương nơi có KCN đang chờ việc làm.  

+ Thứ tư: Các chính sách về đầu tư còn  chưa thay đổi kịp với sự phát triển kinh 

tế, trong khi các quốc gia khác các chính sách của họ đổi mới rất nhanh để kịp với sự 
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chuyển biến của nền kinh tế tại Việt Nam các chính sách chưa ổn định, nhiều khi quy 

định này chưa được triển khai, áp dụng thì đã có quy định mới ra đời và việc áp dụng 

nó còn nhiều bất cập. Chẳng hạn chính sách áp dụng về thuế trong KCN còn có sự phân 

biệt giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Trong khi các nhà đầu tư nước ngoài 

được hưởng ưu đãi lớn về thuế thì các nhà đầu tư trong nước hầu như không được hưởng 

ưu đãi gì so với doanh nghiệp khác cùng ngành, cùng nghề ngoài KCN . 

  

Tóm tắt chương 2 

 Qua xem xét sự hình thành và phân tích kết quả hoạt động các KCN Vùng 

KTTĐPN từ khi được thành lập, đặc biệt là giai đoạn 2001 – 2005 đến nay, chúng ta 

có thể tóm lược như sau: 

 KCN vùng KTTĐPN đã khá thành công trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, 

phát triển công nghiệp, gia tăng xuất khẩu, giải quyết việc làm cho người lao động.   

 Xem xét kết quả hoạt động KCN vùng này cho thấy các KCN địa phương Bình 

Dương, Đồng Nai, Tp.HCM và gần đây có thêm Bà Rịa - Vũng tàu những đóng góp 

lớn, tiêu biểu cho KCN của vùng. Do đó, đánh giá những thành tựu, tồn tại KCN của 

vùng KTTĐPN có thể dựa vào tổng hợp kết quả hoạt động KCN của 4 địa phương trên. 

Xây dựng, đóng góp của KCN đã làm chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thay đổi hình ảnh của 

các địa phương, Bình Dương là một điển hình chứng minh trong thu hút đầu tư xây 

dựng KCN, đô thị hóa nhanh chóng. 

 Tuy nhiên, để phát triển KCN bền vững, thực hiện vai trò hiện đại Vùng 

KTTĐPN phải là vùng đi đầu trong CNH-HĐH. Để hiện đại hóa nhanh, Vùng 

KTTĐPN cần phải phân công, hợp tác nhau trong phát triển kinh tế, xã hội của vùng 

nói chung và xây dựng KCN nói riêng. Đã đến lúc phải tập trung, chú ý phát triển KCN 

theo chiều sâu, không phải mở rộng ngày càng nhiều KCN, thu hút nhiều dự án đầu tư 
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bất kể quy mô vốn với các ngành nghề thâm dụng lao động như thời gian qua (vì nguồn 

lao động phổ thông ngày càng khan hiếm).  

 Về xây dựng hạ tầng, do nhà đầu tư trong nước thiếu vốn, đầu tư cơ sở hạ tầng 

không đồng bộ, do đó họ thường thu hút mọi dự án đầu tư để thu hồi vốn bất kể hiệu 

quả dự án, điều này cần được hạn chế khẩn trương. Ngoài đầu tư cơ sở hạ tầng trong 

KCN, phải xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ ngoài KCN, trong đó ngoài đường giao 

thông, điện, nước,... cần đặc biệt chú ý đến việc hiện đại hóa hệ thống viễn thông  

 Tuy các địa phương đều có những ưu đãi nhất định, thực hiện việc cải cách thủ 

tục hành chính, áp dụng cơ chế một cửa - tại chỗ nhưng thực tế hiệu quả thực chất vẫn 

chưa cao.  

  Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực phục vụ hoạt động KCN trong vùng có ý nghĩa 

quyết định, bảo đảm sự phát triển bền vững. Nguồn nhân lực phục vụ phát triển KCN 

bao gồm: đội ngũ cán bộ công chức quản lý KCN, các ngành có liên quan đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp KCN, chính quyền các địa phương có KCN. 

Nội dung đào tạo đội ngũ thực hiện chuyên môn có trình độ kỹ thuật cao gắn liền yêu 

cầu hoạt động của doanh nghiệp. Thời gian qua, công tác này tuy đã có những cải thiện 

nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu. 
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chương 3 

 Một số đề xuất nhằm phát triển các kCN ở  

vùng kinh tế trọng điểm phía Nam  

 

3.1 Thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và các 

KCN nói riêng ở các địa phương Vùng KTTĐPN 

3.1.1. Kết quả điều tra năng lực cạnh tranh của các địa phương Vùng KTTĐPN  

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (viết tắt là PCI) được thiết kế nhằm thể hiện 

những khác biệt của các tỉnh/thành phố về môi trường pháp lý và chính sách. Đây là 

một cơ sở hữu ích để lãnh đạo các tỉnh  nhận diện rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu của tỉnh 

mình từ đó điều chỉnh phù hợp để mang lại những kết quả trong phát triển kinh tế xã 

hội.  

Kết quả xếp hạng đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của các địa phương 

Vùng KTTĐPN theo kết qủa điều tra của VCCI và dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh 

Việt Nam (VNCI) tháng 6/2006 trên địa bàn 64 tỉnh, thành của cả nước. 

Bảng 3.1 Xếp hạng năng lực canh tranh của các địa phương Vùng KTTĐPN 2005, 

2006 

Tỉnh, thành phố Xếp hạng PCI năm 2005 Xếp hạng PCI năm 2006 

Bình Dương 1/42 1/64 

Bình Phước 37/42 52/64 

Bà Rịa Vũng Tàu 20/42 17/64 

Đồng Nai 6/42 5/64 

Tp. Hồ Chí Minh 17/42 7/64 

Long An 22/42 39/64 

Tây Ninh 24/42 47/64 

Tiền Giang 27/42 33/64 

Nguồn VNCI  
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Nếu năm 1995, chỉ có 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai trong Vùng đạt mức xếp 

hạng tốt, Bà Rịa – Vũng Tàu và Tp. HCM được xếp loại khá, Long An, Tây Ninh, 

Tiền Giang được xếp loại trung bình, tỉnh còn lại là Bình Phước bị xếp loại thấp, thì đến 

năm 2006 đã có những chuyển biến: Bình Dương vẫn giữ vững vị trí tiên phong được 

xếp hạng rất tốt (năm 2006, có thêm mức xếp hạng rất tốt), Đồng Nai vẫn giữ được khả 

năng cạnh tranh của mình và Tp. HCM (đã cải thiện được vị trí xếp hạng) được xếp loại 

tốt; Bà Rịa – Vũng Tàu giữ được mức khá, Tiền Giang và Long An vẫn chưa cải thiện 

được vị trí giữ ở mức trung bình, Tây Ninh đã bị tụt hạng xuống hàng tương đối thấp 

cùng với Bình Phước. 

  Tuy những con số đánh giá này chỉ mang tính tương đối, nhưng đây cũng là một 

cơ sở để xem xét khả năng cạnh tranh, thu hút đầu tư của các địa phương trong Vùng,. 

Các địa phương cũng có cơ sở để nhìn nhận lại những họat động của mình thời gian qua 

để kịp thời có những điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu đã đặt ra.  

3.1.2. Những lợi thế đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Vùng KTTĐPN nói 

chung và các KCN nói riêng 

Trong giai đoạn hiện nay, kinh tế Vùng KTTĐPN nói chung, ngành công nghiệp  

nói riêng có những điều kiện thuận lợi cơ bản để tiếp tục phát triển, đó là: Đảng và Nhà 

nước đã khẳng định chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá, coi đây là 

nhiệm vụ trọng tâm của kỳ kế hoạch mới; nhiều dự án đầu tư trong công nghiệp đã 

hoặc sắp hoàn thành sẽ phát huy năng lực sản xuất trong giai đoạn tới; nhiều cơ hội mới 

về thị trường được mở ra; môi trường đầu tư; môi trường kinh doanh ngày càng thông 

thoáng, thuận lợi... Cụ thể là: 

Thứ nhất: Việt Nam đang nhanh chóng hội nhập nền kinh tế toàn cầu, đã trở 

thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại Thế giới (WTO), đây là một cơ 

hội rất tốt cho thu hút các luồng đầu tư nước ngoài cũng như trong nước. Với những 

hiệp định thương mại Việt Nam đã tham gia ký kết đa phương cũng như song phương 

với các tổ chức quốc tế và các nước sẽ tạo thêm nhiều cơ hội tìm kiếm, phát triển thị 

trường cho các doanh nghiệp để mở rộng sản xuất, tăng tốc đầu tư.  
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Thứ hai: Vùng KTTĐPN với những lợi thế về điều kiện tự nhiên, dân số, mức 

thu nhập dân cư,... đang và sẽ là một thị trường tiêu thụ rộng lớn. Các nhà đầu tư tới đây 

không chỉ nhằm vào thị trường của Vùng hiện tại mà thực chất thị trường tiềm năng 

trong tương lai của cả nước, của khu vực là mục tiêu lớn hơn của họ. Do đó, việc lựa 

chọn đầu tư để tổ chức sản xuất kinh doanh trong các KCN sẽ dễ dàng hơn cho việc đáp 

ứng các mục tiêu thị trường của các doanh nghiệp. 

Thứ ba: Vùng KTTĐPN nhiều năm qua luôn giữ vị trí là trung tâm công nghiệp 

lớn của cả nước. Trong những năm qua, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế 

hoạt động ở đây đã từng bước làm quen, thích nghi và ngày càng có nhiều kinh nghiệm 

hơn trong môi trường sản xuất kinh doanh với những đặc điểm của nền kinh tế thị 

trường... trong đó, quá trình cạnh tranh này đã tạo ra một lợi thế lớn cho các doanh 

nghiệp của các địa phương trong vùng; các doanh nghiệp này đã tích luỹ được những 

kinh nghiệm, những bài học về quản lý sản xuất kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực, 

các phương pháp cạnh tranh v.v... Từ đó, sự năng động, nhạy bén, táo bạo, quyết liệt... 

là những đặc điểm nổi trội của các doanh nghiệp ở đây. 

Thứ tư: Kinh nghiệm thành công trong việc xây dựng các KCN, KCX và những 

kiểu mẫu phát triển tập trung cho công nghiệp sẽ vẫn là những mô hình thích hợp nhất 

cho Vùng KTTĐPN. 

Thứ năm: Vùng KTTĐPN có hệ thống giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường 

hàng không, cảng sông, biển, cùng với hệ thống bưu chính viễn thông đang trên đà phát 

triển rất mạnh... Đây là những điều kiện quan trọng cho KCN của địa phương tiếp tục 

phát triển và thu hút mạnh mẽ đầu tư trong thời gian tới. 

Thứ sáu: hệ thống các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề và các trường trung 

học chuyên nghiệp của địa phương đã và đang đào tạo, cung cấp nguồn lao động có 

chuyên môn cho các KCN, mặt khác Vùng KTTĐPN cũng là nơi thu hút một lực lượng 

lớn các cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, chuyên gia, kỹ thuật viên giỏi của cả nước.  

3.1.3. Những trở ngại đối với quá trình phát triển. 
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Trên đây là những thuận lợi hết sức to lớn cho sự phát triển của các KCN, cũng 

như kinh tế xã hội của vùng, tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn không ít những khó khăn, 

trở ngại. Đối với sự phát triển chung của kinh tế - xã hội của vùng đó là: sự bảo hộ của 

Nhà nước sẽ ngày càng giảm trong khi thời hạn tham gia đầy đủ vào AFTA đã tới, Việt 

Nam cũng đã chính thức trở thành thành viên của WTO; trong thời gian tới, sự cạnh 

tranh sẽ quyết liệt hơn nữa; sức mua của thị trường xã hội vẫn còn hạn chế; nhiều bất 

cập trong công tác quản lý chưa thể nhanh chóng khắc phục. Tất cả những điều đó đòi 

hỏi phải được nhận thức đầy đủ khi xây dựng định hướng cho thời gian tới.  

Các địa phương trong vùng, mặc dù đều có những kết quả khả quan trong tăng 

trưởng kinh tế những năm qua, nhưng vẫn có sự chênh lệch khá lớn về quy mô, trình độ 

và đặc biệt là chất lượng tăng trưởng. Những địa phương như Tp. HCM, Đồng Nai, Bà 

Rịa - Vũng Tàu sau này có thêm Bình Dương (trong vùng Tam giác trọng điểm, tứ giác 

trọng điểm) có sự vượt trội so với các địa phương khác về mọi mặt. Liên kết vùng làm 

sao để tốc độ tăng trưởng của những địa phương này không bị ảnh hưởng mà kéo theo 

được các địa phương khác trong vùng là vấn đề được các địa phương quan tâm hàng 

đầu khi gia nhập vùng. 

Đối với các KCN thì những trở ngại đó còn là 

Thứ nhất: Chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hầu hết là các doanh nghiệp Việt 

Nam, chưa có đủ vốn, kỹ thuật cũng như kinh nghiệm thi công. Khi hạ tầng cơ sở bên 

trong và bên ngoài được xây dựng hoàn chỉnh, các công trình phụ trợ như: thông tin 

liên lạc, hệ thống ngân hàng, nguồn cung ứng lao động sẵn có phải được chuẩn bị đầy 

đủ, tất cả các yếu tố trên cùng với giá cả thuê đất hợp lý, thì KCN có thể thu hút được 

các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Trong thời gian qua, các Công ty phát triển hạ tầng có xin cấp thêm vốn từ 

nguồn ngân sách Nhà nước, nhưng không được đáp ứng, vay từ Quỹ ưu đãi đầu tư quốc 

gia thì cũng rất hạn chế và thực hiện rất chậm, vay từ các ngân hàng thì phải có thế 

chấp... tình hình này đã đẩy các Công ty đầu tư phát triển hạ tầng vào tình trạng thiếu 

vốn trầm trọng trong việc hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng ở các KCN. Bên cạnh đó, khả năng 
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quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này 

chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư.  

Hậu quả của việc thiếu vốn và kinh nghiệm đã làm cho việc đền bù, giải toả, giải 

phóng mặt bằng chưa được thực hiện đồng bộ ở các KCN, với diện tích hàng trăm hecta 

liên quan đến lợi ích thiết thực của các cơ quan và người dân sống ở khu vực này chưa 

được giải quyết thoả đáng. Hơn nữa, việc thực thi các chính sách đền bù giải toả chưa 

triệt để đã đưa các chủ đầu tư cơ sở hạ tầng vào tình thế bị động, chẳng hạn như KCN 

Tam Bình I, phải chuyển nhượng lại cho đối tác đầu tư Linh Trung mua lại để chuyển 

thành KCX Linh Trung II... 

Thứ hai: Việc quy định ngành nghề đầu tư tại các KCN chưa thật sự hợp lý.  

Chưa có sự ưu đãi thích hợp để thu hút các ngành công nghiệp sạch, hàm lượng chất 

xám, kỹ thuật cao. Ngoài các KCN được quy định thu hút các ngành nghề gây ô nhiễm, 

các KCN thu hút các ngành công nghiệp nặng, còn lại các KCN khác được quy định 

ngành nghề rất giống nhau. Việc quy định ngành nghề như vậy đã dẫn đến tình trạng 

cạnh tranh không lành mạnh giữa các KCN, giữa các địa phương, đồng thời chưa thật 

sự tạo nét riêng biệt cho từng khu. Điều này đã làm thua thiệt cho chính nhà đầu tư và 

ngân sách Nhà nước. 

Thứ ba: Nhà nước chưa thực hiện đồng bộ các công trình bên ngoài KCN. Theo 

quy chế KCN và Nghị định 10/CP năm 1998 của Chính phủ, Nhà nước sẽ hỗ trợ các 

công trình kết cấu hạ tầng bên ngoài hàng rào đến tận chân các KCN. Trên thực tế, 

nhiều con đường dẫn vào KCN chưa được thi công hoặc thi công chưa hoàn chỉnh. Đặc 

biệt các mạng lưới điện, nước, thông tin liên lạc từ trạm nguồn cũng chưa hoàn chỉnh ở 

một số khu vực. 

Thứ tư: Nhà nước chưa có những biện pháp hữu hiệu để di dời các cơ sở sản 

xuất trong nội thành ra KCN. Yêu cầu di dời các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất nằm 

trong khu dân cư được đặt ra cách đây vài năm, tuy nhiên, thực tế điều này đã diễn ra 

rất chậm, việc di dời còn gặp nhiều trở ngại. Trong đó, việc bán nhà xưởng còn diễn ra 

chậm, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhà nước. Bên cạnh đó, chủ đầu tư kinh doanh khai 
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thác hạ tầng có nguồn vốn rất yếu, chưa có biện pháp hữu hiệu và kịp thời để hỗ trợ cho 

các đơn vị nằm trong diện di dời. 

Qua những phân tích trên đây cho thấy, kinh tế - xã hội của Vùng KTTĐPN nói 

chung, các KCN nói riêng đang có điều kiện hết sức thuận lợi để phát triển, nhưng bên 

cạnh đó cũng còn đó không ít những khó khăn là trở ngại của quá trình phát triển, vì 

vậy vấn đề đặt ra ở đây là phải làm thế nào để tranh thủ thời cơ, phát huy lợi thế đồng 

thời hạn chế thách thức, khắc phục khó khăn nhằm phát triển kinh tế - xã hội và phát 

triển các KCN, xứng đáng với vị trí đầu tàu của cả nước. 

3.2. Những căn cứ xây dựng giải pháp phát triển các KCN ở các địa phương Vùng 

KTT§PN  

Mô hình các KCN theo kinh nghiệm từ những nước đi trước và trong quá trình 

công nghiệp hoá ở Việt Nam từ trước đến nay, đã và đang đóng vai trò là những đầu tàu, 

những cửa khẩu đột phá có tác dụng kích thích mạnh mẽ đầu tư và tạo nền tảng cho sự 

phát triển toàn diện nền công nghiệp đất nước. Với các đặc tính của mình, mô hình KCN 

có khả năng tạo ra các điều kiện thuận lợi cho việc đổi mới và phát triển kinh tế của 

vùng, trước hết là tác dụng kích thích trực tiếp tới phát triển năng lực và trình độ của 

ngành công nghiệp, sau đó các KCN còn là nhân tố quan trọng đẩy nhanh quá trình 

công nghiệp hoá- hiện đại hoá. 

Từ tình hình thực tế như vậy, đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng có những đối 

sách kịp thời, triển khai, thực hiện các biện pháp nhằm tăng tính hiệu quả trong việc xây 

dựng, quy hoạch các khu và hoạt động sản xuất cho mỗi KCN. 

Dưới đây là những căn cứ cơ bản trong việc đưa ra các giải pháp phát triển các 

KCN, nhằm phát huy tốt vai trò của các KCN ở các địa phương trong quá trình phát 

triển kinh tế xã hội theo định hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá.   

3.2.1. Phương hướng phát triển các KCN Vùng KTTĐPN đến năm 2015 và định 

hướng đến năm 2020 

Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 53/NQ-TƯ ngày 29/8/2005 và Thủ tướng 

Chính phủ đã có quyết định số 146/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 đối với vùng 
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KTTĐPN. Trong đó tăng trưởng của Vùng giai đoạn 2006-2010 gấp 1,2 lần giai đoạn 

2010-2020 gấp 1,1 lần bình quân cả nước. Tỷ trọng đóng góp trong GDP cả nước tăng 

từ 36% năm 2005 lên 40-41% năm 2010 và 43-44% năm 2020. Riêng về quy hoạch 

phát triển KCN theo quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006, Thủ tướng Chính 

phủ đã phê duyệt quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến 2015 và định hướng 

đến 2020, trong đó, Vùng KTTĐPN  được thành lập mới các KCN như sau: Bà Rịa 

Vũng Tàu thêm 1 KCN diện tích 400ha; Bình Dương thêm 3 KCN, diện tích 850ha; 

Bình Phước thêm 5 KCN, diện tích 2450ha; Đồng Nai thêm 8 KCN, diện tích 2910ha; 

Tây Ninh thêm 1 KCN, diện tích 375ha; Tp. HCM thêm 1 KCN, diện tích 162 ha; Long 

An thêm 10 KCN, diện tích 3964ha và Tiền Giang thêm 1 KCN diện tích 290 ha (chi 

tiết xin xem phụ lục) 

3.2.2. Một số điểm cần lưu ý trong phát triển các KCN trên địa bàn Vùng 

KTT§PN  

- Xây dựng và phát triển hợp lý hệ thống các loại KCN trên địa bàn Vùng 

KTTĐPN là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có tính lâu dài góp phần quan trọng 

đối với công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá của vùng và cả nước. Đây là nơi đào 

tạo nên một lực lượng sản xuất mới, tiên tiến trực tiếp tác động hỗ trợ và thúc đẩy phát 

triển sản xuất công nghiệp và một số lĩnh vực kinh tế xã hội của vùng; phát triển, mở 

rộng thị trường và hợp tác kinh tế giữa Vùng KTTĐPN với các vùng trong nước và quốc 

tế; góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chỉnh trang và phát triển các đô thị công 

nghiệp, đô thị mới ở các địa phương trong vùng. 

- Quy hoạch phát triển KCN của vùng phải phù hợp với chiến lược phát triển và 

phân bố lực lượng sản xuất, phát triển công nghiệp, phân bố dân cư của cả vùng trong 

thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; có mối quan hệ hợp tác và phân công hài hoà 

giữa các KCN của các tỉnh lân cận trong một thể thống nhất. Có sự phối hợp thống 

nhất, phân công phát triển các ngành công nghiệp giữa các tỉnh trong vùng. Phát triển 

công nghiệp phải đảm bảo môi trường bền vững. 
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- Phát triển KCN phải đồng bộ với cụm công nghiệp, làng nghề công nghiệp liên 

kết trên những khu vực, địa bàn có điều kiện vị trí địa lý-kinh tế thuận lợi, trong mối 

quan hệ hỗ trợ nhau cùng phát triển để tạo điều kiện hình thành những thị trấn công 

nghiệp, tiểu vùng công nghiệp, đô thị công nghiệp mới của các địa phương Vùng 

KTTĐPN và không bị ràng buộc bởi giới hạn hoặc bị chia cắt bởi địa giới hành chính 

giữa các quận, huyện, tỉnh, thành phố. Không phát triển các KCN theo kiểu manh mún, 

phân tán theo kiểu địa phương nào cũng có, hoặc thấy chỗ nào còn trống thì quy hoạch 

KCN để giữ đất. 

- Phát triển các KCN nhằm di dời hoặc phát triển các loại xí nghiệp, cơ sở sản 

xuất có ô nhiễm, không để khu vực dân cư bị ô nhiễm nguồn nước và không khí, tiếng 

ồn. Cần có sự phối hợp giữa các tỉnh trong vùng trong việc quy hoạch các KCN có mức 

độ ô nhiễm cho toàn vùng. 

- Việc quy hoạch các KCN mới hoặc mở rộng các KCN hiện có phải có sự tham 

gia ý kiến của nhân dân địa phương tại khu vực quy hoạch (nhất là dân đã qua nhiều thế 

hệ, sống định cư) để bảo đảm hài hoà lợi ích của xã hội, của người dân, của doanh 

nghiệp đầu tư phát triển, kinh doanh hạ tầng KCN. Khắc phục tình trạng coi trọng lợi 

ích của doanh nghiệp hơn lợi ích của người dân trong quy hoạch KCN 

3.3. Một số đề xuất nhằm phát triển các KCN Vùng KTTĐPN  

Trên cơ sở phân tích những lợi thế cũng như những khó khăn trong quá trình 

phát triển kinh tế - xã hội của Vùng KTTĐPN nói chung, sự phát triển của các KCN nói 

riêng; căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quan điểm phát triển các KCN, 

phương hướng phát triển các KCN Vùng KTTĐPN đến năm 2015 và định hướng đến 

năm 2020; từ những kết quả đạt được và những hạn chế (đã phân tích trong Chương II), 

xin trình bày những giải pháp sau đây, những giải pháp này chỉ mang tính tương đối 

góp phần tăng cường việc thu hút đầu tư vào các KCN ở các địa phương Vùng 

KTTĐPN, nhằm lấp đầy diện tích đất cho thuê bằng những dự án hợp lý, có chọn lọc, 

có chất lượng, qua đó phát huy tốt vai trò của các KCN trong phát triển kinh tế - xã hội 
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Vùng KTTĐPN đến năm 2020, xứng với vai trò đầu tàu phát triển công nghiệp của cả 

nước.  

3.3.1. Một số kiến nghị đối với Trung ương 

3.3.1.1. Kiến nghị trong công tác quy hoạch 

 - Xây dựng quy hoạch hệ thống KCN trên địa bàn Vùng KTTĐPN đề nghị Bộ 

Kế hoạch & Đầu tư làm đầu mối từ đó làm cơ sở cho các địa phương điều chỉnh quy 

hoạch hệ thống các KCN.  

- Cần quy hoạch xây dựng một hành lang công nghiệp của Vùng KTTĐPN gắn 

với trung tâm dịch vụ là Tp. HCM. Trước mắt cũng như dài hạn, Vùng KTTĐPN vẫn là 

một trung tâm công nghiệp chủ yếu của cả nước. Hướng phát triển công nghiệp theo 

quy hoạch là tập trung vào các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có sức cạnh tranh lớn, 

có hàm lượng chất xám cao, phục vụ xuất khẩu như: sản phẩm phần mềm, điện tử - viễn 

thông; dầu khí và các sản phẩm hóa dầu; thép, vật liệu xây dựng cao cấp; cơ khí chế 

tạo, thiết bị phụ tùng và sửa chữa; chế biến lương thực thực phẩm, dệt may, da giầy... 

Do đó, cần điều chỉnh lại hướng phân bố công nghiệp trên địa bàn toàn vùng, 

trên cơ sở khai thác tài nguyên và dư địa của các tỉnh chưa phát triển (có mật độ sản 

xuất công nghiệp chưa tập trung cao, môi trường thiên nhiên chưa bị hủy hoại). Trên cơ 

sở hướng quy hoạch này mà xây dựng quy hoạch KCN của cả vùng chứ không phụ 

thuộc vào địa dư hành chính. 

 - Đề nghị thực hiện một cơ chế quản lý trong “cùng một sân chơi” cho cả ba đối 

tượng doanh nghiệp trong KCN: doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước và 

các doanh nghiệp khác (ngoài doanh nghiệp nhà nước). Kiến nghị giao cho Ban quản lý  

các KCN “một cửa” cả hai đối tượng: công ty phát triển hạ tầng KCN; Ban quản lý 

hành chính Nhà nước đối với công ty từ khi công ty lập dự án đầu tư phát triển KCN và 

các hoạt động của công ty với tư cách là công ty phát triển hạ tầng KCN. 

 3.3.1.2. Đề nghị cơ chế phối hợp và điều phối sự phát triển KCN của Vùng 

KTT§PN 
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 Để phát huy được hết tiềm năng, thế mạnh của các địa phương trong vùng một 

cách triệt để nhất cho phát triển nói chung và phát triển KCN nói riêng, cần tổ chức một 

bộ phận điều phối sự phát triển KCN của các địa phương trong vùng trên cơ sở Ban 

quản lý các KCN của các địa phương. Bộ phận này như một đài chỉ huy thống nhất, là 

tham mưu cho Chính phủ và các địa phương trong vùng cũng như với chính các KCN 

trong việc quy hoạch, xây dựng và vận hành các KCN dưới góc độ phát triển bền vững 

của cả vùng. Tất cả mọi vấn đề phát sinh về quy hoạch, chính sách ưu đãi... đều phải 

qua đây. Về cơ cấu, mỗi địa phương cử một Phó Chủ tịch phụ trách Công nghiệp tham 

gia bộ phận này. Giúp việc cho bộ phận này là Ban quản lý các KCN của các địa 

phương. 

 3.3.1.3. Xây dựng Trung tâm thông tin KCN cho cả vùng 

 Trung tâm thông tin có nhiệm vụ tổng hợp thông tin liên quan đến KCN của tất 

cả các địa phương trong vùng thông qua sự kết nối với thông tin từ Ban quản lý các 

KCN của các địa phương. Từ những thông tin này (sau khi đã qua xử lý) sẽ cung cấp lại 

cho các địa phương trong vùng theo cơ chế thường xuyên. 

3.3.1.4. Một số kiến nghị khác 

- Về quản lý Nhà nước: trong thời gian qua, Ban quản lý các KCN-KCX đã được 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư uỷ quyền thực hiện cơ chế quản lý “một cửa”. Tuy nhiên việc 

thực thi cơ chế này trên thực tế còn gặp nhiều khó khăn, bởi vì KCN được xem là mô 

hình đặc thù nhưng lại chịu sự điều tiết của các luật khác nhau như: Luật Doanh nghiệp, 

Luật Đầu tư... Do đó, đối tượng đầu tư vào KCN cũng chịu sự điều chỉnh bởi các luật 

khác nhau trên. Vì vậy, mặc dù được sự uỷ quyền thực hiện cơ chế quản lý “một cửa”, 

nhưng thực tế Ban quản lý chưa có quyền quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp đang 

đầu tư vào các KCN. Do đó, kiến nghị với Quốc hội, trong thời gian chưa đồng bộ hoá 

được các điều luật trong các luật nêu trên, cần sớm ban hành Luật Khu công nghiệp.  

- Phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương trong vấn đề bảo vệ môi trường. Sự phát 

triển các KCN của các địa phương trong vùng, bên cạnh mặt tích cực của sự tăng trưởng 

như đã phân tích trong chương 2, thì hệ quả về môi trường đang đặt ra khá nghiêm 
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trọng. Do đó, xác định các nội dung và dự án cần phối hợp trên quy mô từng vùng để 

xử lý môi trường, bao gồm cả vấn đề cấp và thóat nước gắn liền với các sông chính của 

vùng (sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông). Nghiên cứu xây dựng các 

khu vực chứa chất thải, các nhà máy xử lý chất thải riêng của từng KCN hhoặc từng 

cụm KCN trên địa bàn vùng. 

Hệ thống sông Đồng Nai, Sài Gòn có vai trò quan trọng với nhiều địa phương 

trong vùng. Đề nghị có sự hợp tác giữa các địa phương có liên quan như Đồng Nai, 

Bình Dương, Bình Phước, Ban quản lý hồ Trị An, hồ Dầu Tiếng trong việc điều tiết đảm 

bảo nguồn và chất lượng nước. 

- Chính phủ cần có những quy định thoáng hơn nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các 

ngân hàng trong việc cho các doanh nghiệp thuộc diện di dời được vay vốn. Chẳng hạn 

như có thể cho các doanh nghiệp di dời vào KCN sử dụng nhà xưởng mới xây dựng 

(chưa có giấy chứng nhận hoàn công) trong KCN đem thế chấp để vay vốn ngân hàng, 

vì hiện nay muốn sử dụng tài sản này thế chấp để vay vốn thì doanh nghiệp phải làm 

xong thủ tục hoàn công mới được giải ngân, mà thời gian để tiến hành thủ tục hoàn 

công diễn ra khá lâu.  

- Kiến nghị Chính phủ nhanh chóng ban hành khung giá các loại đất cho từng 

vùng, nguyên tắc, phương pháp xác định giá cụ thể cho từng loại đất. 

3.3.2. Các đề xuất với chính quyền các địa phương 

3.3.2.1. Cải thiện môi trường đầu tư đồng thời tăng tính hấp dẫn của các KCN 

* Điều chỉnh về Chính sách và cơ chế quản lý 

- Chính sách: Ngoài những chính sách chung hiện hữu, đề nghị bổ sung, điều 

chỉnh: 

+ Các địa phương có KCN cần được hưởng chính sách: có tỷ lệ để lại nguồn thu 

từ KCN cho địa phương để giải quyết hạ tầng ngoài KCN và những vấn đề xã hội phát 

sinh từ KCN; về đào tạo nhân lực, về y tế, về lao động nhập cư v.v... Tương tự, các 

KCN trong vùng kinh tế trọng điểm cần được xem xét những chính sách ưu tiên hơn 

các KCN không trong vùng kinh tế trọng điểm nhằm phục vụ quy hoạch phát triển kinh 
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tế - xã hội chung của cả nước, của cả vùng. Các chính sách này cần thoả mãn được cả 

hai lợi ích chung của vùng và lợi ích của từng địa phương có KCN trong vùng. 

+ Xoá bỏ chính sách ưu đãi khác nhau đối với các KCN có điều kiện tương ứng 

như nhau trong cùng một khu vực nhưng nằm trên hai địa phương khác nhau; như: các 

KCN khu vực Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) với các KCN Sóng Thần, Đồng An (Bình 

Dương); các KCN khu vực Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) với Đức Hoà; Hiệp Phước 

(TP Hồ Chí Minh) với Cần Giuộc (Long An) v.v... 

+ Có chính sách ưu đãi riêng khuyến khích cho những tập đoàn đa quốc gia đầu 

tư các KCN chuyên ngành. 

- Tổ chức và cơ chế quản lý: Mở rộng phạm vi thực hiện quản lý nhà nước các 

KCN trên địa bàn theo cơ chế “một cửa” với các nội dung sau: 

+ Giao cho Ban quản lý làm đầu mối giúp UBND các tỉnh chủ trì tổ chức thực 

hiện và quản lý nhà nước về quy hoạch hệ thống KCN đã được phê duyệt trên địa bàn: 

về quỹ đất, về tổ chức triển khai các KCN, về xây dựng hạ tầng đồng bộ ngoài KCN 

v.v... 

+ Hình thành một công ty xây dựng hạ tầng KCN công ích trực thuộc Ban quản 

lý để tác động tích cực trong việc xây dựng hạ tầng trong và ngoài KCN, đồng thời tác 

động bình ổn thị trường giá cả các KCN trong vùng. 

+ Kiện toàn tổ chức của Ban quản lý theo hướng: bổ sung một số Sở ngành có 

liên quan làm Uỷ viên của Ban quản lý . Các uỷ viên ban quản lý có thể là đại diện của 

các Sở ngành sau: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Thương Mại, Sở Lao động, 

Ngân hàng Nhà nước, Công an, Hải quan, Sở Tài nguyên - Môi trường, Khoa học - 

Công nghệ... 

* Về phương thức thành lập KCN và cho thuê đất  

Cho đến nay, việc thành lập KCN được thực hiện theo phương thức Nhà nước 

giao quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng, doanh 

nghiệp này sẽ cho các doanh nghiệp đầu tư vào KCN thuê lại đất và phí sử dụng hạ 

tầng. Làm như vậy có ưu điểm là đơn giản, song trong nhiều trường hợp các doanh 
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nghiệp xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng trở thành nhà đầu cơ đất, Nhà nước không 

chi phối được giá cho thuê lại đất theo chính sách chung được điều chỉnh trong từng 

thời kỳ. Do vậy cần tách biệt giữa việc cho thuê lại đất (quyền của Nhà nước) và phí sử 

dụng hạ tầng (quyền của doanh nghiệp phát triển hạ tầng). Bên cạnh đó cần quan tâm 

đến việc xây dựng và phát triển các công trình hạ tầng xã hội trong khu vực xây dựng 

KCN và đẩy mạnh việc xây dựng các công trình hạ tầng ngoài hàng rào để đáp ứng yêu 

cầu phát triển KCN. 

* Điều chỉnh về thủ tục vay vốn 

- Đối với việc vay vốn nước ngoài: Ngân hàng Nhà nước tại các địa phương cần 

phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ xem xét: xác định tổng vốn đầu tư 

của doanh nghiệp căn cứ vào vốn pháp định và hạn mức vay trung dài hạn nước ngoài 

theo chỉ tiêu doanh số cho vay, nhằm tạo sự chủ động cho doanh nghiệp trong việc vay 

và trả nợ vay nước ngoài phục vụ cho các nhu cầu vốn mà không phải điều chỉnh giấy 

phép đầu tư, đặc biệt là ưu tiên cho những trường hợp cần thiết, khấu hao trả nợ nhanh, 

trước hạn để đổi mới công nghệ. 

Trường hợp sử dụng tài sản thế chấp: Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép 

doanh nghiệp cầm cố, thế chấp tài sản cho phía nước ngoài khi đi vay. 

- Đối với việc vay vốn trong nước: Ngân hàng nhà nước cần phối hợp chặt chẽ 

với Ban quản lý KCN hướng dẫn cho các công ty xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng 

và các ngân hàng thương mại có liên quan áp dụng mô hình: cho công ty xây dựng và 

kinh doanh cơ sở hạ tầng vay vốn xây dựng nhà xưởng theo nhu cầu của doanh nghiệp 

di dời, theo phương thức cho thuê, mua trả chậm; đây là mô hình mà công ty kinh 

doanh hạ tầng KCN Tân Tạo đã áp dụng có hiệu quả cần được nhân rộng. Cách làm này 

vừa đáp ứng được các điều kiện cho vay của ngân hàng, vừa giúp ngân hàng dễ theo dõi 

giám sát, vừa hỗ trợ vốn cho các công ty xây dựng và gián tiếp hỗ trợ vốn cho các 

doanh nghiệp di dời. 
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Ban quản lý cần cung cấp các thông tin về thời gian cấp giấy chứng nhận hoàn 

công cho ngân hàng để ngân hàng có thể tiến hành giải ngân nhanh cho các doanh 

nghiệp cần vốn vay. 

Phối hợp tay ba với các ngân hàng thương mại cho vay vốn, tổ chức giám định 

thiết bị máy móc, thiết bị thế chấp vay vốn, nhằm ràng buộc trách nhiệm pháp lý và 

kinh tế của các tổ chức giám định trong việc giám định máy móc thiết bị phục vụ cho 

quá trình vay vốn. 

* Một số giải pháp khác: 

- Ngành bưu chính viễn thông của cần nhanh chóng có kế hoạch tăng cường 

công suất các tổng đài khu vực để kịp thời cung ứng nhu cầu thông tin liên lạc của các 

nhà đầu tư trong các KCN nhằm bảo đảm thông tin liên lạc được thông suất. 

- Đối với những KCN có mức thu hút vốn đầu tư cao cần khuyến khích và có sự 

hỗ trợ về vốn để đầu tư thêm cơ sở hạ tầng, viễn thông cho các KCN này nhằm hình 

thành những KCN chất lượng cao 

- Phối hợp, phân công với các địa phương trong xây dựng quy hoạch và xây 

dựng phát triển KCN của vùng kinh tế trọng điểm. Trước mắt trong giai đoạn đến năm 

2010, bao gồm: Về quy hoạch các KCN tập trung mang tính liên địa phương để hình 

thành những đô thị công nghiệp mới phục vụ quy hoạch phát triển chung của cả vùng. 

Như: các KCN khu vực Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) với các KCN Sóng Thần, Đồng An 

(Bình Dương); các KCN khu vực Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) với Đức Hoà; Hiệp 

Phước (TP Hồ Chí Minh) với Cần Giuộc (Long An) v.v...; Về phân công các ngành 

nghề thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu; Về nối kết mạng lưới hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 

xã hội bên ngoài các KCN liền kề giữa các địa phương; Về xử lý rác và chất thải công 

nghiệp; Về đào tạo và cung ứng nguồn lao động. 

- Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi  trường, các cơ quan chức năng cần có 

giải pháp tăng thêm đầu tư cho các công trình xử lý chất thải chung trong các KCN; 

buộc các doanh nghiệp phải lắp đặt thiết bị xử lý chất thải và thực hiện chủ trương “ai 

gây ô nhiễm, người đó phải chi trả”; cần kiểm soát chặt chẽ việc phát triển các KCN 
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theo đúng quy hoạch; ngăn chặn triệt để ngay từ đầu không để khu dân cư nằm xen lẫn 

với các nhà máy công nghiệp 

3.3.2.2. Tăng cường tiếp thị đầu tư  

 Để lấp đầy các KCN, phát huy tốt vai trò của nó trong phát triển kinh tế xã hội, 

ngoài việc không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, tăng tính hấp dẫn của các KCN, 

cần phải có các giải pháp tiếp thị đối với các nhà đầu tư, kích thích họ bỏ vốn đầu tư 

vào các KCN, điều này cần phải có sự phối hợp đồng bộ của UBND các tỉnh với các cơ 

quan tham mưu là Ban quản lý KCN và các công ty kinh doanh trong KCN. 

Đối với cơ quan quản lý Nhà nước cần tạo điều kiện để các nhà đầu tư trong và 

ngoài nước tìm hiểu cơ hội đầu tư thông qua việc giới thiệu định hướng phát triển kinh 

tế xã hội, quy hoạch các KCN, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào 

các KCN trong khuôn khổ pháp luật như giảm tối đa giá thuê đất bảo đảm cơ chế “một 

cửa”, giải quyết thủ tục hành chính nhanh nhất cho các nhà đầu tư, vận dụng thêm các 

ưu đãi khác để thu hút đầu tư, hướng dẫn việc làm thủ tục nhanh gọn, quy định thời hạn 

cấp giấy phép trong thời gian ngắn nhất.  

Đối với công ty kinh doanh trong KCN cũng tăng tiếp thị cho KCN thông qua 

các công ty có uy tín trong và ngoài nước để tìm kiếm các nhà đầu tư, hạ giá cho thuê 

đất và mặt bằng, nhanh chóng lấp đầy các KCN; cử chuyên gia tiếp xúc với các hiệp 

hội, tổ chức thương mại của khu vực và thế giới giới thiệu cho những nhà đầu tư có ý 

định đầu tư vào các KCN. 

3.3.2.3. Đào tạo nguồn nhân lực cho các KCN  

Đào tạo nguồn nhân lực có ý nghĩa rất lớn đến sự thành công trong phát triển nói 

chung và phát triển các KCN nói riêng. Căn cứ vào quy hoạch phát triển các KCN vùng 

KTTĐPN các địa phương cần hoạch định phương hướng đào tạo để đáp ứng được nhu 

cầu của sự phát triển. Để công tác này đạt hiệu quả, sự phối hợp giữa các địa phương 

trong vùng là rất cần thiết. Sự sắp xếp, thành lập mới các cơ sở đào tạo trên địa bàn 

vùng sẽ vừa đáp ứng được nhu cầu lại không tạo nên sự chồng chéo, lãng phí trong đào 

tạo và sử dụng nguồn nhân lực.  
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3.3.3. Các giải pháp thuộc các KCN  

3.3.3.1. Không ngừng hoàn thiện bộ máy quản lý các KCN 

Theo quy định tại Nghị định 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ thì các Ban 

quản lý KCN - KCX ngoài nhiệm vụ và quyền hạn được giao còn phải chịu sự quản lý 

Nhà nước của UBND cấp tỉnh. Mặt khác, phương hướng hoạt động của các Ban quản lý 

cũng phải phù hợp với nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, việc phân cấp uỷ 

quyền chưa được đồng bộ nhất quán, chồng chéo giữa các cơ quan. 

Trong thời gian tới để củng cố hoạt động của Ban quản lý KCN, nhằm tăng 

cường khả năng quản lý của Ban đối với các KCN, hướng dẫn các KCN phát triển theo 

định hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, cần nghiên cứu hoàn thiện mô hình quản lý 

các KCN. Các Bộ, Ban, Ngành trung ương thực hiện uỷ quyền cho Ban quản lý KCN 

với mức độ cao hơn. Trong Ban quản lý KCN có thể có đại diện của các cơ quan quản 

lý nhà nước chuyên ngành để giúp các vấn đề có liên quan phụ thuộc lĩnh vực phụ 

trách. Đồng thời, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý, có 

thể cử cán bộ quản lý sang địa phương khác thậm chí ra nước ngoài để học tập và tích 

luỹ kinh nghiệm. 

3.3.3.2. Cải thiện môi trường làm việc cho người lao động  

 Sự ra đời các KCN ở Vùng KTTĐPN đã góp phần không nhỏ tạo việc làm, giải 

quyết tình trạng lao động thất nghiệp. Nhưng một thực trạng sử dụng lao động tại các 

doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn nhiều bất cập. 

Vẫn có tình trạng công nhân phải làm việc trong môi trường khắc nghiệt như một ngày 

phải làm việc từ 10 - 12 tiếng, các chủ sử dụng lao động chưa tuân thủ Bộ luật lao động, 

chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, không có chế 

độ nghỉ ốm. Chính vì vậy mà trách nhiệm của Ban quản lý các KCN là phải yêu cầu các 

chủ đầu tư khi sử dụng lao động của Việt Nam đảm bảo cho người lao động về thu 

nhập, điều kiện làm việc, nhà ở... để người lao động yên tâm làm việc lâu dài. Bên cạnh 

đó các doanh nghiệp trực tiếp sử dụng lao động cũng phải có những biện pháp phối hợp 
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với các cấp lãnh đạo trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia 

đóng bảo hiểm đầy đủ. 

 Quy hoạch KCN phải được gắn với quy hoạch khu nhà ở cho công nhân. Quy 

hoạch khu nhà ở cho công nhân cần đáp ứng quy hoạch chung của đô thị, nhà ở dành 

cho công nhân là một bộ phận cấu thành của hệ thống nhà ở đô thị. Xây dựng chế tài cụ 

thể quy định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, doanh nghiệp trong KCN, 

doanh nghiệp phát triển hạ tầng và người lao động trong việc xây dựng, quản lý, sử 

dụng nhà ở cho người lao động trong KCN. Mặt khác, cần phải xây dựng nhà trong khu 

lân cận KCN cho người lao động làm việc trong các KCN. Trước mắt, cần tập trung xây 

dựng các căn hộ ở vùng lân cận các KCN tạo sự ổn định về chỗ ở cho người lao động. 

3.3.3.3. Quy định ngành nghề trong các KCN  

Hiện nay, việc quy định ngành nghề sản xuất trong các KCN chưa rõ ràng, chưa 

làm nổi bật tính chuyên dụng của từng KCN. Việc quy định ngành nghề trong từng 

KCN phải căn cứ vào: vị trí địa lý, nguồn nguyên liệu, những ngành sản xuất nghề 

truyền thống tại khu vực và tính năng của KCN đó. Những nhóm ngành tương đồng 

hoặc có quan hệ dây chuyền cần được ưu tiên ở những vị trí lân cận để khai thác hết lợi 

thế, giảm giá thành. Cần nhanh chóng chấm dứt hiện tượng thu hút các doanh nghiệp 

vào KCN bằng mọi giá chỉ để lấp đầy diện tích chứ không xem xét tới hiệu quả, hệ quả 

là đơn vị sản xuất nhựa được bố trí ngay cạnh đơn vị chế biến thực phẩm.  

3.3.3.4. Một số giải pháp khác 

Tranh thủ các quan hệ của các doanh nghiệp hiện có để thu hút thêm các dự án 

khác. Để đạt được điều đó, trước tiên các KCN phải cung cấp những điều kiện thuận lợi 

để cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ hàng hoá 

hoặc tìm kiếm các nguồn đầu tư vào. 

Chủ động và tích cực thu hút đầu tư, đưa ra các biện pháp nhằm hấp dẫn đầu tư, 

ngoài ra cần thành lập các đoàn kêu gọi vận động thu hút vốn đầu tư ở nước ngoài, hoặc 

xúc tiến việc thiết lập mạng lưới thông tin về các KCN trong vùng chẳng hạn như việc 

thiết lập một trang Web của riêng các KCN trong vùng trên Internet... 
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Để đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội đã đặt ra của từng địa phương thì 

việc phát triển các KCN tập trung có một vai trò quan trọng. Tuy nhiên cần sớm 

quán triệt quan điểm là ưu tiên phát triển về chất hơn là phát triển về lượng của 

các KCN, tránh hiện tượng xây dựng, đầu tư tràn lan kém hiệu quả, để các KCN 

nói riêng, kinh tế xã hội của cả vùng nói chung có vị trí tương xứng với tầm vóc 

là đầu tàu của cả nước trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

Tóm tắt chương 3 

Qua phân tích thực trạng hoạt động của các KCN ở vùng KTTĐPN từ khi 

được thành lập, đặc biệt là giai đoạn 2001 – 2005 đến nay, để phát triển KCN ở 

vùng KTTĐPN ta căn cứ vào năng lực cạnh tranh của các địa phương trong vùng. 

Xuất phát từ những thuận lợi, khó khăn của các địa phương và định hướng phát 

triển KCN của vùng, những đề xuất nhằm phát triển KCN vùng KTTĐPN có thể 

kể phân thành 3 nhóm: 

Nhóm kiến nghị với Trung ương: về công tác quy hoạch, về cơ chế phối 

hợp và điều phối; 

Nhóm kiến nghị với chính quyền các địa phương: về cải thiện môi trường 

đầu tư, tăng cường công tác tiếp thị đầu tư; 

Nhóm giải pháp thuộc các KCN: về hoàn thiện bộ máy quản lý, cải thiện 

môi trường làm việc cho người lao động, quy định ngành nghề trong các KCN và 

một số giải pháp khác.  
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Kết luận 
  

 Quá trình hình thành phát triển mô hình KCN trên Thế giới và ở Việt Nam có 

nơi thành công, có nơi thất bại. Thành công vang dội nhất về loại hình kinh tế này phần 

lớn ở các nước Châu á, trong đó chúng ta cần đặc biệt chú ý đến các bài học kinh 

nghiệm của Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan trong việc xây dựng các KCN, KCX, đặc 

khu kinh tế.  

Phát triển các KCN ở Việt Nam nói chung, Vùng KTTĐPN nói riêng đã thể hiện 

sự đúng đắn trong đường lối phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước. Các KCN ra đời, 

phát triển góp phần đổi mới cơ chế quản lý trên tất cả các lĩnh vực đầu tư, thương mại, 

tài chính, ngân hàng, hải quan, môi trường, lao động, v.v... chuẩn bị cho Vùng 

KTTĐPN và cả nước hội nhập quốc tế; thay đổi phong cách quản lý ngày càng tiên tiến 

hơn, hiện đại hơn, xây dựng một phong cách quản lý kiểu mới.  

Xây dựng KCN hoàn chỉnh theo hướng hiện đại xóa bỏ định kiến cho rằng KCN 

chỉ là túi đựng các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hoặc xem nó là khu vực sản xuất 

tách rời lãnh thổ của quốc gia. Các KCN hiện nay hình thành đồng thời gắn với việc 

hình thành các đô thị hiện đại với cơ sở hạ tầng xã hội hoàn chỉnh, bao gồm: Trường 

học, bệnh viện, trung tâm thương mại, các cơ sở phúc lợi xã hội phục vụ đời sống dân 

cư trong vùng có khu kinh tế,  KCN là một thực thể kinh tế xã hội hoàn chỉnh.  

Nghiên cứu sự phát triển của các KCN, KCX không thể chỉ nghiên cứ tách rời, 

độc lập với các lĩnh vực khác của các địa phương, đặc biệt là sự gắn kết giữa các doanh 

nghiệp trong KCN, giữa các KCN với nhau và giữa các địa phương trong Vùng. 

 Một số trở ngại ảnh hưởng đến sự phát triển các KCN Vùng KTTĐPN là:  

 - Công tác đền bù đất đai giải phóng mặt bằng: Nhà nước với tư cách là chủ sở 

hữu và với các công cụ chính quyền có đủ quyền lực, phải là người chủ trì công tác đền 

bù đất đai, giải phóng mặt bằng để xây dựng KCN. Vấn đề này thời gian qua, nhà đầu 
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tư cơ sở hạ tầng trong vùng gặp nhiều khó khăn, lúng túng, thời gian giải toả kéo dài 

hàng nhiều năm, nhiều nhà đầu tư chờ đợi chán nản phải bỏ đi. 

 - Môi trường đầu tư trong Vùng KTTĐPN dù có được cải thiện nhiều so với cả 

nước nhưng so với các nước trong khu vực như Trung Quốc, Thái lan thì môi trường 

đầu tư của Vùng thiếu tính cạnh tranh vì: 

 Hệ thống luật pháp thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. Riêng về 

KCN hiện nay bị chi phối bởi Nghị định 36/Chính Phủ ban hành từ năm 1997, hiện 

nhiều điểm quy định không còn phù hợp. 

 Vẫn còn hiện tượng phân biệt đối xử giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước 

ngoài.  

  Chính quyền các địa phương trong vùng KTTĐPN về nhận thức đều thừa nhận 

sự cần thiết có sự phối hợp trong xây dựng phát triển các KCN, KCX nhưng tính cục bộ 

vẫn còn phổ biến, ít có sự phối hợp. Hệ quả các địa phương xây dựng, thực hiện quy 

hoạch, vận động thu hút đầu tư theo từng địa phương dẫn đến sự cạnh tranh giữa các địa 

phương trong vùng, không phát huy thế mạnh của từng địa phương, thậm chí gây thiệt 

hại chung cho nền kinh tế trong vùng. Đã đến lúc phải có một cơ quan có đủ năng lực, 

quyền hành để điểu hành sự phối hợp thực hiện các mục tiêu theo quy họach phát triển 

kinh tế - xã hội nói chung và phát triển các loại hình khu kinh tế đặc biệt trong vùng 

KTTĐPN nói riêng. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Các KCN Vùng KTTĐPN dự kiến thành lập mới đến 2015 

 định hướng đến 2020 

STT Tên KCN Địa phương Diện tích  (ha)

01 Long Hương Bà Rịa – Vũng Tàu 400 
02 Mỹ Phước 3 Bình Dương 1000 
03 Xanh Bình Dương Bình Dương 200 
04 An Tây Bình Dương 500 
05 Nam Đồng Phú Bình Phước 150 
06 Tân Khai Bình Phước 700 
07 Minh Hưng Bình Phước 700 
08 Đồng Xoài Bình Phước 650 
09 Bắc Đồng Phú Bình Phước 250 
10 Tân Phú Đồng Nai 60 
11 Ông Kèo  Đồng Nai 300 
12 Bàu Xéo  Đồng Nai 500 
13 Lộc An – Bình Sơn Đồng Nai 500 
14 Long Đức Đồng Nai 450 
15 Long Khánh Đồng Nai 300 
16 Giang Điền Đồng Nai 500 
17 Dỗu Giây  Đồng Nai 300 
18 Trâm Vàng Tây Ninh 375 
19 Phú Hữu Tp. HCM 162 
20 Cầu Tràm Long An 80 
21 Bến Lức Long An 340 
22 Nhật Chánh Long An 122 
23 Đức Hòa III Long An 2300 
24 Thạnh Đức Long An 256 
25 An Nhật Tân Long An 120 
26 Long Hậu Long An 142 
27 Tân Thành Long An 300 
28 Nam Tân Lập Long An 200 
29 Bắc Tân Lập Long An 100 
30 Tàu thủy Soài Rạp Tiền Giang 290 

Nguồn: VPCP 
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Phụ lục 2: Tình hình xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung tại 
các khu công nghiệp 8 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía nam 

(đến tháng 6/2006) 
STT Tên KCN, KCX Địa phương 

I Các khu công nghiệp đã thành lập và hoạt động (45 KCn)

A Đã có công trình xử lý nước thải tập trung (21 KCN) 

1 AMATA  
(G§1&2) 

Đồng Nai 

2 Biên hoà II Đồng Nai 

3 Gò Dỗu Đồng Nai 

4 Nhơn Trạch I Đồng Nai 

5 LOTECO Đồng Nai 

6 Sóng Thần I Bình Dương 

7 Đồng An Bình Dương 

8 Sóng Thần II Bình Dương 

9 Việt Hương Bình Dương 

10 Tân Đông Hiệp A Bình Dương 

11 Mỹ Phước Bình Dương 

12 Tân Đông Hiệp B Bình Dương 

13 Việt Nam - Singapore Bình Dương 

14 Mỹ Xuân A2 BR-VT  

15 Đức Hoà I  
(G§ 1&2) 

Long An 

16 Thuận Đạo - Bến Lức Long An 
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17 KCX Tân Thuận TP. HCM 

18 KCX Linh Trung 1 TP. HCM 

19 Tân Tạo* TP. HCM 

20 Lê Minh Xuân TP. HCM 

21 KCX Linh Trung 2  TP. HCM 

B Đang xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung (2 KCN) 

1 Tam Phước Đồng Nai 

2 Tân Bình TP. HCM 

C Chưa có công trình xử lý nước thải tập trung (22 KCN) 

1 Nhơn Trạch III  
(G§ 1) 

Đồng Nai 

2 Hố Nai Đồng Nai 

3 Sông Mây Đồng Nai 

4 Biên hoà I Đồng Nai 

5 Nhơn Trạch II  
(G§ 1&2) 

Đồng Nai 

6 Long Thành Đồng Nai 

7 Dệt may Nhơn Trạch Đồng Nai 

8 Bình Đường Bình Dương 

9 Dệt may Bình An Bình Dương 

10 Đông Xuyên BR-VT  

11 Mỹ Xuân B1 BR-VT  

12 Phú Mỹ I BR-VT  
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13 Cái Mép BR-VT  

14 Mỹ Xuân A BR-VT  

15 Trảng Bàng  
(G§ 1&2) 

Tây Ninh 

16 Mỹ Tho Tiền Giang 

17 Bình Chiểu  TP. HCM 

18 Hiệp Phước  TP. HCM 

19 Tân Thới Hiệp TP. HCM 

20 Tây Bắc Củ Chi TP. HCM 

21 Vĩnh Lộc TP. HCM 

22 Cát Lái (II) TP. HCM 

II Các khu công nghiệp đã Thành lập và đang trong  
thời kỳ XDCB (21 KCN) 

A Đang xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung (5 KCN) 

1 Việt Hương II Bình Dương 

2 Mỹ Phước II Bình Dương 

3 Xuyên á Long An 

4 Tân Đức   
(G§ 1) 

Long An 

5 Linh Trung III Tây Ninh 

B Chưa có công trình xử lý nước thải tập trung (16 KCN) 

1 An Phước Đồng Nai 

2 Nhơn Trạch V Đồng Nai 
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3 Định Quán Đồng Nai 

4 Nhơn Trạch 6 Đồng Nai 

5 Nhơn Trạch 2 -  
Lộc Khang 

Đồng Nai 

6 Mai Trung Bình Dương 

7 Nam Tân Uyên Bình Dương 

8 Rạch Bắp Bình Dương 

9 Chơn Thành Bình Phước 

10 Phú Mỹ II BR-VT  

11 Tân Kim Long An 

12 Vĩnh Lộc 2 Long An 

13 Tân Hương  
(G§ 1) 

Tiền Giang 

14 Cát Lái (IV) TP. HCM 

15 Phong Phó TP. HCM 

16 Tân Phú Trung TP. HCM 

 

Nguồn: Vụ Quản lý KCN Nguồn: Vụ Quản lý KCN, KCX -Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
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Phụ lục 3: Một số vấn đề về nhà ở cho công nhân các KCN 

  
1. Thực trạng 

Phát triển KCN tạo ra một kênh thu hút lao động rất có tiềm năng và hiệu quả, 

góp phần quan trọng giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ (kể cả số lao động của 

những hộ gia đình bị thu hồi đất) và lao động nhập cư. Lực lượng lao động trong KCN 

gia tăng mạnh mẽ cùng với sự gia tăng của các KCN thành lập mới và mở rộng, các dự 

án hoạt động trong KCN. Chỉ tính riêng trong thời kỳ 2001-2005, các KCN đã thu hút 

thêm được 65,6 vạn lao động trực tiếp, tăng gấp 4 lần so với thời kỳ trước (1991-2000).  

Tính đến tháng 7 năm 2006, cả nước có 135 KCN & KCX được thành lập theo 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thu hút trên 865,64 nghìn lao động trực tiếp. Số 

lao động trực tiếp này chủ yếu tập trung tại một số tỉnh, thành phố phía Nam như thành 

phố Hồ Chí Minh có khoảng 14,3 vạn, tỉnh Bình Dương có hơn 13 vạn, tỉnh Đồng Nai 

có trên 18,8 vạn. Ngoài ra, nếu tính cả số lao động gián tiếp thì tổng số việc làm được 

tạo ra từ chương trình phát triển KCN khoảng trên 1,2 triệu người. Tỷ trọng lao động 

nhập cư trong tổng số lao động làm việc trong các KCN của cả nước chiếm bình quân 

khoảng 37%. Tuy nhiên, ở các tỉnh, thành phố như: thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, 

Bình Dương tỷ lệ này chiếm trên 50%. 

Thu nhập bình quân một tháng (kể cả tiền lương và tiền thưởng) của người lao 

động làm việc tại các KCN trong các doanh nghiệp trong nước (kể cả lao động nhập cư) 

bình quân từ 600.000 đồng-700.000 đồng/tháng và trong các doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài từ 800.000 đồng-1.000.000 đồng/tháng. Với mức thu nhập trên, chỉ người 

lao động địa phương có thể bảo đảm thoả mãn nhu cầu sống tối thiểu cho bản thân 

người lao động, còn những người lao động nhập cư thì rất khó khăn do phải trang trải 

thêm nhiều chi phí khác như thuê nhà ở, tiền điện, tiền nước,...(chưa kể đến chi phí cho 

nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, học tập). 
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Lao động di cư tới các KCN đã đóng một vai trò không nhỏ trong việc cung ứng 

nguồn lao động và bù đắp sự thiếu hụt lực lượng lao động, đặc biệt là nguồn lao động 

giản đơn và không có chuyên môn kỹ thuật, góp phần quan trọng vào sự phát triển sản 

xuất kinh doanh và thành công của các doanh nghiệp trong KCN đặc biệt là đối với các 

doanh nghiệp thuộc các ngành gia công xuất khẩu và sử dụng nhiều lao động. Sự gia 

tăng nhanh về số lượng2 của các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài thực hiện tại các 

KCN trong các ngành3 sử dụng nhiều lao động đã tạo ra lực hút mạnh đối với lao động 

nhập cư đến làm việc tại các KCN. 

Sự gia tăng nhanh về số lượng lao động nhập cư đến làm việc tại các KCN đã nảy 

sinh nhiều vấn đề bức xúc cho các địa phương có các KCN, đặc biệt là vấn đề nhà ở cho 

người lao động có mức thu nhập thấp, cụ thể như sau: 

- Việc quy hoạch phát triển các KCN thường chưa đồng bộ với quy hoạch phát 

triển đô thị, khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dẫn tới ảnh hưởng đến tính 

bền vững trong phát triển; chưa chú trọng gắn việc xây dựng quy hoạch chi tiết từng 

KCN với quy hoạch nhà ở, công trình công cộng phục vụ đời sống người lao động làm 

việc trong KCN, đặc biệt là đối với người lao động nhập cư.  

- Từ thực tế phát triển các KCN thời gian qua đã đặt ra vấn đề nhà ở cần phải 

được giải quyết phù hợp với thu nhập của công nhân, đặc biệt là công nhân nhập cư.  

Tại một số địa phương như: Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Hải Dương, Bắc Ninh, 

v.v. đã bắt đầu triển khai song song với các đề án phát triển KCN là các dự án phát triển 

nhà nhằm tạo tiện ích công cộng cho công nhân yên tâm và có điều kiện làm việc. Đây 

là vấn đề khá bức bách đặt ra đối với các địa phương khi tiến hành phát triển các KCN. 

Hiện tại Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng nghiên cứu đề án này để đưa ra 

chính sách giải quyết.  

                                           
2 Tốc độ tăng bình quân về số dự án và tổng vốn đầu tư luỹ kế giai đoạn 1996-2000 tương ứng là 37% và 46%, kế 
hoạch 5 năm 2001-2005 là 23% và 14%. 
3 Trên 50% tổng số dự án đầu tư vào KCN, KCX tập trung chủ yếu vào các ngành công nghiệp nhẹ và sử dụng 
nhiều lao động như dệt may,  da giầy, chế biến thực phẩm, đồ gỗ.... 



 - 90 -

- Tình trạng hàng trăm nghìn công nhân nhập cư làm việc trong các KCN chưa 

có nhà ở chính sách trở thành phổ biến đã và đang nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức 

tạp không những cho bản thân người công nhân nhập cư mà cả các địa phương nơi có 

KCN, nhất là các địa phương có nhiều KCN tập trung tại các tỉnh Đồng Nai, Bình 

Dương, thành phố Hồ Chí Minh… 

- Về việc bảo đảm điều kiện sống, sinh hoạt tối thiểu cho người lao động, đặc 

biệt là lao động nhập cư còn gặp nhiều khó khăn: 

+ Hiện tại các KCN trên cả nước thu hút được hơn 86 vạn lao động trực tiếp, 

trong đó có gần 30 vạn lao động nhập cư. Trên hầu hết các KCN cả nước, số người lao 

động nhập cư là có điều kiện sống rất khó khăn. 

+ Do lao động nhập cư làm việc tại các KCN tăng mạnh về số lượng dẫn tới nhu 

cầu nhà ở của số lao động này tăng cao trong khi hầu hết các chính quyền địa phương 

và các chủ đầu tư hạ tầng KCN và các doanh nghiệp đều chưa chú trọng tới việc xây 

dựng nhà ở cho công nhân thuê với chi phí thấp. Điều này chủ yếu là do việc xây dựng 

nhà ở đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thu hồi vốn chậm, hiệu quả đầu tư thấp, nên rất ít doanh 

nghiệp tham gia xây dựng nhà ở cho công nhân thuê. Các địa phương phát triển nhanh 

về KCN cũng chưa giải quyết được vấn đề nhà ở cho công nhân nhập cư như Bình 

Dương mới chỉ đảm bảo nhà cho 15% số lao động, tỉnh Đồng Nai mới đảm bảo được 

6,5% lao động, thành phố Hồ Chí Minh chỉ bảo đảm khoảng 4% lao động. Hiện nay, 

nhiều địa phương mới chỉ có dự kiến quy hoạch phát triển nhà ở cho người lao động 

trong các KCN nhưng chưa có định hướng rõ và có chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng 

nhà ở cho người lao động.  

+ Số lao động nhập cư thường phải thuê nhà trọ4 ở khu vực xung quanh KCN để 

cư trú với chất lượng thấp, không đảm bảo điều kiện vệ sinh và điều kiện sống tối thiểu. 

                                           
4 Theo Báo cáo kết quả nghiên cứu đánh giá chính sách di dân tới đô thị năm 2005 của ủy ban các vấn đề xã hộ 
của Quốc hội khóa XI thì tại Đồng Nai: đa số công nhân ngoại tỉnh đến Đồng Nai vẫn phải thuê nhà với mức thuê 
tối thiểu 50.000 đồng/người/tháng với diện tích bình quân 4,4 m2/người. Mỗi căn phòng không dưới 4-5 người. 
Chất lượng nhà cho thuê, điều kiện vệ sinh, nước, điện chưa đảm bảo yêu cầu. Đời sống văn hóa tinh thần đối với 
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Điều này đang ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người lao động nhập cư và vấn đề vệ 

sinh và môi trường sống của những khu vực xung quanh KCN do thường nảy sinh nạn 

trộm cắp, trấn lột tài sản, đánh lộn, gây mất trật tự an ninh xã hội.  

+ Với mức thu nhập thấp và điều kiện nhà ở khó khăn hiện nay, người lao động 

rất thiếu điều kiện để thoả mãn nhu cầu vui chơi, giải trí, thể thao, nghỉ ngơi, học tập, 

giao lưu tình cảm. Đặc biệt, trong các KCN số lao động nữ nhiều thì vấn đề hôn nhân 

và gia đình trở nên bức xúc chưa được các doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể quan tâm. 

- Hầu hết các luật, pháp lệnh quy định các vấn đề liên quan đến di cư đều đưa ra 

các quy định có tính nguyên tắc chung, áp dụng cho tất cả tổ chức, các nhân có liên 

quan trong phạm vi cả nước (kể cả tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động 

tại Việt Nam). Vì vậy, nội dung các quy định chủ yếu mang tính khái quát mà không 

đề cập đến các nhóm đối tượng áp dụng với những đặc điểm đặc thù như lao động di cư 

đến làm việc tại các KCN. Mặc dù nội dung của Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh đều không 

có những quy định thể hiện sự phân biệt đối xử với lao động di cư đến làm việc tại các 

KCN.  

Tuy nhiên trong các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh của Chính phủ, 

bộ, ngành liên quan tới một số vấn đề cụ thể như hộ khẩu, hộ tịch, đăng ký phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ, chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh, giáo dục (nhập 

học và tuyển sinh vào các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học chuyên nghiệp, 

cao đẳng, đại học),  vay vốn tạo việc làm và sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, mua 

và trao đổi nhà ở thành phố, mắc điện, mắc nước... đã đưa ra một số điều kiện và thủ 

tục ràng buộc quá chặt chẽ (đặc biệt là yêu cầu phải có hộ khẩu thường trú hoặc có 

đăng ký tạm trú dài hạn) vì vậy người dân mà chủ yếu là người lao lao động di cư khó 

có thể thụ hưởng một cách toàn vẹn các quyền cơ bản của họ.  

                                                                                                                                     
số lao động này còn nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó thiếu nhiều nhất là các cơ sở sinh 
hoạt văn hóa, thể dục thể thao, giải trí... 
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Đối với người lao động di cư thì vấn đề quan trọng là việc đăng ký hộ khẩu 

thường trú tại thành phố rất khó khăn đã và đang trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của 

người lao động di cư, gây trở ngại đối với họ trong việc hưởng các quyền cơ bản5 hiến 

định của công dân mà đáng lẽ ra họ và con em họ phải được hưởng, trong đó có quyền 

lợi về nhà ở. 

2. Một số vấn đề đã được kiến nghị cần triển khai thực hiện 

 Từ thực tế nghiên cứu và triển khai chương trình phát triển các KCN thời gian 

qua và mục tiêu phát triển công nghiệp trong kế hoạch trung và dài hạn cũng như các 

cân đối dự báo, để đảm bảo phát triển KCN theo quy hoạch cần tập trung thực hiện một 

số giải pháp trước mắt về vấn đề nhà ở cho lao động tại các KCN như sau:  

- Để giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh liên quan tới việc phát triển KCN 

trong Nghị định hướng đẫn Luật Đầu tư cần quy định những điều kiện và nội dung cụ 

thể ràng buộc trách nhiệm của địa phương và chủ đầu tư trong việc quy hoạch và phát 

triển KCN đồng bộ với việc quy hoạch và phát triển nhà ở và các điều kiện về hạ tầng 

xã hội thiết yếu cho công nhân và những chính sách hỗ trợ đầu tư hệ thống kết cấu hạ 

tầng ngoài hàng rào KCN, chính sách hỗ trợ phát triển và đào tạo nghề, chính sách đặc 

biệt ưu đãi nhằm phát triển nhà ở cho công nhân (hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt 

bằng; ưu đãi cao nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp,...). Ngoài ra, vấn đề nhà ở cho 

công nhân hiện đã giao cho Bộ Xây dựng nghiên cứu chính sách và cần sớm trình Thủ 

tướng Chính phủ.  

- Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KCN ở Việt Nam đến năm 2015 và 

định hướng đến năm 2020 để tạo điều kiện và sự chủ động cho các địa phương triển 

khai xây dựng và phát triển các KCN theo quy hoạch một cách đồng bộ với quy hoạch 

phát triển đô thị và các công trình dịch vụ - tiện ích công cộng cần thiết khác; tránh nhu 

cầu thành lập KCN để chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách chủ quan, duy ý chí, sự 

                                           
5 Gồm: quyền tự do đi lại, cư trú; quyền được chăm sóc y tế và bảo vệ sức khỏe; quyền được học tập và phát triển 
trí tuệ; quyền có việc làm của người lao động; quyền có chỗ ở và sở hữu tài sản hợp pháp, của cải để dành; quyền 
thụ hưởng các dịch vụ kinh tế - xã hội. 
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lãng phí về đất đai và vốn đầu tư đồng thời các Bộ, ngành có căn cứ theo dõi và kiểm 

tra việc phát triển các KCN ở các địa phương.  

3. Một số việc cần làm ngay 

- Bộ Xây dựng đang triển khai nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách về xây 

dựng nhà ở đối với công nhân trong KCN. Đồng thời, trong Báo cáo tổng kết 15 năm 

xây dựng và phát triển KCN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ 

đề nghị Bộ Xây dựng đẩy nhanh việc này. 

- Trong Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư, đầu tư xây dựng chung cư cho công 

nhân làm việc tại các KCN, KCX, KCNC, khu kinh tế; đầu tư xây dựng ký túc xá sinh 

viên và xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội  thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu 

đãi đầu tư (Danh mục A). 

- Quy hoạch tổng thể phát triển KCN ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng 

đến năm 2020 (Quyết định 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006) tạo điều kiện và sự chủ 

động cho các địa phương triển khai xây dựng và phát triển các KCN theo quy hoạch 

một cách đồng bộ với quy hoạch phát triển đô thị và các công trình dịch vụ - tiện ích 

công cộng cần thiết 

3. Một số giải pháp 

 - Quy hoạch KCN phải được gắn với quy hoạch khu nhà ở cho công nhân. Quy 

hoạch khu nhà ở cho công nhân cần đáp ứng quy hoạch chung của đô thị, nhà ở dành 

cho công nhân là một bộ phận cấu thành của hệ thống nhà ở đô thị. Vì vậy, việc quy 

hoạch xây dựng nhà ở cho công nhân cũng đòi hỏi phải được gắn với các dự án nhà ở 

thương mại hoặc các dự án khu đô thị mới để đảm bảo tính đồng bộ về cơ sở hạ tầng xã 

hội. 

 - Cần ban hành hệ thống tiêu chuẩn nhà ở tối thiểu cho người lao động trong 

KCN, đồng thời điển hình hoá các thiết kế nhà ở nhằm thống nhất và đảm bảo phù hợp 

với nhu cầu và khả năng của người lao động trong KCN. Đồng thời, khi quy hoạch nhà 

ở KCN cần tính toán nhu cầu, khả năng nhà ở của người lao động, từ đó định hướng 

việc xây dựng các loại hình nhà ở với quy mô, mức độ hiện đại và giá thành hợp lý. 
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 - Đa dạng hoá các hình thức đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, Ngoài việc 

xây dựng nhà ở từ nguồn vốn nhà nước, cần khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư 

xây dựng nhà ở thương mại để cho thuê, thuê mua, bán trả dần (trả góp), trả chậm... 

theo cơ chế thị trường để góp phần tăng nguồn cung nhà ở trên thị trường, đáp ứng nhu 

cầu đa dạng của các đối tượng khách hàng, kể cả các đối tượng có thu nhập thấp; ban 

hành quy định cụ thể về phương thức thanh toán tiền mua, thuê, thuê mua nhà ở thông 

qua ngân hàng phù hợp với pháp luật về kinh doanh bất động sản. Khuyến khích xã hội 

hoá về nhà ở đồng thời thực hiện chính sách tạo điều kiện, không thả nổi cho thị trường 

tự điều tiết. 

 - Chính sách hỗ trợ, miễn giảm tiền thuê đất đối với việc xây dựng nhà ở cho 

người lao động và người có thu nhập thấp để việc xây dựng nhà ở cho thuê hoặc bán 

đảm bảo việc thu hồi vốn và có lãi đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đồng 

thời người lao động có thể thuê hoặc mua được nhà với giá rẻ, chất lượng vừa phải. 

- Điều chỉnh hợp lý thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh 

nghiệp kinh doanh bất động sản nhà ở cho người lao động trong KCN và người có thu 

nhập thấp. Phát hành trái phiếu phát triển nhà ở để huy động vốn đầu tư trong lĩnh vực 

nhà ở đặc biệt là nhà ở có giá cho thuê hợp lý.  

 - ưu đãi, hỗ trợ về thuế cho người dân tham gia xây dựng nhà ở cho người lao 

động tại các địa bàn có khu công nghiệp như: miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế 

sử dụng đất đối với các cá nhân có nhà ở cho người lao động thuê nhằm giảm bớt chi 

phí đánh vào tiền thuê nhà ở của người lao động. Tuy nhiên, cần có quy định cụ thể về 

việc xây dựng nhà ở, quản lý nhân khẩu, an ninh, trật tự,... nhằm đảm bảo tốt hơn cuộc 

sống cho người lao động.  

- Thành lập quỹ nhà ở cho người lao động làm việc trong các KCN nhằm hỗ trợ 

tiền thuê, mua nhà cho người lao động có thu nhập thấp làm việc trong các doanh 

nghiệp KCN. Quỹ này được hình thành dựa trên đóng góp từ ngân sách địa phương, vận 

động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan trên địa bàn.  
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 - Cần ban hành cơ chế kiểm soát giá chặt chẽ, việc bán, cho thuê nhà ở chặt chẽ, 

tránh tình trạng đầu cơ, nâng giá nhà ở mua hoặc cho thuê ở mức bất hợp lý, không phù 

hợp với khả năng của người lao động trong KCN. 

 - Xây dựng các chế tài cụ thể quy định rõ trách nhiệm của chính quyền địa 

phương, doanh nghiệp trong KCN, doanh nghiệp phát triển hạ tầng và người lao động 

trong việc xây dựng, quản lý, sử dụng nhà ở cho người lao động trong KCN.  
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               Phụ lục 4: Tình hình các Khu công nghiệp tại 8 tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm
năm 2006 

      Ngày  Chủ đầu t   Vốn đầu t CSHT              Đầu t nước ngoài            Đầu t trong nước

STT 
Tên KCN, 
KCX 

Địa ph-
ương cấp  xây dựng  Đăng  ký Thực hiện Số 

Tổng 
vốn 

Số 
DA  

Số 
DA Vèn §T  Sè 

Vèn 
§T 

Sè 
DA  

      GP CSHT (Tr  (tỷ (Tr. (tỷ DA đầu t ĐK đang  đang TH DA 
đăng 
ký đang  

          USD) đồng) USD) đồng)   (Tr.USD) SXKD 
 
XDCB (Tr.USD)   

(tỷ 
đồng) SXKD

I 

Các khu 
công nghiệp 
đã thành 
lập và hoạt 
động 

                              

1 
AMATA  
(G§1&2) 

Đồng 
Nai 1994 

Thái Lan -
Việt Nam 69   27   80 677 50 13 300 10   2 

2 Biên hoà II 
Đồng 
Nai 

1995 Việt Nam   277   259 100 1614 95 5 1125 22 700 19 

3 Gò Dầu 
Đồng 
Nai 1995 Việt Nam   250   135 16 435 13 2 315 15 250 10 

4 Nhơn Trạch I 
Đồng 
Nai 1995 Việt Nam   290   170 59 577 46 2 320 23 905 15 

5 LOTECO 
Đồng 
Nai 

1996 
Nhật Bản - 
Việt Nam 

41   25   48 255 38 4 120       

6 
Nhơn Trạch III  
(G§ 1) 

Đồng 
Nai 

1997 Việt Nam   557   111 42 1016 30 4 650 20 590 10 

7 Hố Nai 
Đồng 
Nai 1998 Việt Nam   240   55 85 275 70 6 172 17 240 8 

8 Sông Mây 
Đồng 
Nai 1998 Việt Nam   366   70 40 310 30 4 190 12 350 8 

9 Biên hoà I 
Đồng 
Nai 

2000 Việt Nam   344   75 24 195 20 1 170 67 2132 60 

10 Tam Phíc 
Đồng 
Nai 2003 Việt Nam   186   115 38 176 25 7 95 14 314 7 

11 
Nhơn Trạch II  
(G§ 1&2) 

Đồng 
Nai 

1997 
2005 Việt Nam   600   120 30 896 20 4 420 7 601 3 

12 Long Thành 
Đồng 
Nai 

2003 Việt Nam   633   150 27 199 18 3 100 5 730 2 

13 
Dệt may Nhơn 
Trạch 

Đồng 
Nai 

2003 Việt Nam   183   35           6 300 2 

14 Sóng Thần I 
Bình D-
ương 1995 Việt Nam   207   158 65 196 50 7 68 95 447 60 

15 Đồng An 
Bình D-
ương 1996 Việt Nam   147   159 64 141 45 11 82 34 285 22 

16 Sóng Thần II 
Bình D-
¬ng 

1996 Việt Nam   387   296 70 90 55 12 286 14 350 10 

17 Việt Hương 
Bình D-
¬ng 

1996 Việt Nam   99   46 45 90 31 8 25 2 25   

18 Bình Đường 
Bình D-
ương 1997 Việt Nam   17   18 11 35 7 1 8 3 20 2 

19 
Tân Đông Hiệp 
A 

Bình D-
ương 2001 Việt Nam   64   48 6 20 2 2 3 9 129 3 

20 Mỹ Phước 
Bình D-
¬ng 

2002 Việt Nam   224   132 35 269 22   152 6 90 1 

21 
Tân Đông Hiệp 
B 

Bình D-
¬ng 

2002 Việt Nam   302   195 7 29 1 3 5 18 167 8 

22 
Việt Nam - 
Singapore 

Bình D-
¬ng 

1996 
2004 

Singapore - 
Việt Nam 139   78   180 1169 140 32 620 7 190 2 

23 
Dệt may Bình 
An 

Bình D-
ương 2004 Việt Nam   99   35           2 2   
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24 Đông Xuyên BR-VT  1996 Việt Nam   298   239 13 57 6 6 20 17 174 9 

25 Mỹ Xuân B1 BR-VT  1998 Việt Nam   287   25 1 3   1   3 81 2 

26 Phú Mỹ I BR-VT  1998 Việt Nam   1070   570 11 1130 7 3 964 21 31916 13 

27 Mỹ Xuân A2 BR-VT  2001 
Đài Loan - 
Việt Nam 21   10   12 119 7 2 55       

28 Cái Mép BR-VT  2002 Việt Nam   850   55 3 123 2   85 5 1579 3 

29 Mỹ Xuân A BR-VT  
1996 
2002 Việt Nam   314   152 10 914 7 4 556 10 1550 7 

30 
Đức Hoà I  
(G§ 1&2) Long An 1997 

Đài Loan - 
Việt Nam 19   7   28 121 18 7 35 13 136 5 

31 
Thuận Đạo - 
Bến Lức 

Long An 2003 
Đài Loan - 
Việt Nam 

13   10   4 130 2   81       

32 
Trảng Bàng  
(GĐ 1&2) Tây Ninh 

1999 
2003 Việt Nam   248   110 52 110 40 2 75 12 543 7 

33 
KCX Tân 
Thuận TP. HCM 1991 

Đài Loan - 
Việt Nam 96   60   115 772 104 2 510 2   1 

34 
KCX Linh 
Trung 1 

TP. HCM 1992 
Trung 
Quốc - 
Việt Nam 

14   14   35 280 31   172       

35 Bình Chiểu  TP. HCM 1996 Việt Nam   56   56 16 115 14   61 6 80 5 

36 Hiệp Phước  TP. HCM 1996 Việt Nam   430   210 9 80 4 1 50 71 3962 35 

37 Tân Tạo* TP. HCM 1996 Việt Nam   1388   410 47 135 38   55 161 5027 110 

38 Lê Minh Xuân TP. HCM 1997 Việt Nam   246   108 45 75 32 3 25 135 1715 100 

39 Tân Bình TP. HCM 1997 Việt Nam   703   53 45 70 30 1 35 115 1902 90 

40 Tân Thới Hiệp TP. HCM 1997 Việt Nam   70   50 12 30 11 0 17 21 700 16 

41 Tây Bắc Củ Chi TP. HCM 1997 Việt Nam   376   72 25 165 15 3 71 31 1125 20 

42 Vĩnh Lộc TP. HCM 1997 Việt Nam   385   294 48 80 31 5 25 78 2910 48 

43 
KCX Linh 
Trung 2  TP. HCM 1997 

Trung 
Quốc - 
Việt Nam 

13   11   42 124 30 7 35 4 7 1 

44 Cát Lái (II) TP. HCM 2003 Việt Nam   281     10 14 5   1 25 915 12 

45 Mỹ tho 
Tiền 
Giang 1997 Việt Nam   93   22 5 83 4   68 20 360 13 

45 Tổng I       425 12567 242 4808 1660 13395 1246 178 8221 1158 63498 751 

II 

Các khu 
công nghiệp 
đã thành 
lập và đang 
trong thời 
kỳ XDCB 

                              

1 An Phíc 
Đồng 
Nai 2003 Việt Nam   105   22 4 2 1 1 0       

2 Nhơn Trạch V 
Đồng 
Nai 2003 Việt Nam   200   31 3 7 1 2 1 1 245 1 

3 Định Quán 
Đồng 
Nai 

2004 Việt Nam   55   15 2 5 1 0         

4 Nhơn Trạch 6 
Đồng 
Nai 

2005 Việt Nam   576   73                 

5 
Nhơn Trạch 2 -  
Lộc Khang 

Đồng 
Nai 2006 Việt Nam   126   10                 

6 Mai Trung 
Bình D-
ương 2005 Việt Nam   92   17 3 11             
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7 Việt H¬ng II 
Bình D-
¬ng 

2004 Việt Nam   123   19 11 70 3 5 15       

8 Mỹ Phíc II 
Bình D-
¬ng 

2005 Việt Nam   441   74 36 181 10 7 20 1     

9 Nam Tân Uyên 
Bình D-
¬ng 

2005 Việt Nam   335   17 3 23   1 2       

10 Rạch Bắp 
Bình D-
ương 2005 Việt Nam   300   25 2 20             

11 Chơn Thành 
Bình Ph-
ước 2003 Việt Nam   70   27 1 3       5 31 2 

12 Phú Mỹ II BR-VT  2004 Việt Nam   757   20                 

13 Xuyên á Long An 1997 Việt Nam   96   85 4 22 1 3   6 452 3 

14 Tân Kim Long An 2003 Việt Nam   243   12                 

15 
Tân Đức   
(G§ 1) 

Long An 2004 Việt nam   591   35 1 5       1 250   

16 Vĩnh Lộc 2 Long An 2005 Việt Nam   660   50                 

17 Linh Trung III Tây Ninh 2002 
Trung 
Quốc - 
Việt Nam 

29   19   27 38 16 4 12 3 13 1 

18 Cát Lái (IV) TP. HCM 1997 Việt Nam   333   35 1 5             

19 Phong Phú TP. HCM 2002 Việt Nam   437   19                 

20 Tân Phú Trung TP. HCM 2004 Việt Nam   1290   22                 

21 
Tân H¬ng  
(G§ 1) 

Tiền 
Giang 

2004 Việt Nam   291   25                 

21 Tổng II       29 7119 19 633 98 391 33 23 50 17 992 7 

66 Tổng cộng       454 19686 266 5541 1758 13786 1279 201 8272 1175 64490 758 
                 
 Ghi chú:                 
 - Không kể các Khu kinh tế                

 
- KCN nhiều giai đoạn được ghi đầy đủ các giai đoạn, năm phê duyệt và 
tổng diện tích các giai đoạn           

 - Diện tích đất đã cho thuê được tính bao gồm cả doanh nghiệp trong nước          
 - KCX LinhTrung 2 là KCN Tam Bình cũ           

 - KCN Xuyên á là KCN Đức Hoà II cũ            
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